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Lời nói đầu 

 

 Trong xu thế phát triển chung của thế giới ,sự phát triển của nền kinh tế luôn đi 

kèm với sự phát triển cở sở hạ tầng GTVT nói cách khác GTVT luôn luôn phải đi trước 

một bước . Đối với một nước có nền kinh tế  đang trên đà phát triển mạnh  như nước ta 

,việc phát triển cơ sơ hạ tầng GTVT hơn lúc nào hết có một ý nghĩa vô cùng to lớn. 

Những cây cầu mới xây ,những tuyến đường mới mở không những hoàn thiện thêm 

mạng lưới giao thông quốc gia tạo nền tảng vững chắc cho  giao lưu ,thông thương giữa 

các vùng miền mà còn thu hút vốn đầu tư nước ngoài  góp phần đẩy nhanh  tiến trình 

công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước . 

          Nhận thức được điều đó, sau 4 năm học tập và nghiên cứu về chuyên ngành 

“Thiết kế cầu” tại bộ môn “Xây dựng cầu đường” của trường đại học dân lập Hải 

Phòng, em đã có được những kiến thức cơ bản và những kinh nghiệm thực tế quý báu 

về chuyên ngành thiết kế cầu đường. Kết quả học tập qua quá trình 4 năm học đã phần 

nào được phản ánh trong đồ án tốt nghiệp mà em xin trình bày ở dưới đây. 

          Để có được kết quả này, em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo thuộc bộ 

môn xây dựng trường ĐHDL Hải Phòng, đã giúp đỡ em trong suốt 4 năm học qua. Em 

xin chân thành cảm ơn  các thầy, cô giáo trong bộ môn xây dựng trường ĐH DL Hải 

Phòng, đặc biệt là các thầy : 

 Th.S: Phạm Văn Thái và K.S: Trần Anh Tuấn đã trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành 

đồ án tốt nghiệp này. 

          Do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, đồ án của em không tránh khỏi những 

sai sót. Rất mong được sự  thông cảm và giúp đỡ của các thầy. 

                                                    Hải Phòng, ngày 19 tháng 07năm 2010 

                                                                                       Sinh viên 

                                                                            

                    

                                                                             Nguyễn Ngọc Minh 
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Phần i: 

Thiết kế cơ sở 

******* 

Chương i:giới thiệu chung 

I- Hiện trạng kinh tế-xã hội và GTVT khu vực nghiên cứu 

1-Hiện trạng kinh tế xã hội khu vực xây dựng cầu 

 Quảng Bình là một tỉnh thuộc vùng duyên hải miền trung có vị trí địa lý 

thuận lợi để mở rộng phát triển và giao lưu kinh tế. Diện tích 1247 km2, dân số 

1.15 triệu người.  

 Trong thời kỳ đổi mới chung của cả nước, gần đây nền kinh tế tỉnh Quảng 

Bình đang có hướng chuyển biến theo hướng giảm tương đối tỷ trọng nghành 

nông lâm nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ để phù hợp với xu 

thế chung. 

 Theo số liệu thống kê nhịp độ tăng trưởng kinh tế GDP bình quân trong 

những năm gần đây của tỉnh đạt 8.9% tuy có cao nhưng chưa ổn định. 

- Công nghiệp: Chủ yếu là các nghành sản xuất máy móc thiết bị, dệt, da, may, 

xi măng và vật liệu xây dựng, chế biến nông sản thực phẩm. Giá trị tăng bình 

quân hàng năm là 10.5%. Sản  phẩm GDP năm 1996 là 550 tỷ đồng. Tuy 

nhiên quy mô công nghiệp còn nhỏ bé, năng súât  lao động thấp. 

- Nông lâm ngư nghiệp: Giá trị gia tăng bình quân 2.9% . GDP năm 1996 là 

229.5 tỷ đồng. Tỷ trọng nông nghiệp giảm. Thuỷ sản năng suất chưa cao, 

năm 1996 đánh bắt 20.3 ngàn tấn. 
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- Dịch vụ và du lịch: Với tiềm năng phong phú, ngành dịch vụ và du lịch trong 

những năm qua phát triển mạnh mẽ. Giá trị GDP năm 1996 là là 916 tỷ đồng, 

nhịp độ tăng GDP bình quân năm đạt 9.5%. 

- Xuất nhập khẩu: Quảng Bình có cảng biển là một trong những cảng lớn của 

cả nước tạo điều kiện phát triển nghành xuất nhập khẩu cuả tỉnh và nước bạn 

lào. Xuất khẩu chủ yếu là nông, hải sản, đồ thủ công mỹ nghệ, nhập khẩu chủ 

yếu là vật tư nông nghiệp, vật tư xây dựng, máy móc thiết bị. 

 Tóm lại với vai trò là một trung tâm phát triển kinh tế xã hội của miền 

trung, một cực cân bằng trong cơ cấu lãnh thổ toàn quốc. Quảng Bình về quy mô 

còn thua kém  các thành phố lớn khác, cơ sở vật chất kỹ thuật kinh tế và cơ sở hạ 

tầng còn lạc hậu và chưa đồng bộ, sức lao động là dồi dào nhưng chiến lược chưa 

cao.  

2-Hiện trạng giao thông đường bộ trong khu vực 

 Mạng lưới lưới giao thông đường bộ có chiều dài tương đối lớn, cụ thể như 

sau: 

 Tổng chiều dài: 3729 km, trong đó Quốc lộ là 390 km, tỉnh lộ 814 km, 

đường đô thị 814 km, đường liên huyện là 1339 km, đường liên xã là 1000 km. 

Phân bố hợp lý có hai trục quốc lộ chính là quốc lộ 1A và quốc lộ 14B và nhiều 

tuyến tỉnh lộ, huyện lộ nối hai trục này. Tuy nhiên chất lượng đường bộ còn kém 

, đường xấu và rất xấu chiếm hơn 75% 

- Quốc lộ 1A: Là trục quan trọng nhất qua địa phận tỉnh đóng vai trò hàng đầu 

trong giao lưu liên tỉnh, nội tỉnh. Trên tuyến có một số đoạn bị ngập trong 

mùa mưa và một số đoạn thường bị ùn tắc cục bộ. 

- Hệ thống tỉnh lộ và huyện lộ cùng với các trục quốc lộ tạo  thành mạng lưới 

giao thông, phân bố hợp lý, các tuyến vùng núi thường chạy song song với 

địa hình tự nhiên xuyên qua các khu vực dân cư và khu công nghiệp. Chất 

lượng hệ thống tỉnh lộ và huyện lộ xấu, xuống cấp mạnh. 

II- các định hướng kinh tế xã hội. dự báo nhu cầu vận 

tải - sự cần thiết phải đầu tư 
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1-Những định hướng phát triển kinh tế - xã hội 

 Quảng Bình là một trong các tỉnh thuộc vùng kinh tế duyên hải miền 

trung. Định hướng phát triển kinh tế từ nay đến năm 2009 là khai thác hiệu quả 

trục xuyên suốt Bắc Nam, các cảng biển, tiềm năng du lịch và nguồn lợi biển để 

hình thành cơ cấu kinh tế đa dạng theo hướng sản xuất hàng hoá. 

 Phát triển cảng biển. Các khu công nghiệp, khu đô thị mới với phát triển 

du lịch thương mại để hình thành các khu kinh tế trọng điểm 

 Phát triển thành phố thành một trung tâm kinh tế, thương mại, du lịch của 

toàn khu vực, đầu mối giao thông quan trọng về đường bộ cảng biển, hàng 

kh«ng….cô thÓ: 

- Về công nghiệp: 

 Coi trọng đầu tư chiều sâu, ưu tiên phát triển quy mô vừa và nhỏ với công 

nghiệp tiên tiến hiện đại. Đồng thời xây dựng nhiều khu công nghiệp mới, tập 

trung, liên kết liên doanh với nước ngoài để phát triển công nghiệp xuất khẩu, 

hướng vào các nghành công nghiệp chế biến  nông lâm hải sản chế biến gia công 

xuất khẩu. Sản xuất hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, phấn đấu GDP đến năm 

2010 là 4500 tỷ đồng. 

 Quy hoạch các khu công nghiệp kỹ thuật cao với các ngành công nghiệp 

sạch để không ảnh hưởng tới cảnh quan du lịch của khu vực… 

- Về du lịch: 

 Nghành dịch vụ du lịch giữ vai trò quan trọng có tiềm năng lớn là nghành 

mũi nhọn trong nền kinh tế của tỉnh. Phấn đấu GDP năm 2001 đạt 1600 tỷ đồng 

và mức tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 12%. Đầu tư xây dựng các khu du 

lịch mới…. 

- Về nông lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn 

 Phấn đấu gía trị GDP của nghành nông lâm ngư nghiệp năm 2001  đạt 300 

tỷ đồng, phát triển nền nông nghiệp sạch theo hướng đa dạng hoá, xây dựng 

vùng cây công nghiệp, tái tạo và bảo vệ khoanh nuôi rừng khai thác hợp lý 

nguồn tài nguyên thiên nhiên, lấy khai thác xuất khẩu làm mũi nhọn, chuyển đổi 
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cơ cấu khai thác và nuôi trồng hải sản có giá trị, mở rộng diện tích nuôi trồng 

thuỷ hải sản kết hợp đẩy mạnh đánh bắt xa bờ. 

2-Định hướng phát triển giao thông-dự báo nhu cầu vận tải 

 Trên cơ sở những định hướng quy hoạch phát triển vùng trọng điểm  miền 

trung đồng thời với việc hình thành xa lộ Bắc-Nam, sự cần thiết phải xây dựng  

hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật của miền trung mà đặc biệt là mạng lưới giao 

thông vận tải. 

 Với sự phát triển của một chuỗi các khu công nghiệp kéo dài ở miền trung 

dự báo trong những năm  tới nhu cầu vận tải sẽ tăng mạnh, ngoài ra còn phải xét 

tới dự án đường xuyên á sẽ được xây dựng vào những năm  tiếp theo,  lượng 

hàng hoá thông qua sẽ rất lớn. 

3- Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng 

 Như các nội dung đã phân tích trên, việc xây dựng cầu A có ý nghĩa to lớn 

về mặt kinh tế, xã hội chính trị, văn hoá du lịch, an ninh quốc phòng với Quảng 

Bình  nói riêng và cả nước nói chung. 

 Việc đầu tư xây dựng cầu Kiên  Giang  là cần thiết vì các lý do sau đây: 

- Đồng bộ với việc xây dựng xa lộ Bắc-Nam theo chủ trương của nhà nước phù 

hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân cả nước và địa phương có 

đường xa lộ đi qua. 

- Đảm bảo giao thông thông suốt trên toàn tuyến xa lộ Bắc-Nam. 

- Thu hút bớt  phương tiện vận tải, giảm bớt lưu lượng xe và ách tắc trên quốc 

lộ 1A nhất là về mùa lũ 

- Đáp ứng nhu cầu phát triển giao thông vận tải góp phần phát huy tốt tiềm 

năng sẵn có, phục vụ chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế xã hội Quảng 

Bình trong tương lai. 

- Việc đầu tư xây dựng tuyến đường trong đó có cầu iên Giang cùng với hệ 

thống các đường quốc lộ tỉnh lộ khác tạo nên mạng lưới giao thông vận tải 

liên hoàn giữa các miền, nối các khu trung tâm kinh tế, chính trị, công 

nghiệp, văn hoá góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, dân cư, sử dụng hết 
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đất đai, đưa công nghiệp lên miền núi, phát triển vốn rừng…… từng bước xây 

dựng nền kinh tế hiện đại hoá, công nghiệp hoá, củng cố an ninh quốc phòng 

và tăng cường hợp tác quốc tế. 

 

III- đặc điểm điều kiện tự nhiên tại vị trí  xây dựng cầu 

1-Đặc điểm địa hình 

 Cầu bắc qua sông Gianh tại đoạn sông khá thẳng, dòng sông hẹp hơn, cả 

hai bên bờ ít bị xói lở. Hai bờ đều là ruộng hoa mầu tương đối bằng phẳng. 

2-Đặc điểm địa chất 

a.Địa chất thuỷ văn 

 Địa chất thuỷ văn gồm hai nguồn nước chính: 

- Nước mặt: Gồm nước ao hồ, nước sông. Lượng nước mặt thay đổi theo mùa, 

mùa mưa nước lớn, mùa khô lượng nước giảm. nước mặt rất phong phú về trữ 

lượng. 

- Nước ngầm: Chủ yếu trong tầng cát, động thái, thành phần hoá học phụ thuộc 

vào điều kiện khí tượng thuỷ văn. 

Kết quả tính toán thuỷ văn cầu như sau: 

- Mực nước lũ thiết kế:      MNCN = +10.70 m 

- Mực nước thông thuyền: MNTT = +6.00 m 

- Mực nước thấp nhất:       MNTN = +0.00 m 

- Khổ thông thuyền:          B =40 m, H =6.0 m 

b. Điều kiện địa chất công trình 

 Kết quả khoan thăm dò địa chất ở vị trí xây dựng cầu cho thấy cấu tạo địa 

tầng ở đây như sau: 

       - Lớp 1: Sét pha cát. 

       - Lớp 2: Cát cuội sỏi. 

       - Lớp 3: Đá vôi. 

3-Đặc điểm khí tượng 
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 Khí hậu mang tính chất chung của khí hậu nước ta là nhiệt đới gió mùa và 

mang tính chất riêng của khí hậu vùng trung bộ và tây nguyên, Mùa mưa bắt đầu 

từ tháng giữa tháng 8 đến tháng 2 năm  sau còn lại là mùa khô. 

Nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam, tháng nóng nhất là tháng 5-7 nhiệt độ có thể 

tới 400C , tháng thấp nhất là tháng 2 vào khoảng 10.20C  , nhìn chung nhiệt độ 

trung bình là 250C 

IV- các phương án vượt sông và giải  pháp kỹ thuật 

1- Quy trình thiết kế 

 Quy phạm thiết kế cầu: Quy phạm thiết kế cầu cống theo trạng thái giới 
hạn 22TCN 18-79 năm 1979 của Bộ GTVT. 

 Tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô 22TCN 4054-98. 
 
2- Các thông số kỹ thuật cơ bản 

 Quy mô xây dựng: Cầu thiết kế vĩnh cửu. 
 Tải trọng thiết kế: 

+ Hoạt tải : Đoàn xe HL93 
+ Tải trọng người đi: 300 kg/m2.  

 Khổ cầu: 8 + 2*1.5+2*0.5+2*025 m. Chiều rộng tổng cộng B = 12.5 m. 
 Khổ thông thuyền: Sông thông thuyền cấp IV, khổ thông thuyền 40*6 m. 

 
3- Vị trí xây dựng 

Vị trí xây dựng cầu lựa chọn ở đoạn sông thẳng khẩu độ hẹp. Chiều rộng 
thoát nước 225 m. 

 
4- Phương án kết cấu 

  Việc lựa chọn phương án kết cấu phải dựa trên các nguyên tắc sau: 
 Công trình thiết kế vĩnh cửu, có kết cấu thanh thoát, phù hợp với quy mô 

của tuyến vận tải và điều kiện địa hình, địa chất khu vực. 
 Đảm bảo sự an toàn cho khai thác đường thuỷ trên sông với quy mô sông 

thông thuyền cấp IV. 
 Dạng kết cấu phải có tính khả thi, phù hợp với trình độ thi công trong 

nước. 
 Giá thành xây dựng hợp lý. 

Căn cứ vào các nguyên tắc trên có 2 phương án kết cấu sau được lựa chọn 
để nghiên cứu so sánh. 

4.2 Phương án 1:   Cầu dầm đơn giản BTCT DƯL 4 nhịp 42 m +2 nhip dẫn 36m 
thi công theo phương pháp lắp ghép.Chiều dài toàn cầu: Ltc = 242.7 m 

+ Mố: Dùng mố chữ U BTCT, móng cọc khoan nhồi d=1m. 
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+ Trụ: Dùng trụ thân đặc mút thừa BTCT, móng cọc khoan nhồi d=1m 
 

 
 
 
4.1 Phương án 2:   Cầu dầm đơn giản thép bê tông liên hợp thi công theo 

phương pháp bán lắp ghép. 
 Sơ đồ nhịp 36+42+42+42+42+36 m. 
 Chiều  dài toàn cầu: Ltc = 242.7  m. 
 Kết cấu phần dưới: 

+ Mố: Mố nhẹ BTCT móng cọckhoan nhồi d=1m 
+ Trụ đặc, BTCT trên nền móng cọc khoan nhồi d=1m. 
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Chương II:thiết kế cầu và tuyến 

II.ĐỀ xuất các phương án cầu 

II.1.Các thông số kỹ thuật cơ  bản: 

Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật: 

Cầu vĩnh cửu bằng BTCT ƯST và BTCT thường 

Khổ thông thuyền ứng với sông cấp IV là: B = 40m, H = 6m 

Khổ cầu: B= 8+2x1,5 +2*0.5+2*0.25m  

Tần suất lũ thiết kế: P=1% 

Quy phạm thiết kế: Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn 

22TCN-272.05 của Bộ GTVT 

Tải trọng: xe HL93 và người 300 kg/m2 

II.2.Các phương án kiến nghị 

II.2.1.Lựa chọn phương án móng 

Căn cứ vào đặc điểm của các lớp địa chất được nghiên cứu, ta đề ra các phương 

án móng như sau: 

a.Phương án móng cọc chế tạo sẵn: 

Ưu điểm: 

- Cọc được chế tạo sẵn nên thời gian chế tạo cọc được rút ngắn, do đó thời gian 

thi công công trình cũng vì vậy mà giảm xuống 

- Cọc được thi công trên cạn, giảm độ phức tạp trong công tác thi công, giảm 

sức lao động mệt nhọc 

- Chất lượng chế tạo cọc được đảm bảo tốt 

*Nhược điểm: 

- Chiều dài cọc bị giới hạn trong khoản từ 5-10m, do đó nếu chiều sâu chôn cọc 

yêu cầu lớn thì sẽ phải ghép nối các cọc với nhau. Tại các vị trí mối nối chất 

lượng cọc không đảm bảo, dễ bị môi trường xâm nhập 

- Thời gian thi công mối nối lâu và cần phải đảm bảo độ phức tạp cao 

- Vị trí cọc khó đảm bảo chính xác theo yêu cầu 

- Quá trình thi công gây chấn động và ồn, ảnh hưởng đến các công trình xung 

quanh 

Phương án móng cọc khoan nhồi: 

Ưu điểm: 

- Rút bớt được công đoạn đúc sẵn cọc, do đó không cần phải xây dựng bãi đúc, 
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lắp dựng ván khuôn. Đặc biệt không cần đóng hạ cọc, vận chuyển cọc từ kho, 

xưởng đến công trường 

- Có khả năng thay đổi các kích thước hình học của cọc để phù hợp với các 

điều kiện thực trạng của đất nền mà được phát hiện trong quá trình thi công 

- Được sử dụng trong mọi loại địa tầng khác nhau, dễ dàng vượt qua các 

chướng ngại vật 

- Tính toàn khối cao, khả năng chịu lực lớn với các sơ đồ khác nhau: cọc ma 

sát, cọc chống, hoặc hỗn hợp 

- Tận dụng hết khả năng chịu lực theo vật liệu, do đó giảm được số lượng cọc. 

Cốt thép chỉ bố trí theo yêu cầu chịu lực khi khai thác nên khong cần bố trí 

nhiều để phục vụ quá trình thi công 

- Không gây tiếng ồn và chấn động mạnh làm ảnh hưởng môi trường sinh hoạt 

chung quanh 

- Cho phép có thể trực tiếp kiểm tra các lớp địa tầng bằng mẫu đất lấy lên từ hố 

đào 

Nhược điểm: 

- Sản phẩm trong suốt quá trình thi công đều nằm sâu dưới lòng đất, các khuyết 

tật dễ xảy ra không thể kiểm tra trực tiếp bằng mắt thường, do vậy khó kiểm 

tra chất lượng sản phẩm 

- Thường đỉnh cọc phải kết thúc trên mặt đất, khó kéo dài thân cọc lên phía 

trên, do đó buộc phải làm bệ móng ngập sâu dưới mặt đất hoặc đáy sông, phải 

làm vòng vây cọc ván tốn kém 

- Quá trình thi công cọc phụ thuộc nhiều vào thời tiết, do đó phải có các 

phương án khắc phục 

- Hiện trường thi công cọc dễ bị lầy lội, đặc biệt là sử dụng vữa sét 

Căn cứ vào ưu nhược điểm của từng phương án, ta thấy móng cọc khoan nhồi có 

nhiều đăc điểm phù hợp với công trình và khả năng của đơn vị thi công, vì vậy 

quyết định chọn cọc khoan nhồi cho tất cả các phương án với các yếu tố kỹ thuật 

chính như sau: 

Đường kính cọc: D=1000mm 

Chiều dài cọc tại mố là 25 m 

Chiều dài cọc tại các vị trí trụ là 20m 
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Bảng tổng hợp bố trí các phương án 

P.A

n 

Thông 

thuyền 

(m) 

Khổ  

cầu 

(m) 

Sơ đồ 

(m) 
( )L m

 Kết cấu nhịp 

I 40 6 
(8+2*1.5

+2*0.25) 

(36+42+42+42+42+

36) 
240 

Cầu dầm đơn 

giản     

     BTCTD¦L 

II 40 6 
(8+2*1.5

+2*0.25) 

(36+42+42+42+42+

36) 
240 

Cầu dầm giản 

đơn 

         TBTLH 

II.2.2.Lựa chọn kết cấu phần trên 

II.2.2.1.Phương án cầu dầm đơn giản : 

     - Bố trí chung gồm 6 nhịp đơn giản bê tông ứng suất trước được bố trí theo sơ đồ: 

            Lc= 36 + 4x42+36 (m) 

 - Cầu được thi công theo phương pháp  lắp ghép. 

a.Kích thước dầm chủ: 

 Chiều cao của dầm chủ là h = (1/15  1/20)l = (2,2  1,6) (m), chọn h = 

1,8(m). 

 Sườn dầm b = 20(cm) 

 Theo kinh nghiệm khoảng cách của dầm chủ d = 2  3 (m), chọn d = 2,4(m). 

 Các kích thước khác đựơc chọn dựa vào kinh nghiệm và được thể hiện ở hình 2-1.  

- Mặt cắt ngang dầm  nhịp 42 dầm T cao 2,1m khoảng cách các dầm cách nhau 

2,4m  

    - Mặt cắt ngang dầm nhịp 36 dạng chữ T cao 1,8m khoảng cách các dầm cách 

nhau 2,4m 
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Hình 2-1. Tiết diện dầm chủ nhịp 36m 

b.Kích thước dầm ngang : 

 Chiều cao hn = 2/3h  = 1,2 (m). 

 Trên 1 nhịp 36 m bố trí 5 dầm ngang cách nhau 8.85 m  

 Chiều rộng sườn bn = 12  16cm (20cm), chọn bn = 20(cm).  
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 Hình 2-2.  Kích thước dầm ngang. 

c.Kích thước mặt cắt ngang cầu: 

-Xác định kích thước mặt cắt ngang: Dựa vào kinh nghiệm mối quan hệ 

chiều cao dầm, chiều cao dầm ngang, chiều dày mặt cắt ngang kết cấu nhịp, 

chiều dày bản đổ tại chỗ như hình vẽ.  
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  - Vật liệu dùng cho kết cấu. 

         + Bê tông M300  

         + Cốt thép cường độ cao dùng loại S-31, S-32 của hãng VSL-Thụy Sĩ thép 

cấu tạo dùng loại CT3 và CT5 

 

II.2.2.2. Kết cấu phần dưới: 

+ Trụ cầu: 

 - Dùng loại trụ thân đặc BTCT thường đổ tại chỗ 

 - Bê tông M300 

Phương án móng: Dùng móng cọc khoan nhồi đường kính 100cm 

+ Mố cầu: 

         - Dùng mố chữ U bê tông cốt thép  

- Bê tông mác 300; Cốt thép thường loại CT3  và CT5. 

- Phương án móng: : Dùng móng cọc khoan nhồi đường kính 100cm. 

 

Phương án 1: Cầu dầm đơn giản 

I. Mặt cắt ngang và sơ đồ nhịp: 

 - Khổ cầu: Cầu được thiết kế cho 2 làn xe và 2 làn người đi 

                                K = 8 + 2x1,5 =11(m) 

 - Tổng bề rộng cầu kể cả lan can và giải phân cách: 

B = 8+ 2x1,5 +2x0.25+2x0.5 = 12.5(m) 

- Sơ đồ nhịp: 36+42+42+42+42+36=240 (m) 

II. Tính toán sơ bộ khối lượng phương án kết cấu nhịp: 

       -Cầu được xây dựng với 4 nhịp 42(m) ở giữa cầu và hai nhịp biên 36(m)  với 

5 dầm T thi công theo phương pháp  lắp ghép.  

1. Tính  tải trọng tác dụng: 

a) Tĩnh tải giai đoạn 1(DC): 

*Ta có diện tích tiết diện dầm chủ được xác định như sau(nhịp 36m): 
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 Ad =1,8x0,20 +1/2x0,15x0,18x2 +1,35x0,20 + 0,36x0,6+ 1/2x0,2x0,2x2 = 0,895 

(m2) 

trọng lượng 1 dầm )(375.7382536895.0.. kNxxLAP cd  

   +Trọng lượng bản thân dầm coi là tải trọng rải đều trên toàn bộ chiều dài nhịp: 

  )/(85.11125895,05..5 mKNxxADC cddc  

*Ta có diện tích tiết diện dầm ngang :  

                 Adn = 1/2(2.2+1.8)x0.15 + 2.2x 1.05=2.61 m2  

              Vdn=2.61x0.2=0.522m3  

                  DCdn=6x4x0.522x25/30=10.44KN/m 

              DC= DCdc + DCdn = 108.75 + 10.44 = 119.19 KN/m 

*Ta có diện tích tiết diện dầm chủ được xác định như sau (nhịp 42m): 

 Ad =1,8x0,20 +1/2x0,15x0,18x2 +1.25x0,20 + 0,2x0,6+ 1/2x0,2x0,2x2 = 0,92 

(m2) 

trọng lượng 1 dầm )(966254292.0.. kNxxLAP cd  

   +Trọng lượng bản thân dầm coi là tải trọng rải đều trên toàn bộ chiều dài nhịp: 

  )/(75.1182595,05..5 mKNxxADC cddc  

*Ta có diện tích tiết diện dầm ngang :  

                 Adn = 1/2(2.2+1.8)x0.15 + 2.2x 1.05=2.61 m2  

              Vdn=2.61x0.2=0.522m3  

                  DCdn=6x4x0.522x25/30=10.44KN/m 

              DC= DCdc + DCdn = 118.75 + 10.44 = 129.19 KN/m 

b) Tĩnh tải giai đoạn 2(DW): 

-Trọng lượng lớp phủ mặt cầu 

.Bê tông Asfalt dày trung bình 0,05 m có trọng lượng  = 22,5 KN/m3 

0,05.22,5 = 1,125 KN/m2 

.Bê tông bảo vệ dày 0,03m có  = 24 KN/m3 

0,03.24= 0,72 KN/m2 

.Lớp Raccon#7 ( Không tính trọng lượng lớp này) 

.Lớp bê tông đệm dày 0,03m có  = 24 KN/m3 

0,03.24= 0,72 KN/m2 

Tổng cộng tải trọng lớp phủ qtc = 1,125+0,72+0,72 = 2,565 KN/m2 

Bề rộng mặt cầu B = 11m. 

Do đó ta có tĩnh tải rải đều của lớp phủ mặt cầu là :    
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-Trọng lượng lan can: 

 

 gl c = [(1.3x0.180)+(0.50-0.18)x0.075+0.050x0.255+0.535x0.050/2+(0.50-       

0.230)x0.255/2]x2.5=0.6006 T/m 

    Thể tích lan can: Vl c = 2x0.24024x232  = 111.47(m3) 

    Cốt thép lan can: ml c = 0,15x111.47  = 16.72 T(hàm lượng cốt thép trong lan 

can và gờ chắn bánh lấy bằng 150 kg/ m3) 

Tĩnh tải giai đoạn II  :  

DWTC= DWTC
LP+ 2.(DWTC

LC) = 14.575+2.( 5,5) = 25.575 KN/m. 

DWTT=1,5x25.575= 38.36KN/m.(Có nhân hệ số 5.12p
)  

2..Chọn các kích thước sơ bộ kết cấu phần dưới: 

   Kích thước sơ bộ của mố cầu: 

       *Mố cầu được thiết kế sơ bộ là mố chữ U, được đặt trên hệ cọc khoan nhồi. 

Mố chữ U có nhiều ưu điểm nhưng nói chung tốn vật liệu nhất là khi có chiều 

cao lớn, mố này có thể dùng cho nhịp có chiều dài bất kỳ.  

     Cấu tạo của mố như hình vẽ 

 

75.0 

255.0 
50.0 

535.0 

270.0 

180.0 

130.0 

500.0 



Trường:ĐHDL Hải Phòng                                                           Đồ án tốt nghiệp 
                                                                                                        Thiết kế cầu 

 

Gvhd1:Th.s:Phạm Văn Thái-Gvhd2:Th.s:Trần Anh Tuấn                                      Trang: 

17                                                                                                     

Svth: Nguyễn Ngọc Minh                                                                                      

 

 

10%

580 40
1

5
0

1
7

0
5

3
0

2
5

0

500

50

1
5

0

260

 

-Kích thước trụ cầu: 

        Trụ cầu gồm có 5 trụ được thiét kế sơ bộ có chiều cao 14 m.  

                      Kích thước sơ bộ của trụ cầu như hình vẽ :  
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2.1.Khối lượng bê tông côt thép kết cấu phần dưới : 

 2.1.1.Thể tích và khối lượng mố: 

    a.Thể tích và khối lượng mố: 
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              -Thể tích bệ móng một mố 

                            Vbm = 2.5*5*12 = 150(m3) 

           -Thể tích tường cánh 

                            Vtc = 2*(2.6*1.5 + 1/2*8.4*2.8 + 1.6*5.8)*0.4 = 27.03 (m3) 

-Thể tích thân mố 

                             Vtm = (0.4*1.9+5.3*1.4)*11 = 78.36( m3) 

-Tổng thể tích một mố 

                             V1mè = Vbm + Vtc + Vtm = 150 + 27.03+ 78.36 =255.39(m3) 

-ThÓ tÝch hai mè 

                             V2mè = 2*255.39= 510.78 (m2) 

 

-Hàm lượng cốt thép mố lấy 100 (kg/m3) 

                              100*510.78 = 51078 (kg) = 51.078 (T)  

 

b.Móng trụ cầu: 

Khối lượng trụ cầu: 

 khối lượng trụ chính : 

             Năm trụ có MCN giống nhau nên ta tính gộp cả năm trụ : 

 Khối lượng thân trụ : 

Vtt=(4.4*2*10+4.3*1*4.6+3.14/4*2*2*10+3.14/4*1*4.6)=142.79    
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(m3) 

 Khối lượng móng trụ : Vmt=5x2.5x8=100  (m3) 

 Khối lượng mũ trụ :Vxm=11.2 1,5 3.0 - 2(2.8 0,75 0,75 2,0)=  

44.1m3 

 Khối lượng 1 trụ là :  V1tru=142.79+100+44.1=286.89 m3 

 Khối lượng 5 trụ là :  V = 5 x 286.89 = 1434.45 m3 

              Khối lượng trụ: Gtrô= 1.25 x 286.89 x 2.5 = 896.53 T 

Thể tích BTCT trong công tác trụ cầu: V = 896.53 m3 

Sơ bộ chọn hàm lượng cốt thép thân trụ là 100 3/kg m , hàm lượng thép trong 

móng trụ là 80 3/kg m  

Nên ta có : khối lượng cốt thép trong 1 trụ là  

       mth=142.79x0.1+100x0.08+44.1x0.1=26.69(T) 

 

c. Xác định sức chịu tải của cọc: 

vật liệu : 

- Bê tông cấp 30   có  fc’ =300 kg/cm2  

- Cốt thép chịu lực AII có Ra=2400kg/cm2 

 Sức chịu tải của cọc theo vật liệu. 

Sức chịu tải của cọc D=1000mm  

Theo điều A5.7.4.4-TCTK sức chịu tải của cọc theo vật liệu làm cọc tính theo 

công thức sau 

 PV = .Pn . 

Với Pn = Cường độ chịu lực dọc trục danh định có hoặc không có uốn tính theo 

công thức : 

 Pn = .{m1.m2.fc’.(Ac - Ast) + fy.Ast}= 0,75.{0.85*0,85. fc’.(Ac - Ast) + fy.Ast}  

Trong đó : 

 = Hệ số sức kháng, =0.75 

m1,m2 : Các hệ số điều kiện làm việc. 

fc’ =30MPa: Cường độ chịu nén nhỏ nhất của bêtông  

fy =420MPa: Giới hạn chảy dẻo quy định của thép  

Ac: Diện tích tiết diện nguyên của cọc 

Ac=3.14x10002/4=785000mm2
 

Ast: Diện tích của cốt thép dọc (mm2). 

Hàm lượng cốt thép dọc thường hợp lý chiếm vào khoảng 1.5-3%. với hàm 

lượng 2% ta có: 

Ast=0.02xAc=0.02x785000=15700mm2 
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Vậy sức chịu tải của cọc theo vật liệu là: 

PV =0.75x0,85x(0,85x30x(785000-15700)+ 420x15700) = 16709.6x103(N). 

Hay PV = 1670.9 (T). 

d.Sức chịu tải của cọc theo đất nền: 

Số liệu địa chất: 

- Lớp 1: Sét pha cát. 

- Lớp 2: Cát cuội sỏi. 

- Lớp 3:Đá vôi. 

Theo điều 10.7.3.2 sức kháng đỡ của cọc được tính theo công thức sau: 

QR= Qn= qpQp 

Với Qp=qpAp;  

Trong đó: 

Qp            :Sức kháng đỡ mũi cọc 

qp    : Sức kháng đơn vị mũi cọc  (Mpa) 

qp   : Hệ số sức kháng qp=0.55  (10.5.5.3) 

Ap    : Diện tích mũi cọc (mm2)  

Xác định sức kháng mũi cọc  : 

qp=3qu Ksp d   (10.7.3.5) 

Trong đó :  

Ksp  : khả năng chịu tải không thứ nguyên. 

d  : hệ số chiều sâu không thứ nguyên. 

d

d

d

sp

s

t

D

s

K

300110

)3(

  (10.7.3.5-2) 

4,3
D

H
4,01d

S
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                qu : Cường độ chịu nén dọc trục trung bình của lõi đá (Mpa), qu = 35 Mpa 

Ksp : Hệ số khả năng chịu tải không thứ nguyên  

Sd  : Khoảng cách các đường nứt (mm).Lấy  Sd = 400mm. 

td  : Chiều rộng các đường nứt (mm). Lấy td=5mm. 

D  : Chiều rộng cọc (mm); D=1000mm. 

Hs  : Chiều sâu chôn cọc trong hố đá(mm). HS = 2000mm. 

Ds  : Đường kính hố đá (mm). DS = 1200mm. 

Tính được : d     =1.52 

  KSP  = 0.145 
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 Vậy qp = 3 x30 x0,145x1,52=19.36Mp = 1936T/m2 

Sức chịu tải tính toán của cọc (tính theo công thức 10.7.3.2-1) là : 

QR = .Qn = qP.Ap = 0.5 x 1936 x 3.14 x 10002/4  =  759.9x106N =7599 T 

Trong đó: 

QR  : Sức kháng tính toán của các cọc. 

  : Hệ số sức kháng đối với sức kháng mũi cọc được quy định 

trong bảng 10.5.5-3 

As  : Diện tích mặt cắt ngang của mũi cọc  



Trường:ĐHDL Hải Phòng                                                           Đồ án tốt nghiệp 
                                                                                                        Thiết kế cầu 

 

Gvhd1:Th.s:Phạm Văn Thái-Gvhd2:Th.s:Trần Anh Tuấn                                      Trang: 

23                                                                                                     

Svth: Nguyễn Ngọc Minh                                                                                      

 

 

3.Tính toán số lượng cọc móng mố và trụ cầu: 

Tính tải 

*Gồm trọng lượng bản thân mố và trọng lượng kết cấu nhịp 

 Trọng lượng kết cấu nhịp : 

-Do trọng lượng bản thân dầm đúc trước:  

 
Fl/2      =[(H- Hb) bw+(0.6 - bw)0.25 + (0.6 - bw)0.15 + (0.6 - bw)0.08 +  

            + (0.8 - bw)0.15 + (0.8 - bw)0.1] 

Fl/2      =[(2.1-0.2)0.2 + (0.6-0.2)0.25 + (0.6-0.2)0.15 + (0.6-0.2)0.08 + 

            +(0.8-0.2)0.15+(0.8-0.2)0.1] =0.722 ( m 2 ) 

Fgèi       = (H- Hb)0.6 + (0.2  x 0.15) + (0.1 x 0.05) 

         = (2.1-0.2)0.6 + 0.03 + 0.005 = 1.135  ( m 2 )     

gdch      =  [Fl/2 ( L- 6 ) + Fgèi x 4 +( Fl/2+ Fgèi) x 2/2] C /L 

         =  [0.722(29.4 - 6) + 1.135 x 4 +(0.722 + 1.135) x 1]2.5/29.4 

         = 1.98 (T/m) 

 gdch  =1.98(T/m) với nhịp L=36m                                           

-Do mèi nèi:   

                             gmn = bmn x hb x C   

                                 =0.5x0.2x24= 2.4(T/m) 

 -Do dầm ngang :                                 

                             gn = (H - Hb - 0.25)(s - bw )( bw / L1 ) C 

  Trong đó: 

                 L1 = L/n =35.4/5 = 7.08 (m): Khoảng cách giữa 2 dầm ngang 

              => gn = (2.1 - 0.2 - 0.25 )( 2.3 - 0.2 )(0.2/7.08)2.5 = 0.24 (T/m) 
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- Khối lượng lan can, sơ bộ lấy: 

glc = 0.11 T/m 

- Trọng lượng của gờ chắn :  

gcx = 2 x(0.2+0.3)x0.25x2.5 = 0.625 T/m. 

- Trọng lượng lớp phủ mặt cầu: 

  Gồm 5 lớp:  

Bê tông alpha: 5cm; 

 Lớp bảo vệ:   4cm;  

Lớp phòng nước: 1cm 

Đệm xi măng 1cm 

Lớp tạo độ dốc ngang: 1.0 – 1.2 cm 

Trên 1m2 của kết cấu mặt đường và phần bộ hành lấy sơ bộ : g = 0.35 T/m2  

    glp =0.35 x 11 =3.85T/m 

A.Xác định tải trọng tác dụng lên mố: 

- Đường ảnh hưởng tải trọng tác dụng lên mố : 

 
                                       Hình 2-1 Đường ảnh hưởng áp lực lên mố 

DC = Pmè+(gdÇm+gbmc+glan can+ggê ch¨n)x  

      =(255.39x2.5)+((1.617x5+1.75+0.233)+0.11+0.625)x0.5x36= 800.52T 

DW = glípphñx  =3.85x0.5x36= 57.75 T 

-Hoạt tải: 

Theo quy định của tiêu chuẩn 22tcvn272-05 thì tải trọng dùng thiết kế là giá trị 

bất lợi nhất của tổ hợp: 

  +Xe tải thiết kế và tải trọng làn thiết kế 

  +Xe tải 2 trụcthiết kế và tải trọng làn thiết kế 

  +(2 xe tải 3 trục+tải trọng làn+ tải trọng người)x0.9 

T i nh t a i 
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Tính phản lực lên mố do hoạt tải: 

  +Chiều dài nhịp tinh toán: 35.4 m 

Đường ảnh hưởng phản lực và sơ đồ sếp tải thể hiện như sau: 

1

0.45T/m

0.93T/m

11T11T

3.5T14.5T14.5T

0.959 0.854 0.708  
                    Hình 2-2  Sơ đồ xếp tải lên đường ảnh hưởng áp lực mố 

Từ sơ đồ xếp tải ta có phản lực gối do hoạt tải tác dụng như sau 

- Với tổ hợp HL-93K(xe tải thiết kế+tải trọng làn+người đi bộ): 

LL=n.m.(1+IM/100)(Piyi)+n.m.Wlµn  

PL=2Png­êi.  

Trong đó 

n   : số làn xe  

m : hệ số làn xe  

IM:lực xung kích của xe, khi tính mố trụ đặc thì (1+IM/100)=1 

Pi  : tải trọng trục xe, yi: tung độ đường ảnh hưởng 

:diện tích đưởng ảnh hưởng 

Wlàn, Pngười: tải trọng làn và tải trọng người 

Wlµn=0.93T/m,Png­êi=0.45 T/m 

+LLxet¶i=2x1x1x(14.5+14.5x0.854+3.5x0.708)+2x1x0.93x(0.5x35.5)=86.15T 

   PL=2x0.45x(35.5x0.5)=  13.275T 

+ LLxe tải 2 trục= 2x1x1x(11+11x0.959)+2x1x0.93x(0.5X35.5)= 70.533T 

   PL=2x0.45x(35.5x0.5)=  13.275T 

Vậy tổ hợp HL được chọn làm thiết kế 

Vậy toàn bộ hoạt tải và tỉnh tải tính toán tác dụng lên bệ mố là: 
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Nội 

lực 

Nguyên nhân Trạng thái 

giới hạn 

Cường độ I 

DC 

( D=1.25) 

DW 

( W=1.5) 

LL 

( LL=1.75) 

PL 

( PL=1.75) 

P(T) 800.52x1.25 57.75 x1.5 75.99x1.75 13.275x1.75 1261.26 

 

B.Xác định tải trọng tác dụng trụ: 

- Đường ảnh hưởng tải trọng tác dụng lên móng: 

tĩnh tải

42m42m

1

 
Hình 2-3 Đường ảnh hưởng áp lực lên móng 

DC = Ptrô+(gdÇm1+glan can+ggê ch¨n)x  

      = (214.89x2.5)+(1.869x5+ 0.625+0.11)x42    

      =960.585T 

DW = glípphñx  =3.85x42 

       =161.7 T 

-Hoạt tải:  

Đường ảnh hưởng tải trọng tác dụng lên trụ: 

1 0.8980.898

14.5T 14.5T 3.5T

0.45T/m

0.93T/m

42m42m

4.3m 4.3m
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42m 42m

0.45T/m

0.93T/m
11T11T

0.9711

1.2m

 

0.45T/m

0.93T/m
3.5T14.5T14.5T3.5T14.5T14.5T

15m

42m42m

0.643
0.8980.795

0.4380.540
1

4.3m4.3m 4.3m 4.3m

Hình 2-4 Đường ảnh hưởng áp lực lên móng 

 LL=n.m.(1+IM/100).(Pi.yi)+n.m.Wlµn.  

PL=2Png­êi.  

Trong đó 

 n: số làn xe, n=2 

m: hệ số làn xe, m=1;  

IM:lực xung kích của xe, khi tính mố trụ đặc thì (1+IM/100)=1 

Pi: tải trọng trục xe, yi: tung độ đường ảnh hưởng 

:diện tích đưởng ảnh hưởng 

Wlàn, Pngười: tải trọng làn và tải trọng người 

Wlµn=0.93T/m,Png­êi=0.45 T/m 

+Tổ hợp 1: 1 xe tải 3 trục+ tt làn+tt người:  

LLxet¶i=2x1x1x(14.5+14.5x0.898+3.5x0.898) +2x1x0.93x42=141.23T 

         PL=2x0.45x42             = 37.8T 

+Tổ hợp 2: 1 xe tải 2 trục+ tt làn+tt người: 

              LLxe tải 2 trục= 2x1x1x(11+11x0.971)+2x1x0.93x42=120.63 

               PL=2x0.45x42             = 37.8T 

+Tổ hợp 3: 2 xe tải 3 trục+ tt làn+tt người: 

LLxet¶i=(2x1x1x(14.5+14.5x0.898+3.5x0.795+14.5x0.438+14.5x0.540+3.5x0.64

3) +2x1x0.93x42)x0.9  =156.32 T 

       PL=2x0.45x42             = 37.8T 
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Vậy tổ hợp HL được chọn làm thiết kế: 

   Tổng tải trọng tính đưới đáy đài là: 

Nội 

lực 

Tĩnh tải x hệ số Trạng thái 

giới hạn 

Cường độ I 

DC 

( D=1.25) 

DW 

( W=1.5) 

LL 

( LL=1.75) 

PL 

( PL=1.75) 

P(T) 800.52x1.25 57.75 x1.5 156.32 

x1.75 

37.8x1.75 1779.68 

Tính số cọc cho móng trụ, mố:  

                           n= xP/Pcäc 

Trong đó: 

  : hệ số kể đến tải  trọng ngang;  

 =1.5 cho trụ , = 2.0 cho mố(mố chịu tải trong ngang lớn do áp 

lực ngang của đất và tác dụng của hoạt tải truyền qua đất trong phạm vi lăng thể 

trượt của đất đắp trên mố). 

P(T) : Tải trọng thẳng đứng tác dụng lên móng mố, trụ đã tính ở 

trên. 

Pcäc=min (Pvl,Pn®) 

 

Hạng 

mục 
Tên Pvl Pn® Pcäc 

Tải 

trọng 
Hệ số số cọc Chọn 

Trụ 

giữa 
T2 1670.9 

759.9  759.9  1779.68 
1.5 3.56 6 

Mố M1 1670.9 759.9  759.9  1261.26 2 3.23 6 

 

4.Dự kiến phương án thi công: 

4.1.Thi công mố: 

Bước 1 : Chuẩn bị mặt bằng. 

             -chuẩn bị vật liệu ,máy móc thi công. 

             -xác định phạm vi thi công,định vị trí tim mố. 

             -dùng máy ủi ,kết hợp thủ công san ủi mặt bằng. 

Bước 2 : Khoan tạo lỗ 

- đưa máy khoan vào vị trí. 

- định vị trí tim cọc 

- Khoan tạo lỗ cọc bằng máy chuyên dụng với ống vách dài suốt chiều dài cọc. 
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Bước 3 : Đổ bê tông lòng cọc 

- Làm sạch lỗ khoan. 

- Dùng cẩu hạ lồng cốt thép. 

- Lắp ống dẫn ,tiến hành đổ bê tông cọc 

Bước 4:  

- Kiểm tra chất lượng cọc 

- Di chuyển máy thực hiện các cọc tiếp theo . 

Bước 5 :  

- đào đất hố móng. 

Bước 6 :  

- Làm phẳng hố móng. 

- đập đầu cọc. 

- đổ bê tông nghèo tạo phẳng. 

Bước 7 :  

- Làm sạch hố móng ,lắp dựng đà giáo ván khuôn ,cốt thép bệ móng. 

- đổ bê tông bệ móng. 

- Tháo dỡ văng chống ,ván khuôn bệ. 

 Bước 8 :  

- Lắp dựng đà giáo ván khuôn ,cốt thép thân mố. 

- đổ bê tông thân mố. 

- Lắp dựng đà giáo ván khuôn ,cốt thép tường thân ,tường cánh mố. 

- Tháo dỡ ván khuôn đà giáo. 

- Hoàn thiện mố sau khi thi công xong kết cấu nhịp. 

4.2.Thi công trụ cầu: 

 Bước 1: 

- Dùng phao trở nổi đến vị trí thi công trụ bằng các máy chuyên dụng. 

- Phao trở nổi phải có đối trọng để đảm bảo an toàn thi công. Không bị lệch 

phao khi đóng cọc 

Bước 2: 

     - Đo đạc xác định tim trụ, tim vòng vây cọc ván thép, khung định vị 

     - Hạ khung định vị, đóng cọc ván thép. Vòng vây cọc ván  

Bước 3: 

- Đổ bê tông bịt đáy theo phương pháp vữa dâng 

 - Hút nước ra khỏi hố móng 

- Đập đầu cọc, sửa sang hố móng 

- Lắp dựng ván khuôn, cốt thép và đổ bê tông bệ trụ. 
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Bước 4 

- Lắp dựng ván khuôn ,bố trí cốt thép. 

- Đổ bê tông thân trụ ,mũ trụ . 

    - Hoàn thiện trụ, tháo dỡ đà giáo ván khuôn, dùng búa rung  nhổ cọc 

ván thép tháo dỡ hệ thống khung vây cọc định vị 

4.3.Thi công kết cấu nhịp: 

Bước 1: Chuẩn bị : 

- Lắp dựng giá ba chân 

- Sau khi bê tông trụ đạt cường độ tiến hành thi công kết cấu nhịp 

- Tập kết dầm ở hai đầu cầu 

Bước 2: 

- Dùng giá ba chân cẩu lắp dầm ở hai đầu cầu   

- Tiến hành đổ bê tông dầm ngang. 

- Đổ bê tông bản liên kết giữa các dầm 

- Di chuyển giá ba chân thi công các nhịp tiếp theo 

Bước 3:Thi công nhịp  42 m  

- Lắp dựng giá ba chân 

- Cẩu dầm vào vị trí lắp dựng 

- Bố trí cốt thép, đổ dầm ngang 

- Đổ bê tông bản liên kết các dầm 

Bước 4: Hoàn thiện 

-Tháo lắp giá ba chân  

- Đổ bê tông mặt đường 

- Lắp dựng vỉa chắn ô tô lan can, thiết bị chiếu sáng, ống thoát nước ,Lắp 

dựng biển báo 
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Lập tổng mức đầu tư 

Bảng thông kê vật liệu phương án cầu dầm giản đơn 

TT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 
Đơn giá Thành tiền 

(®) (®) 

  Tổng mức đầu t ® (A+B+C+D)   57,514,365,501 

  
Đơn giá trên 1m2 mặt 

cầu 
®     19,933,237 

A Dự toán xây lắp ® AI+AII   56,974,148,102 

AI Giá trị dự toán xây lắp  ® I+II+III   49,542,737,480 

I Kết cấu phần trên ®     31,230,761,480 

1 Khối lượng bê tông m3 1704.375 15,000,000 25,565,625,000 

2 Bêtông át phan mặt cầu m3 385 2,000,000 770,000,000 

3 Bªt«ng lan can m3 111.47 800,000 89,176,000 

4 Cốt thép lan can T 16.72 15,000,000 250,800,000 

5 Gối dầm  Bộ 30 140,000,000 4,200,000,000 

6 Khe co giãn loại 5 cm m  21 3,000,000 63,000,000 

7 Lớp phòng nước m2 5.504 120,000 660,480 

8 ống thoát nước ống 90 750,000 67,500,000 

9 Đèn chiếu sáng Cột 16 14,000,000 224,000,000 

II Kết cấu phần dới ®      18,311,976,000 

1 Bªt«ng mè m3 510.78 2,000,000 1,021,560,000 

2 Bªt«ng trô m3 1434.45 2,000,000 2,868,900,000 

3 Cốt thép mố T 51.078 15,000,000 766,170,000 

4 Cốt thép trụ T 286.89 15,000,000 4,303,350,000 

5 
Cọc khoan nhồi D = 
1.0m 

m 1260 5,000,000 6,300,000,000 

6 Công trình phụ trợ % 20 8,959,980,000 3,051,996,000 

III Đường hai đầu cầu         

1 Đắp đất m3 900 62,000 55,800,000 

2 Móng + mặt đường m2 695 370,000 257,150,000 

AII Giá trị xây lắp khác % 15 AI 7,431,410,622 

B Chi phí khác % 10 A 5,697,414,810 

C Trợt giá % 3 A 1,709,224,443 

D Dự phòng % 5 A+B 3,133,578,146 

     19,933,237 
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Phương án II: Cầu dầm  đơn giản thép btlh 

    I. Giới thiệu chung về phương án: 

 1. Sơ đồ cấu và kết cấu phần trên: 

 Bố trí chung gồm 6 nhịp đơn giản thép bê tông liên hợp được bố trí theo sơ 

đồ: 

 L = 36+42+42+42+42+36 = 240 (m). 

 - Cầu được thi công theo phương án bán lắp ghép. 

 - Mặt cắt ngang cầu gần 6 dầm thép chữ I cao 2 (m), khoảng cách giữa các 

dầm chủ là 1,8m. 

 - Vật liệu dùng cho kết cấu. 

 + Bê tông M400 , Eb=3,5 x 105kg/cm2. 

 + Cốt thép cường độ cao dùng loại S-31, S-32 của hãng VSL – Thuỵ Sỹ, 

thép cấu tạo dùng loại CT3 và CT5. 

 2. Kết cấu phần dưới: 

 - Trụ cầu: 

 + Dùng loại trụ thân đặc BTCT thường đổ tại chỗ. 

 + Bê tông M300. 

 + Phương án móng: dùng móng cọc khoan nhồi D=1m. 

 - Mố cầu: 

 + Dùng mố chữ U , BTCT. 

 + BT M300 , cốt thép thường loại CT3 và CT5. 

 + Phương án móng: dùng móng cọc khoan nhồi D=1m. 

II. tính toán phương án:  

 1. Tính toán khối lượng kết cấu nhịp: 

 Cần được xây dựng với 4 nhịp 42m và 2 nhịp 36m với 6 dầm chữ I thi 

công theo phương án lắp ghép. 6 nhịp được đặt trên 5 trụ T1, T2, T3, T4 ,T5 và trên 

2 mố M1, M2. 

 a. Chọn các kích thước sơ bộ kết cấu phần trên. 

 Sơ đồ kết cấu nhịp: Lc=36+42+42+42+42+36=240 (m). 

 + Kích thước sơ bộ kết cấu nhịp: 

 - Xác định kích thước mặt cắt ngang: như hình vẽ. 
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 b. Xác định khối lượng bê tông cốt thép kết cấu phần trên. 

 - Khối lượng lớp mặt cầu: 

 + Lớp đệm: 5(cm). 

 + Lớp phòng nước: 1 (cm). 

 + Lớp bảo vệ BTXM: 4 (cm). 

 + Lớp bê tông asphalt: 5 (cm). 

 - Trọng lượng mố cầu: ta coi tải trọng lan can gờ chắn bộ hành phân bố 

đều trên chiều dài cầu. 

 Gmc=n x B x Ʃhi x i  

 Trong đó: 

 n=1,5: hệ số vượt tải của lớp phủ mặt cầu. 



Trường:ĐHDL Hải Phòng                                                           Đồ án tốt nghiệp 
                                                                                                        Thiết kế cầu 

 

Gvhd1:Th.s:Phạm Văn Thái-Gvhd2:Th.s:Trần Anh Tuấn                                      Trang: 

34                                                                                                     

Svth: Nguyễn Ngọc Minh                                                                                      

 

 

 B=11(m): chiều rộng khổ cầu. 

 h=chiều cao trung bình (h=0,15m). 

 i: dung trọng trung bình ( =2,3T/m3). 

 gm/c=1,5x11x0,15x2,3= 5.69(T/m). 

 - Khối lượng lan can, gờ chắn và lớp mặt cầu là: 

 Vm/c=11x0,15x210=346.5 (m3). 

 Cốt thép lan can, gờ chắn và lớp mặt cầu là 150kg/m3. 

 G=346.5 x 150 = 51975kg = 51.975(T). 

 - Khối lượng dầm chủ chữ I, nhịp 42 (m). 

 + Diện tích mặt cắt ngang: 

 F=Fb+FT 

 Fb=1,7x0,15+(0,3+0,54)x0,12/2=3.054 (m2). 

 FT=25x300+25x1920+25x350+30x450=77750 (mm2)=0,7775 (m2) 

 + Thể tích 1 dầm I 42(m). 

 Vb=3.054x42=128.27 (m3). 

 VT= 0,7775x42=32.66 (m3). 

 + Thể tích 1 nhịp 42(m): 

 Vb’= 6x128.27=769.62 (m3). 

 VT’= 6x32.66=195.96 (m3).  

 + Hàm lượng cốt thép dầm là 150kg/m3. 

 Khối lượng cốt thép phần bê tông của 4 nhịp 42 là:  

                             150 x 769.62x4 =80362kg = 80.362 (T). 

 - Khối lượng dầm chủ chữ I, nhịp 36 (m). 

 + Diện tích mặt cắt ngang: 

 F=Fb+FT 

 Fb=1,7x0,15+(0,3+0,54)x0,12/2=3.054 (m2). 

 FT=25x300+25x1720+25x350+30x450=727500 (mm2)=0,7275 (m2) 

 + Thể tích 1 dầm I 36(m). 

 Vb= 3.054x36=127.44 (m3). 

 VT= 0,7275x36=26.19 (m3). 

 + Thể tích 1 nhịp 36(m): 

 Vb’= 6x127.44=746.4 (m3). 

 VT’= 6x26.19=157.44 (m3).  
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 + Hàm lượng cốt thép dầm là 150kg/m3. 

 Khối lượng cốt thép phần bê tông của 2 nhịp 36 là:  

                             150 x 746.4x2 =40213 kg = 40.213(T).  

 -Lựa chọn kết cấu ngang:liên kết ngang thép hìnhU40b có: 

             I=1844,5 kg/cm2, trọng lượng có gdn=0,6519T/m , Ldn= 1,85m. 

             Trên chiều dài nhịp l=42m ta bố trí la=3m khoảng cách giữa các dầm 

ngang theo phương dọc cầu. 

         c. Chọn các kích thước sơ bộ kết cấu phần dưới: 

 * Kích thước sơ bộ của mố cầu: 

 Mố cầu được thiết kế sơ bộ là mố chữ U, được đặt trên hệ cọc khoan nhồi 

d=1m. Mố chữ U có nhiều ưu điểm nhưng nói chung tốn vật liệu nhất là khi có 

chiều cao lớn ,mố này có thể dùng cho nhịp có chiều dài bất kì. 

  

Cấu tạo của mố:  
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   * Kích thước trụ cầu:  

    Trụ cầu được thiết kế sơ bộ gồm 5 trụ T1;T2;T3; T4,T5:ta có hình vẽ trụ T1: 
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d. Khối lượng BTCT kết cấu phần dưới: 

              -Thể tích bệ móng một mố 

                            Vbm = 2.5*5*12 = 150(m3) 

           -Thể tích tường cánh 

                            Vtc = 2*(2.6*1.5 + 1/2*8.4*2.8 + 1.6*5.8)*0.4 = 27.03 (m3) 

-Thể tích thân mố 

                             Vtm = (0.4*1.9+5.3*1.4)*11 = 78.36( m3) 

-Tổng thể tích một mố 

                             V1mè = Vbm + Vtc + Vtm = 150 + 27.03+ 78.36 =255.39(m3) 

-ThÓ tÝch hai mè 

                             V2mè = 2*255.39= 510.78 (m2) 

-Hàm lượng cốt thép mố lấy 100 (kg/m3) 

                              100*510.78 = 51078 (kg) = 51.078 (T)  

   Thể tích và khối lượng trụ: Khối lượng trụ chính : 
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             Năm trụ có MCN giống nhau nên ta tính gộp cả năm trụ : 

 Khối lượng thân trụ : 

Vtt=(4.4*2*10+4.3*1*4.6+3.14/4*2*2*10+3.14/4*1*4.6)=142.79    

(m3) 

 Khối lượng móng trụ : Vmt=5x2.5x8=100  (m3) 

 Khối lượng mũ trụ :Vxm=11.2 1,5 3.0 - 2(2.8 0,75 0,75 2,0)=  

44.1m3 

 Khối lượng 1 trụ là :  V1tru=142.79+100+44.1=286.89 m3 

 Khối lượng 5 trụ là :  V = 5 x 286.89 = 1434.45 m3 

              Khối lượng trụ: Gtrô= 1.25 x 286.89 x 2.5 = 896.53 T 

Thể tích BTCT trong công tác trụ cầu: V = 896.53 m3 

Sơ bộ chọn hàm lượng cốt thép thân trụ là 100 3/kg m , hàm lượng thép trong 

móng trụ là 80 3/kg m  

Nên ta có : khối lượng cốt thép trong 1 trụ là  

       mth=142.79x0.1+100x0.08+44.1x0.1=26.69(T) 

2.Tính toán số lượng cọc móng mố và trụ cầu: 

Tính tải 

*Gồm trọng lượng bản thân mố và trọng lượng kết cấu nhịp 

 Trọng lượng kết cấu nhịp : 

- Khối lượng lan can, sơ bộ lấy: 

glc = 0.11 T/m 

- Trọng lượng của gờ chắn :  

gcx = 2 x(0.2+0.3)x0.25x2.5 = 0.625 T/m. 

- Trọng lượng lớp phủ mặt cầu: 

  Gồm 5 lớp:  

Bê tông alpha: 5cm; 

 Lớp bảo vệ:   4cm;  

Lớp phòng nước: 1cm 

Đệm xi măng 1cm 

Lớp tạo độ dốc ngang: 1.0 – 1.2 cm 

Trên 1m2 của kết cấu mặt đường và phần bộ hành lấy sơ bộ : g = 0.35 T/m2  

    glp =0.35 x 11 =3.85T/m 

A.Xác định tải trọng tác dụng lên mố: 

- Đường ảnh hưởng tải trọng tác dụng lên mố : 
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                                       Hình 2-1 Đường ảnh hưởng áp lực lên mố 

DC = Pmè+(gdÇm+gbmc+glan can+ggê ch¨n)x  

      =(255.39x2.5)+((1.617x5+1.75+0.233)+0.11+0.625)x0.5x36= 800.52T 

DW = glípphñx  =3.85x0.5x36= 57.75 T 

-Hoạt tải: 

Theo quy định của tiêu chuẩn 22tcvn272-05 thì tải trọng dùng thiết kế là giá trị 

bất lợi nhất của tổ hợp: 

  +Xe tải thiết kế và tải trọng làn thiết kế 

  +Xe tải 2 trụcthiết kế và tải trọng làn thiết kế 

  +(2 xe tải 3 trục+tải trọng làn+ tải trọng người)x0.9 

Tính phản lực lên mố do hoạt tải: 

  +Chiều dài nhịp tinh toán: 35.4 m 

Đường ảnh hưởng phản lực và sơ đồ sếp tải thể hiện như sau: 

1

0.45T/m

0.93T/m

11T11T

3.5T14.5T14.5T

0.959 0.854 0.708  
Hình 2-2  Sơ đồ xếp tải lên đường ảnh hưởng áp lực mố 

T i nh t a i 
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Từ sơ đồ xếp tải ta có phản lực gối do hoạt tải tác dụng như sau 

- Với tổ hợp HL-93K(xe tải thiết kế+tải trọng làn+người đi bộ): 

LL=n.m.(1+IM/100)(Piyi)+n.m.Wlµn  

PL=2Png­êi.  

Trong đó 

n   : số làn xe  

m : hệ số làn xe  

IM:lực xung kích của xe, khi tính mố trụ đặc thì (1+IM/100)=1 

Pi  : tải trọng trục xe, yi: tung độ đường ảnh hưởng 

:diện tích đưởng ảnh hưởng 

Wlàn, Pngười: tải trọng làn và tải trọng người 

Wlµn=0.93T/m,Png­êi=0.45 T/m 

+LLxet¶i=2x1x1x(14.5+14.5x0.854+3.5x0.708)+2x1x0.93x(0.5x35.4)=86.15T 

   PL=2x0.45x(35.4x0.5)=  13.275T 

+ LLxe tải 2 trục= 2x1x1x(11+11x0.959)+2x1x0.93x(0.5X35.4)= 70.533T 

   PL=2x0.45x(35.4x0.5)=  13.275T 

Vậy tổ hợp HL được chọn làm thiết kế 

Vậy toàn bộ hoạt tải và tỉnh tải tính toán tác dụng lên bệ mố là: 

Nội 

lực 

Nguyên nhân Trạng thái 

giới hạn 

Cường độ I 

DC 

( D=1.25) 

DW 

( W=1.5) 

LL 

( LL=1.75) 

PL 

( PL=1.75) 

P(T) 800.52x1.25 57.75 x1.5 86.15x1.75 13.275x1.75 1261.26 

 

B.Xác định tải trọng tác dụng trụ: 

- Đường ảnh hưởng tải trọng tác dụng lên móng: 

tĩnh tải

42m42m

1

 
Hình 2-3 Đường ảnh hưởng áp lực lên móng 

DC = Ptrô+(gdÇm1+glan can+ggê ch¨n)x  

      = (214.89x2.5)+(1.869x5+ 0.625+0.11)x42    

      =960.585T 
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DW = glípphñx  =3.85x42 

       =161.7 T 

-Hoạt tải:  

Đường ảnh hưởng tải trọng tác dụng lên trụ: 

 

1 0.8980.898

14.5T 14.5T 3.5T

0.45T/m

0.93T/m

42m42m

4.3m 4.3m

 

42m 42m

0.45T/m

0.93T/m
11T11T

0.9711

1.2m

 

0.45T/m

0.93T/m
3.5T14.5T14.5T3.5T14.5T14.5T

15m

42m42m

0.643
0.8980.795

0.4380.540
1

4.3m4.3m 4.3m 4.3m

 
Hình 2-4 Đường ảnh hưởng áp lực lên móng 

 LL=n.m.(1+IM/100).(Pi.yi)+n.m.Wlµn.  

PL=2Png­êi.  

Trong đó 

 n: số làn xe, n=2 

m: hệ số làn xe, m=1;  

IM:lực xung kích của xe, khi tính mố trụ đặc thì (1+IM/100)=1 

Pi: tải trọng trục xe, yi: tung độ đường ảnh hưởng 
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:diện tích đưởng ảnh hưởng 

Wlàn, Pngười: tải trọng làn và tải trọng người 

Wlµn=0.93T/m,Png­êi=0.45 T/m 

+Tổ hợp 1: 1 xe tải 3 trục+ tt làn+tt người:  

LLxet¶i=2x1x1x(14.5+14.5x0.898+3.5x0.898) +2x1x0.93x42=141.23T 

         PL=2x0.45x42             = 37.8T 

+Tổ hợp 2: 1 xe tải 2 trục+ tt làn+tt người: 

              LLxe tải 2 trục= 2x1x1x(11+11x0.971)+2x1x0.93x42=120.63 

               PL=2x0.45x42             = 37.8T 

+Tổ hợp 3: 2 xe tải 3 trục+ tt làn+tt người: 

LLxet¶i=(2x1x1x(14.5+14.5x0.898+3.5x0.795+14.5x0.438+14.5x0.540+3.5x0.64

3) +2x1x0.93x42)x0.9  =156.32 T 

       PL=2x0.45x42             = 37.8T 

Vậy tổ hợp HL được chọn làm thiết kế 

   Tổng tải trọng tính đưới đáy đài là 

 

 

 

 

Nội 

lực 

Tĩnh tảI x hệ số Trạng thái 

giới hạn 

Cường độ I 

DC 

( D=1.25) 

DW 

( W=1.5) 

LL 

( LL=1.75) 

PL 

( PL=1.75) 

P(T) 800.52x1.25 57.75 x1.5 156.32 

x1.75 

37.8x1.75 1779.68 

Tính số cọc cho móng trụ, mố:  

                           n= xP/Pcäc 

Trong đó: 

  : hệ số kể đến tải  trọng ngang;  

 =1.5 cho trụ , = 2.0 cho mố(mố chịu tải trong ngang lớn do áp 

lực ngang của đất và tác dụng của hoạt tải truyền qua đất trong phạm vi lăng thể 

trượt của đất đắp trên mố). 

P(T) : Tải trọng thẳng đứng tác dụng lên móng mố, trụ đã tính ở 

trên. 

Pcäc=min (Pvl,Pn®) 
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Hạng 

mục 
Tên Pvl Pn® Pcäc 

Tải 

trọng 
Hệ số số cọc Chọn 

Trụ 

giữa 
T2 1670.9 

759.9  759.9  1779.68 
1.5 3.56 6 

Mố M1 1670.9 759.9  759.9  1261.26 2 3.23 6 

 

  IIi. dự kiến phương án thi công:  

 1..Thi công mố cầu 

Bước 1 : Chuẩn bị mặt bằng. 

             -chuẩn bị vật liệu ,máy móc thi công. 

             -xác định phạm vi thi công,định vị trí tim mố. 

             -dùng máy ủi ,kết hợp thủ công san ủi mặt bằng. 

Bước 2 : Khoan tạo lỗ 

- đưa máy khoan vào vị trí. 

- định vị trí tim cọc 

- Khoan tạo lỗ cọc bằng máy chuyên dụng với ống vách dài suốt chiều dài cọc. 

Bước 3 : Đổ bê tông lòng cọc 

- Làm sạch lỗ khoan. 

- Dùng cẩu hạ lồng cốt thép. 

- Lắp ống dẫn ,tiến hành đổ bê tông cọc 

Bước 4:  

- Kiểm tra chất lượng cọc 

- Di chuyển máy thực hiện các cọc tiếp theo . 

Bước 5 :  

- đào đất hố móng. 

Bước 6 :  

- Làm phẳng hố móng. 

- đập đầu cọc. 

- đổ bê tông nghèo tạo phẳng. 

Bước 7 :  

- Làm sạch hố móng ,lắp dựng đà giáo ván khuôn ,cốt thép bệ móng. 

- đổ bê tông bệ móng. 

- Tháo dỡ văng chống ,ván khuôn bệ. 

 Bước 8 :  

- Lắp dựng đà giáo ván khuôn ,cốt thép thân mố. 

- đổ bê tông thân mố. 
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- Lắp dựng đà giáo ván khuôn ,cốt thép tường thân ,tường cánh mố. 

- Tháo dỡ ván khuôn đà giáo. 

- Hoàn thiện mố sau khi thi công xong kết cấu nhịp. 

2.Thi công trụ  

Bước 1 :  Xác định chính xác vị trí tim cọc ,tim đài  

- Xây dựng hệ thống cọc định vị, xác định chính xác vi trí tim cọc, tim trụ tháp 

- Dựng giá khoan Leffer hạ ống vách thi công cọc khoan nhồi 

Bước 2 : Thi công cọc khoan nhồi 

- Lắp đặt hệ thống cung cấp dung dịch Bentonite, hệ thống bơm thải vữa mùn 

khi khoan cọc 

- Dùng máy khoan tiến hành khoan cọc 

- Hạ lồng côt thép, đổ bê tông cọc 

Bước 3 : Thi công vòng vây cọc ván 

- Lắp dựng cọc ván thép loại Lassen bằng giá khoan 

- Lắp dựng vành đai trong và ngoài 

- Đóng cọc đến độ sâu thiết kế 

- Lắp đặt máy bơm xói hút trên hệ nổi, xói hút đất trong hố móng đến độ sâu 

thiết kế 

Bước 4 : Thi công bệ móng 

- Đổ bê tông bịt đáy, hút nước hố móng  

- Xử lý đầu cọc khoan nhồi. 

- Lắp dựng ván khuôn, cốt thép, đổ bê tông bệ móng 

Bước 5 : Thi công tháp cầu 

- Chế tạo, lắp dựng đà giáo ván khuôn thân tháp lên trên bệ trụ 

- Lắp đặt cốt thép thân tháp, đổ bê tông thân tháp từng đợt một. Bê tông được 

cung cấp bằng cẩu tháp và  máy bơm 

- Thi công thân tháp bằng ván khuôn leo từng đốt một 

- Dầm ngang thi công bằng đà giáo ván khuôn cố định 

Bước 6 : Hoàn thiện  

- Tháo dỡ toàn bộ hệ đà giáo phụ trợ 

- Tháo dỡ cẩu tháp 

- Hoàn thiện tháp 

c..Thi công kết cấu nhịp 

 * Bước 1:  

 - Lắp đường trượt con lăn trên đường đầu cầu. 
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 - Lắp từng cặp đôi một dầm thép và liên kết các nhịp thành liên tục. 

 * Bước 2: 

 - Kéo dầm thép ra vị trí . 

 - Tiếp tục kéo cặp 2 và 3 như cặp1. 

 - Nối liên kết ngang các cặp lại. 

  

* Bước 3:  

 - Tháo liên kết tạm,hạ dầm xuống gối ,kết cấu thành dầm đơn giản. 

 - Lắp ván khuôn cốt thép bản mặt cầu. 

 - Đổ bê tông ,bê tông đạt cường độ lắp lan can bộ hành thoát nước. 
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Lập tổng mức đầu tư 

Bảng thông kê vật liệu phương án cầu dầm thép BTLH 

Hạng mục 
Đơn 
vị 

Khối lượng 
Đơn giá Thành tiền 

(®) (®) 

Tổng mức đầu t ® (A+B+C+D)   60,796,849,089.14 

Đơn giá trên 1m2 
mặt cầu 

®   
  21,070,874.968 

Giá trị dự toán xây 
lắp 

® AI+AII   57454956855.20 

Gía trị xây lắp chính  ® I+II+III   49,960,832,048.00 

Kết cấu phần trên ®     30,568,856,048 

Khối lượng bê tông m3 897.06 15,000,000 13,455,900,000 

Khối lượng thép  T 473.98 24,000,000 11,375,400,000.00 

Bê tông át phan mặt 
cầu 

m3 385.00 2,000,000 770,000,000.00 

Bªt«ng lan can m3 111.47 2,000,000 222,940,000.00 

Cốt thép lan can T 16.72 15,000,000 250,800,000.00 

Gối dầm  Bộ 30.00 140,000,000 4,200,000,000.00 

Khe co giãn loại 5 
cm 

m  21.00 3,000,000 63,000,000.00 

Lớp phòng nước m2 5.50 12,000 66,048.00 

ống thoát nước ống 90.00 75,000 6,750,000.00 

Đèn chiếu sáng Cột 16.00 14,000,000 224,000,000.00 

Kết cấu phần dới ®      19,391,976,000.00 

Bªt«ng mè m3 510.78 2,000,000 1,021,560,000.00 

Bªt«ng trô m3 1434.45 2,000,000 2,868,900,000.00 

Cốt thép mố T 51.08 15,000,000 766,170,000.00 

Cốt thép trụ T 286.89 15,000,000 4,303,350,000.00 

Cọc khoan nhồi D = 
1.0m 

m 1440.00 5,000,000 7,200,000,000.00 

Công trình phụ trợ % 20.00 8,959,980,000 3,231,996,000.00 

Đường hai đầu cầu         

Đắp đất m3       

Móng + mặt đường m2       

Giá trị xây lắp khác % 15.00 AI 7,494,124,807.20 

Chi phí khác % 10.00 A 5,745,495,685.52 

Trợt giá % 3.00 A 1,723,648,705.66 

Dự phòng % 5.00 A+B 2,872,747,842.76 

      21,070,874.968 
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 Chương Iii : Tổng hợp và lựa chọn phương án tkkt 

1. Lựa chọn phương án và kiến nghị: 

Qua so sánh, phân tích ưu, nhược điểm, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của các 
phương án. Xét năng lực, trình độ công nghệ, khả năng vật tư thiết bị của các 
đơn vị xây lắp trong nước, nhằm nâng cao trình độ, tiếp cận với công nghệ thiết kế 
và thi công tiên tiến, đáp ứng cả hiện tại và tương lai phát triển của khu kinh tế. 

Dựa trên nhiệm vụ của đồ án tốt nghiệp. 

2. Kiến nghị: Xây dựng cầu theo phương án cầu dầm đơn giản với các nội dung 

sau:Vị trí xây dựngLý trình: Km 0+00 đến Km 0+315.Quy mô và tiêu chuẩn 

Cầu vĩnh cửu bằng BTCT ƯST và BTCT thường 

Khổ thông thuyền ứng với sông cấp IV là: B = 40m, H = 6m 

Khổ cầu: B= 8 + 2 0,5 =11m 

Tải trọng: xe HL93 và người 300 kg/cm2 

Tần suất lũ thiết kế: P=1% 

Quy phạm thiết kế: Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn 

22TCN-272.05 của Bộ GTVT 

Tiến độ thi công 

Khởi công xây dựng dự kiến vào cuối năm 20.., thời gian thi công dự kiến … 
năm 

3.Kinh phí xây dựng: 

Theo kết quả tính toán trong phần tính tổng mức đầu tư ta dự kiến kinh phí xây 
dựng cầu theo phương án kiến nghị vào khoảng 57,514,365,501. đồng 

Nguồn vốn toàn bộ nguồn vốn xây dựng do Chính phủ cấp và quản lý. 
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Phần II : thiết kế kĩ thuật 

 Chương I : giới thiệu chung 

   +Sơ đồ cầu: 36+4*42+36 

   +Chiều dài tính toán: L = 36m 

   +Khổ cầu:                       B=8+ 2x1,5+2x0.25m 

   +Tải trọng:  đoàn xe HL93, người đi bộ: 300kg/m2 

   +Quy trình thiết kế BGTVT 22 TCN 272-05. 

   +Tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô TCVN4054-05. 

   Vật liệu : 

      +Cường độ bêtông 28 ngày tuổi  MPafc 50' . 

      +Cường độ thép thường  MPaFy 400 . 

  *Sơ đồ dọc cầu:  

-11.75

-19.75

-10.1

-13.6

-6.55

-11.05

-5.38

-10.38

MNTN +2.00

-12.26

-16.26

-20.26

-11.25

--27.75

-17.1

6 C? C KN D=1M

l=40m;h=6m

L=25 M

6 C? C KN D=1M

L=20 M 6 C? C KN D=1M

L=23 M

6 C? C KN D=1M

L=23 M

6 C? C KN D=1M

L=18 M

6 C? C KN D=1M

L=15 M

6 C? C KN D=1M

L=20 M

42.00 42.00 42.0042.0036.00 36.00

+8.2

+5.7

-18.8

+0.8

-18.3

-1.2

-3.7

-19.2

-1.2

-3.7

-19.2

-1.4

-3.9

-14.1

+0.8

-1.7

+8.2

+5.7

-14.3

-12.26

+17.0

+14.8+14.8+14.8+14.8+14.8

+17.0

-1.7

-12.8

MNTT +6.00

MNCN +10.70

1

T2

2

T3 T4

T5T1

 

 

 

Chương Ii :tính toán bản mặt cầu 

I .Phương pháp tính toán nội lực bản mặt  cầu. 
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    -áp dụng phương pháp tính toán gần đúng theo TCN 4.6.2( điều 4.6.2 của 

22TCN272-05) . Mặt cầu có thể phân tích như một dầm liên tục trên các gối là các 

dầm. 

II. Xác định nội lực bản mặt cầu  

 Sơ đồ tính và vị trí tính nội lực: 

  Bản mặt cầu làm việc theo hai giai đoạn. 

- Giai đoạn một : Khi chưa nối bản , bản làm việc như một dầm công son ngàm ở 

sườn dầm  

- Giai đoạn hai : Sau khi nối bản, bản được nối bằng  mối nối ướt, đổ trực tiếp với 

dầm ngang. 

 

 

1

2 mặt cắt gối

240 240 240120 240 120

20

50

1250

50

150

50

850150

25

1

2 mặt cắt giữa nhịp
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1.Xác định chiều rộng bản cánh hữu hiệu: 

     -Tổng chiều dài một dầm là 36 m , để hai đầu dầm mỗi bên 0.3m để kê lên gối . 

Như vậy chiều dài tính toán của nhịp cầu là: 35.4m. 

Đối với dầm giữa : 

*Bề rộng bản cánh hữu hiệu có thẻ lấy giá trị nhỏ nhất của  :  

    + 1/4 chiều dài nhịp    =35400/4 = 8850 mm 

    + 12 lần độ dày trung bình của bản cộng với số lớn nhất của bề dày bản bụng dầm 

hoặc 1/2 bề rộng bản cánh trên của dầm 

           =12 x 200 + max
2/1800

200
 = 3350 mm 

   + Khoảng cách trung bình giữa các dầm kề nhau = 2400 mm. 

*Đối với dầm biên : 

Bề rộng cánh dầm hữu hiệu có thể lấy được bằng bề rộng hữu hiệu của dầm kề trong 

(=2400/2 = 1200) cộng trị số nhỏ nhất của :  

   + 1/8 chiều dài nhịp hữu hiệu = 35400/8 = 4425mm 

   + 6 lần trung bình  chiều dầy của bản cộng số lớn hơn giữa 1/2 độ dầy bản bụng hoặc  

bề dầy bản cánh trên của dầm  chính : 

            = 6  x 200 + max
2/200

4/1800
 = 1675 

   +Bề rộng phần hẫng = 1200 mm  be = 1200 + 1200 = 2400 mm. 

Kết luận bề rộng cánh hữu hiện:  

 

Dầm giữa ( bi) 2400 mm 

Dầm biên (be) 2400 mm 

 

a-Xác định tĩnh tải cho 1 mm chiều rộng của bản 

1 -Trọng lượng bản mặt cầu :  

            Ws=Hb x c  = 200 x 2.4x10 -5 =480 x10-5  N/mm 
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2-Trọng lượng lớp phủ:  

-Lớp phủ mặt cầu : 

           + Bê tông Asphalt dày 5cm trọng,lượng riêng là 22,5 KN/m3.  

           + Bê tông bảo vệ dày 3cm trọng,lượng riêng là 24 KN/m3. 

           + Lớp phòng nước Raccon#7(không tính) 

           + Lớp tạo phẳng dày 3 cm,trọng lượng riêng là 24 KN/m3. 

Tên lớp 
Bề dày 

(m) 

TL riêng 

(KN/m3) 

Khối lượng 

(KN/m2) 

BT Asfalt  0,05 22,5 1,12 

BT bảo vệ  0,03 24 0,72 

Lớp tạo phẳng  0,03 24 0,72 

  Tĩnh tải rải đều của lớp phủ tính cho 1mm cầu là: 

          
2,56(KN/m)72,072,012,1WDW  

3 -Trọng lượng lan can : 

   Pb=(( 865x180+(500-180)x75+50x255+535x50/2+(500-230)x255/2))x2.4x10-5 

       =240250 x 2.4 x 10-5=576600x10-5=5.766N/mm 

180

7
5

500

2
5
5

270

50

8
6
5

150

 
                                                          cấu tạo lan can 

 

b- Tính nội lực bản mặt cầu  

1- Nội lực do tĩnh tải 

( Nội lực tính cho dải bản ngang có chiều rộng là 1 mm) 

 

1.1. Nội lực do bản mặt cầu Ws (tác dụng lên sơ đồ hẫng): 

       Sơ đồ:  

   S=2400mm , mmNxWs /10480 5  
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Ws

 

R200 = Ws x 
2

s
 =480 x10-5  x

2

2400
=5.76 N/mm. 

42
200

s
x

s
xWM s =480 x10-5  x

4

2400

2

2400
x =-3456 N/mm. 

M204 = -Ws x240x
2

240
=480 x10-5  x240x 

2

240
=-138.24 N/mm. 

M300 =
42

200

s
x

s
xWM s =-3456 N/mm. 

1.2. Nội lực do lan can 

  Tải trọng lan can coi như một lực tập trung có giá trị mmNPb /766.5  đặt tại trọng 

tâm của lan can .Xếp tải lên đah để tìm tung độ đah tương ứng .Tra bảng với: 

mmL 105015012001 . 

1200
1050

150

200 300 400

2400 2400

Pb=5.766 N/mm

 
R200   = Pb  x (tung độ ®ah) 

R200  = Pb(1+1.270L1/S) 

            =576600x10-5x(1+1.127x1050/2400)=8.591N/mm  

M200   = Pb  x (tung độ ®ah)x L1  

M200-b =Pb(-1xL1)  

             =576600x10-5x(-1x1050)=-5799.15 N mm/mm 

M204   = Pb  x (tung độ ®ah)x L1  

M204 =Pb(-0.4920xL1)  

            =576600x10-5x(-0.4920x1050)=- 2853.18N mm/mm 

M300   = Pb  x (tung độ ®ah)x L1  

M300 =Pb(0.27xL1)  

             =576600x10-5x(0.27x1050)=1565.77 N mm/mm 

 

1.3. Nội lực do lớp phủ WDW 

Sơ đồ : 

  25 /10256 mmNxWDW  
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  Dùng bảng tra với : mmL 70050012002 . 

Wdw

2400 2400 1200240024001200

200 300 400 500 600

500

 

R200 = WDW((diÖn tích ®ah đoạn hÉng )L2+(Diªn tích ®ah không hÉng)S )  

 R200  = WDW ((1+0.635x
S

L2 )x L2+0.3928xS) 

              =256x10-5 x ((1+0.635x700/2400)x700+0.3928x2400)=4.53 N/mm 

 

M200 = WDW((diÖn tích ®ah đoạn hÉng )x 2

2L  

 M200-DW   = WDW(-0.5) x 2

2L  

                          =256x10-5x(-0.5)x7002=- 672.2  N mm/mm 

 

M204 = WDW  x[(diÖn tích ®ah đoạn hÉng)x 2

2L +( diện tích ®ah không hÉng)x 2S ] 

M204 = WDW[(-0.246)x 2

2L +(0.0772)x 2S ) 

             =256x10-5x[(-0.246)x7002+(0.0772)x24002]=829.77 N mm/mm 

 

M300 = WDWx[(diÖn tích ®ah đoạn hÉng)x 2

2L +(diện tích ®ah không hÉng)x 2S ] 

M300 = WDWx[(0.135)x 2

2L +(-0.1071)x 2S ) 

             =256x10-5x[(0.135)x700 2 +(-0.1071)x2400 2 ]=- 1409.9 N mm/mm 

 

2- Nội lực do hoạt tải  

Nội lực tính cho dải bản trong( nằm giữa 2 sườn dầm ) 

2.1 Mômen dương lớn nhất do hoạt tải bánh xe: 

+ Với các nhịp bằng nhau ( S = 2400) mômen dương lớn nhát gần đúng tại điểm 204 ( 

0.4 x S của nhịp b-c) 

+ Chiều rộng của dải bản khi tính M+ là: 

             Sw
+ = 660 + 0.55S =660+0.55x2400=1980mm 

+ Chất tải một làn xe  hệ số làn xe : m=1.2. 

2.1.1  Trường hợp khi xếp 1 làn xe :  
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§ah M204

204

405305205 600500400300200

SS S/2S/2 SS

W

1800

W=72.5KN

y1

y2

0.4S  
Tra ®ah M204 cã :  

                             y204 = 0.204        

                             y302 = - 0.0254    

Chiều rộng làm việc của dải bản : Sw
+ =1980mm. 

Chất tải 1 làn xe  hệ số làn xe : m=1.2 

    M204 = 1.2x(0.204 – 0.0254)x2400x72.5 x103/1980 =18834.18 N mm/mm 

 

2.1.2  Trường hợp khi xếp 2 làn xe: 

  Chất tải 2 làn xe  hệ số làn xe :m=1. 

0.4S

y2
y1

W

1800

W

S SS/2 S/2S S

200 300 400 500 600205 305 404

204

§ah M204

W=72.5KN

y3
y4

501.8

1800

 
Tra ®ah M204 cã : 

                             Y204=  0.204 

                              y302 =- 0.0254  

                             y404 = 0.0086    

                             y502 =-0.002 

   M204  = 1x(0.204 – 0.0254+0.0086-0.002)x2400x72.5 x103/1980  

             =16275.15N mm/mm 

 mmNmmMMMM LLLLLLLL /18.18834),max( 20422041204204  

 Vậy kết quả lấy 1 làn xe. 

2.2 Mômen âm  lớn nhất do hoạt tải bánh xe. 

+Thông thường mômen âm lớn nhất đạt tại gối C ( điểm 300) 
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+ Chiều rộng dải bản khi tính mômen âm là S-
W 

           S-
W=1220 + 0.25S = 1220+0.25x2400 = 1820 

+ Chất tải một làn xe bất lợi hơn  hệ số làn xe : m= 1.2. 

2.2.1  Trường hợp khi xếp 1 làn xe ( đah M300 có tung dọ lớn nhất tại 206) 

 

 
Tra ®ah M300 cã :  

                             y206 = - 0.1029    

                             y304 = - 0.07889 

    M300 = - 1.2x(0.1029+0.0789)x2400x72.5 x103/1820 

            = - 20857.05N mm/mm 

2.3 Mômen bản hẫng tại tiết diện 200: 

Sơ đồ : 

 

300

y1
S/2 §ah M200

204

405305205 600500400300200

SS S/2S/2 SS

W

1800

W=72.5KN

SL=S/2 S

W=72.5KN

500 X

 
 Chiều rộng làm việc của dải bản : 

         SW
0 = 1140+0.833 X=1140+0.833 x 300 = 1389.9mm  
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(X=L-Bc-300=1200-600-300=300) 

b  

 Xếp 1 làn xe hệ số làn : m=1.2  

Tra đường ảnh hưởng y304 = - 0.36 

   M200-LL = -1.2x72.5x103x300x0.36/1389.9 =-6760.2 N mm/mm 

3- Tổ hợp tải trọng : 

  Công thức  tổng quát do hiệu ứng tải trọng gây ra : 

          iiU QR .. . 

3.1 Theo TTGHC§1: 

   Trong đó :                   95.0  , 25.1DC  , 5.1DW , 75.1LL  , %25IM . 

Mômen âm tại gối 200: 

])1(75.15.1)(25.1[ 200200200200200 LLDWbW xMIMxxMMMxxM
S

 

       =0.95x[1.25(-3456-5799.15)+1.5x(-672.2)+1.75x(1+0.25)x(-6760.2)] 

       =-25996.92Nmm/mm=-25.996KNm/m. 

Mômen dương tại vị trí 204: 

   Do trọng lượng bản thân của bản và trọng lượng lan can gây ra mômen âm làm giảm 

hiệu ứng bất lợi của mômen dương tại vị trí 204 nên lấy với hệ số 0.9. 

  ])1(75.15.1)(9.0[ 204204204204204 LLDWbW xMIMxxMMMxxM
S

 

          = 0.95[0.9x(-138.2-2853.18)+1.5x829.77+1.75x(1+0.25)x18834.18]         

          =42643.51N mm/mm=42.643KNm/m. 

Mômen âm tại vị trí 300: 

  Do trọng lượng lan can gây ra mômen dương làm giảm hiệu ứng bất lợi của mômen 

âm tại vị trí 300 nên lấy với hệ số 0.9   

   = 0.95[1.25x(-3456) + 0.9x(1565.77) + 1.5x(-1409.9) + 1.75x1.25x(-20799.6)]  

   = - 47998.54 N mm/mm=-47.998KNm/m. 

3.2 Theo TTGHSD1: 

       1  1i ( cả tĩnh tải và hoạt tải )  %25IM . 

M200 =-3456-5799-672.2+1.25x(-6760.2)=-18377.45Nmm/mm. 

M204 = -138.2-2853.18+829.77+1.25x18834.18=21381.11N mm/mm 

M300 = -3456-1565.77-1406.9-1.25x20799.6 = -32428.17N mm/mm 
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Bảng tổng hợp nội lực 

Tiết diện 
TTGH C§1 TTGH SD1 

M(KN.m/m) M(KN.m/m) 

200   -25.996    -18.377 

204    42.643    21.381 

300   -47.998    -32.428 

4- Tính cốt thép và kiểm tra: 

Sơ đồ :   

A's

As

 

Chiều dầy bản Hb = 200 mm , lớp bảo vệ = 15 mm  hf = 200-15 = 185 mm 

Sơ bộ chọn   d = hf – 30 = 185 – 45 = 140 mm 

                     d’= hf – 45 = 185 – 30 = 155 mm 

bªt«ng cã f’
c = 50MPa , cốt thép có fy  = 400 MPa. 

4.1 Sơ bộ chọn diện tích cốt thép: 

        As = M204 / 330d = 42643/(330x140) = 0.83mm2/mm=8.3cm2/1m. 

        AS
’ = M300 / 330d’ = 47.998/ (330 x 155) =0.938mm2/ mm=9.38cm2/1m. 

Sơ bộ chọn : 165 05.10sA  cm2/1m. 

                         166 72.12'

sA  cm2/1m. 

+ Kiểm tra hàm lượng cốt thép tối đa với mômen dương: 

          a = AS . fy / 0.85.f’
c.b  0.35d  ( víi b = 1 mm )  

          a = 0.83 x 400 / 0.85x 50 x 1 = 7.81  0.35 x 140 =49  ( ®¹t ) 

+ Kiểm tra hàm lượng cốt thép tối thiểu với mômen dương:                  

           = AS / b.d  0.03 fc
’/ fy = 0.83/155 = 5.35x10-3  2.25 .10-3 (đạt) 

+ Kiểm tra hàm lượng cốt thép tối đa với mômen âm:                  

           a = 0.938x 400 / 0.85x 50x 1 = 8.82  0.35 x 140 =49  ( đạt ) 

+ Kiểm tra hàm lượng cốt thép tối thiểu với mômen âm:               

             = 0.938/155 = 6.05x10-3  2.25 .10-3 (đạt) 

4.2 kiểm tra cường độ theo mômen: 

+ Theo mômen dương :  

Mn = As .fy(d – a /2) = 0.9 x 0.83 x 400 x(155– 7.81/2)     

      =45147.19Nmm/mm 

 Mn  Mu = 42643 Nmm/mm ( đạt) 

+ Theo mômen âm:  

       Mn = 0.9 x0.938x 400 x (155 – 8.82/2) =50851.23N mm/mm 
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   Mn  Mu =47998 Nmm/mm( đạt) 

4.3 Kiểm tra nứt :  

+  ứng suất kéo fS   fSa = Z/(dc.. A)1/3  0.6 fy = 240 MPa 

 Trong đó 

    +Z:thông số bảo vệ nứt = 2300 N/mm 

    +dc khoảng cách từ thớ chịu kéo xa nhất đến tim thanh gần nhất  50 mm 

    +A : Diện tích có hiệu của bê tông chịu kéo có trọng tâm trùng trọng tâm cốt thép 

    + Để tính ứng suất kéo fS trong cốt thép ta dùng mômen trong trạng thái GHSD là M 

với = 1  

 M = MDC + MDW + 1.25 MLL + MPL ( theo TTSD1) 

-Các hệ số 1  2  = 1) 

-Môđun đàn hồi của bêtông: 

                Ec = 0.043x c 1.5 cf '
 

                c = 2400 kg/ m3 

                 f’c = 50 MPa  Ec  = 35749 MPa 

                 ES = 200 000 MPa 

                n= ES /  Ec =5.59 

a .Theo mômen dương : 

A's

As

hf

d'x

d

dc
b = 1 mm

 
 Ta giả thiết x  d’ , dc = 45 mm , d’ = 30 mm , d = 140 mm, hf = 175 

 Ta có :  

          0,5bx2 = n A’
S(d

’ – x) + n AS (d – x ) 

          0,5 bx2 = 5.59 . 0.83(30 – x ) + 5.59x0.83(140 – x ) 

          0,5 bx2 = 287.28– 4.64x + 893.76 – 4.64x 

Giải phương trình ta có : x = 37.482< d’=45 

 Ta có :  

           ICT = bx3/3 + nA’
S (d

’ – x)2 + nAS(d – x)2 

           ICT = 37.4823/3 + 7.0.83(30– 37.482)2 + 7.0,83(140- 37.482)2 

           ICT = 85009.11 mm4 

Vậy ta có :     fS = y
I

M
n ..  = 5.59x

11.85009

21381
x(140-37.482) = 180.49 MPa 

           fSa = 23000/(45.2.45.1)1/3 = 1443.8 MPa  

Kết luận: fS <  fSa =0.6 fy = 240 MPa  đạt 

b. Theo mômen âm : 

           0,5bx2 = n AS(d
’ – x) + n A’

S (d – x ) 
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           0,5 bx2 = 5.59 . 0.938(30 – x ) + 5.59 . 0.938(140 – x ) 

           0,5 bx2 = 329.175 – 7.315x + 1024.1 – 7.315x 

Giải phương trình ta có : x = 39.41< d’=45 

           ICT = 39.413/3 + 7.1.045(45 – 39.41)2 + 7.1.045(140- 39.41)2 

           ICT = 94647.49mm4 

Vậy ta có : 

            fS = y
I

M
n ..  = 7x

49.94647

32428
x(140-39.41) = 217.9 MPa 

Kết luận: fS <  fSa = 0.6 fy = 240 MPa đạt 

4.4 Bố trí cốt thép bản:  

+ Cốt thép chịu mômen + là : 0.83mm2/mm = 8.3cm2/1m 

    chọn cốt thép 5 16, a = 160  

+ Cốt thép chịu mômen - là : 0.938 mm2/mm = 9.38cm2/1m,  

    chọn cốt thép 6 16, a = 160  ta có sơ đồ bố trí thép :  

 

 

                  Hình: Bố trí thép trong bản loại dầm: 

16

16@160

200

200

a-a  
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   Chương IIi: Tính toán dầm chủ 
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I – Tính Nội Lực  
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mc l/2

600 600

2400 2400

200
1600

mc gối

 
1. Tĩnh tải cho 1 dầm 

1. 1  Tĩnh tải giai đoạn 1 ( g1)  

 

150

200

300

200

1800

600

1900

200

150

 

             Mặt cắt MC105 ( Chưa nối bản) 

 

Diện tích dầm chủ được xác định như sau:  

+ MC105:  

     A105 = 1900x200+(1900-200-500)x200+150x150+600x300+200x200 

 A105 = 0.82 m2 

+ MC100:   

     A100 = 1900x200+(1900-200)x600 

 A100 = 1.32m2 

+ g1 =  A105(30-2(1.5+1))+ A100x2x1.5+1/2(A105 +A100)x2x1 x c /30 
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   g1= 0.82(30-2(1.5+1))+1.32x2x1.5+1/2(0.82+1.32)x2x1 x24/30 

g1=21.28KN/m 

1. 2.  Tĩnh tải giai đoạn 2 ( g2) 

    1.trọng lượng mối nối bản :  

              gmn =bmn xhbx c =0.5x0.2x24=2.4 Kn/m. 

   2. do dầm ngang :  

               gdn =(s-b n)*(h - hb –h1 ) *bn   
c x1/ l1   

                    =(2.4-0.2)x(1.8-0.2-0.3)x0.2x24/8.85.=1.55 Kn/m 

        Víi  bn =200mm,l=L-2 l  =36000-2x300=35400mm 

          l1 :khoảng cách các dầm ngang  :chọn 4 dầm ngang /nhịp  l1 =l/4=8850mm        

  3. do cột lan can :  

             glc =plc x2/n =5.576x2/4=2.78 Kn/m 

  4. do lớp phủ :  

        -lớp phủ mặt cầu: 

              + Bê tông Asphalt dày 5cm trọng,lượng riêng là 22,5 KN/m3.  

              + Bê tông bảo vệ dày 3cm trọng,lượng riêng là 24 KN/m3. 

              + Lớp phòng nước Raccon#7(không tính) 

              + Lớp tạo phẳng dày 3 cm,trọng lượng riêng là 24 KN/m3. 

 

Tên lớp 
Bề dày 

(m) 
TL riêng (KN/m3) 

Khối lượng 

(KN/m2) 

BT Asfalt  0,05 22,5 1,12 

BT bảo vệ  0,03 24 0,72 

Lớp tạo phẳng  0,03 24 0,72 

 

 

  Tĩnh tải rải đều của lớp phủ tính cho 1mm cầu là: 

          2,56(KN/m)72,072,012,1glp  

   kÝ hiệu : g2a = gmn + gdn     + glc =2.4+1.55+2.78=6.8 Kn/m 

                 g2b = glp  =2.56 Kn/m 

 Tĩnh tải giai đoạn 2: g2 = g2a + g2b =9.36Kn/m 

2. Vẽ đah mômen và lực cắt : 
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 3.Nội lực do tĩnh tải (không  hệ số): 

Công thức :NLỰC =g*w ,với g là tĩnh tải phân bố đều ,w là tổng diện tích dah  

Lập bảng nội lực tĩnh tải (không hệ số): 

 

Mặt 

 cắt 

       tĩnh tải             Mômen                      Lực cắt 

G1 G2a Glp Wm M1 M2a Mlp w  w  w  v1 v2a vlp 

Gối 21.28 6.25 2.56 0 0 0 0   0 17.70 17.70 326.19 110.6 45.32 

L/8     -   -  - 47.26 1048.7 298.68 120.98 0.229 11.25 10.021 213.25 62.63 25.65 

L/4     -   -   -  117.48 2500.1 734.25 300.75 1.106 9.96 8.854 188.41 55.33 22.66 

3L/8     -   -   - 146.85 3125.1 917.8 375.94 2.49 6.914 4.72 100.53 29.5 12.08 

L/2     -  -   - 156.65 3333.5 979.06 401.024 4.425 4.425 0 0 0 0 

 

II.Tính hệ số phân phối mômen và lực cắt : 

1.Tính đặc trưng hình học tiết diện dầm chủ :   
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 Tiết diện tính toán :  

                         mml 8850
4

35400
*

4

1
 

      b =min        (12 ts + bw=12x(200-15)+200=2420mm  s=2400mm 

                          s=2400mm 

    h= Hd -15=1800-15=1785mm 

   Hf = mm
bb

hbtbb

w

vvsw 23.195
)2002400(

150*150185*)2002400(

)(

**)(
 

  H® = mm
bb

hbwbhbb

w

w

400
)200600(

2

200
*)200600(300*)200600(

)(

2

1
*)(*)(

1

2111

 

  Ag= dwwfw hbbbhhbb *)(**)( 1  

       =(2400-200)*195.23+1785*200+(600-200)*400=  946506 2mm  .            

S®    =(
2

1

2

2

)(
*)(

2
*)

2
(**)( d

ww

f

fw

h
bb

h
b

h
hhbb    

 =(2400-200)*195.23*(1785-
2

23.195
)+200*

2

17852

+(600-200)*
2

4002

=1075364482 3mm  

Yd    = 1136
g

d

A

S
mm , Ytr   =h- Yd    =649mm , eg= Ytr    -

2

st =649-
2

)15200(
=556.5mm 

Ig= (b- wb )*
12

)
2

()(
12

)( 3
2

3
h

b
h

yhbb
h

w

f

trfw

f 2

1

3

1

2 )
2

)((
12

)(
)()

2
( d

dw
d

wdw

h
ybb

h
bb

h
yhb  

    =(2400-200)
12

23.195 3

+(2400-200)195.23(649-195.23/2) 2 +200x
12

17853

+ 

       +200x1785x(1136-
2

1785
) 2 +(600-200)

12

4003

+(600-200)(1136-
2

400
) 2  

=2.49x10 11  mm 4  . 

 

2.Tính hệ số phân phối mômen : 
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S

dầm trong

dầm ngoài

dầm ngoài

 
 

2.1.Tính hệ số phân phối mômen cho dầm trong: 

a.Trường hợp  1 làn xe : 

             1.0

3

3.04.0 )()()
4300

(06.0
s

gSI

M
Lt

K

L

SS
mg  

 Trong đó:  - S :khoảng cách giữa 2 dầm chủ=2400mm  

                   -L :chiều dài tính toán của nhịp=35400mm  

                   -t s  :chiều dày tính toán của bản mặt cầu=185mm. 

                      )( 2

ggg AeInK  

                      n= 1
d

b

E

E
  

                   - bE :Môđun đàn hồi của vật liệu làm dầm. 

                   - dE :Môđun đàn hồi của vật liệu làm bản mặt cầu. 

                   - gI :Mômen quán tính của dầm không liên hợp 

                   - ge :khoảng cách giữa trọng tâm dầm và trọng tâm bản mặt cầu. 

                   -A:Diện tích dầm chủ. 

Thay vào : 

                K g =1x(2.49x10 11 +556.5 2 x946506)=5.42x10 11  

          mg SI

M =0.442 

b.Trường hợp 2 làn xe : 

              mg MI

M =0.075+ 1.0

3

2.06.0 )()()
2900

(
sLt

Kg

L

SS
=0.644 

2.2.Tính hệ số phân phối mômen cho dầm ngoài: 

 a.Trường hợp xếp 1 làn xe (tính theo phương pháp đòn bẩy): 
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Ta tính được :y 1 =1.292 

                      y 2 =0.67; y 3 =1000/2400=0.416 

         mg SE

M =m L (
2

3Y
) =0.25   ,m L =1.2. 

        mg Ng

M =  (
2

21 YY
)*Lng/2=(1.292+0.67)*1.5/2=1.47 

 b.Trường hợp xếp 2  làn xe :   

           mg ME

M =exmg MI

M .  Với e =0.77+
2800

cd
1 

           Với d c =700 k/c từ mép lan can đến tim dầm biên  

suy ra :e =0.77- 52.0
2800

700
 chọn e=1 

           mg ME

M =1x0.644=0.644 

Ta có bảng tổng hợp như sau : 

Xếp tải Dầm trong Dầm ngoài 

1 làn xe 0.442 0.244 

2 làn xe 0.644 0.644 

Kết luận :Hệ số phân phối mômen khống chế lấy :0.644 

3.Hệ số phân phối lực cắt : 

3.1.Tính hệ số phân phối lực cắt cho dầm trong : 

  a.Trường hợp xếp 1 làn xe : 

             mg SI

V =0.36+
7600

S
=0.675. 

  b.Trường hợp xếp 2 làn xe : 

             mg MI

V =0.2+ 2)
10700

(
3600

ss
=0.816 

3.2.Tính hệ số phân phối lực cắt cho dầm ngoài : 

   a.Trường hợp xếp 1 làn  xe (theo phương pháp đòn bẩy ): 

                

dahal 
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            mg SE

V  =0.25  ,   mg v

ng =1.47 

     b.Trường hợp xếp 2 làn xe : 

                   mg ME

V =exmg MI

V  ,với e =0.6-
3000

100
=0.567 chọn e=1 

                   mg ME

V =1x0.816=0.816 

Ta có bảng tổng hợp như sau :    

Xếp tải Dầm trong Dầm ngoài 

1 làn xe 0.675 0.244 

2 làn xe 0.816 0.816 

Kết luận :Hệ số phân phối lực cắt khống chế lấy :0.816 

4.Nội lực do hoạt tải (không có hệ số): 

4.1. Tại MC Gối: 

 a.Néi lùc do m«men : gèiM =0. 

 b.Nội lực do lực cắt : gốiV .  

 

                        y 1 =1m 

                       y 2 = 966.0
4.35

2.14.35
m 

                       y 3  = 878.0
4.35

3.44.35
m 

                       y 4  = 757.0
4.35

6.84.35
m 

                       w =1/2x35.4=17.70m 

    V tr =145(y1+ y3 ) +35 y 4  =298.81KN 

        V adT =110( y 2 + y 1 )=285.07 KN. 

        V LN  =9.3x W =158.75KN. 

         Vng =L/2*3=35.4/2*3=53.1 

 Suy ra :Vgèi=298.81+158.75+53.1=511.07KN 

4.2.Tại mặt cắt L/8=35.4/8=4.425m: 

gối DAH Vgối 
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   a.Nội  lực do Lực cắt  8/lV : 

 

Ta tính được : y 1 = 875.0
4.35

425.44.35
m 

                       y 2 = 841.0
4.35

2.1425.44.35
m 

                       y 3  = 754.0
4.35

3.4425.44.35
m 

                       y 4  = 632.0
4.35

6.8425.44.35
m 

                       w =1/2x(35.4-4.425)x0.875=13.55m 

     V tr =145(y1+ y3 ) +35 y 4  =258.33KN 

         V adT =110( y 2 + y 1 )=188.76KN. 

         V LN  =9.3x W =126.02KN. 

Vng =qn*w(+)=3*13.55=40.65kn 

 Suy ra : 8/lV =258.33+126.02+40.65=425KN 

   b. Nội lực do Mômen : 

 

Ta tính được : y 1 = 87.3
4.35

425.4)425.44.35( x
m 

gối DAH Vgối 

gối DAH mgối 
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                       y 2 = 72.3
4.35

425.4)425.42.14.35( x
m 

                       y 3 = 33.3
4.35

425.4)425.43.44.35( x
m 

                       y 4  = 79.2
4.35

425.4)425.46.84.35( x
m 

                       w =1/2x35.4x3.87=68.49m 

   M tr =145(y1+ y 3 ) +35 y 4  =1141.65KNm 

   M adT =110( y 2 + y 1 )=834.49KNm. 

   M LN  =9.3x W =636.96KNm. 

   Mng=qn*W(+)=3*68.49=205.49 

Suy ra : M 8/l =1141.65+636.96+205.49=1994.1 KNm 

4.3.Taị mặt cắt L/4=35.4/4=8.85m: 

   a.Nội lực do lực cắt : 

gối DAH Vl/4

 

Ta tính được : y 1 = 75.0
4.35

85.84.35
m 

                       y 2 = 72.0
4.35

2.185.84.35
m 

                       y 3  = 63.0
4.35

3.485.84.35
m 

                       y 4  = 51.0
4.35

6.885.84.35
m 

                       w =1/2x(35.4-8.85)x0.75=9.96m 

   V tr =145(y1+ y3 ) +35 y 4  =217.95KN 

   V adT =110( y 2 + y 1 )=161.7 KN. 

    V LN  =9.3x W =92.63 KN. 

    Vng =3*9.96=29.88 KN 

 Suy ra : 4/lV =217.95+92.63+29.88=340.46KN 

  b. Nội lực do Mômen : 
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gối DAH ml/4

 

Ta tính được : y 1 = 64.6
4.35

85.8)85.84.35( x
m 

                       y 2 = 34.6
4.35

85.8)85.82.14.35( x
m 

                       y 3  = 56.5
4.35

85.8)85.83.44.35( x
m 

                       y 4  = 49.4
4.35

85.8)85.86.84.35( x
m 

                       w =1/2x35.4x6.64=117.53m 

   M tr =145(y1+ y 3 ) +35 y 4  =1926.15KNm 

   M adT =110( y 2 + y 1 )=1427.8KNm. 

   M LN  =9.3x W =1093.03KNm. 

   Mng=3*117.53=352.58KN 

Suy ra : M 4/l =1926.15+1093.03+352.58=3371.78KNm 

4.4.Tại mặt cắt 3L/8=13.275m:  

   a. Nội lực do lực cắt : 

gối DAH V3l/8

 

Ta tính được : y 1 = 625.0
4.35

275.134.35
m 
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                       y 2 = 59.0
4.35

275.132.14.35
m 

                       y 3  = 50.0
4.35

275.133.44.35
m 

                       y 4  = 38.0
4.35

275.136.84.35
m 

                       w =1/2x(35.4-13.275)x0.625=6.91m 

   V tr =145(y1+ y3 ) +35 y 4  =176.43 KN 

   V adT =110( y 2 + y 1 )=133.65KN. 

    V LN  =9.3x W =64.26KN. 

    Vng =3x6.91=20.74 KN 

 Suy ra :V 8/3l =176.43+64.26+20.74=261.43KN 

  b.Nội lực do Mômen : 

gối DAH  m3l/8

 
 

Ta tính được : y 1 = 29.8
4.35

275.13)275.134.35( x
m 

                       y 2 = 84.7
4.35

275.13)275.132.14.35( x
m 

                       y 3  = 68.6
4.35

275.13)275.133.44.35( x
m 

                       y 4  = 07.5
4.35

275.13)275.136.84.35( x
m 

                       w =1/2x35.4x8.29=146.73m 

   M tr =145(y1+ y 3 ) +35 y 4  =2348.1KNm 

   M adT =110( y 2 + y 1 )=1774.3KNm. 

   M LN  =9.3x W =1364.59KNm. 

   Mng =3x146.73 =440.2 KNm 

Suy ra : M 8/3l =2348.1+1364.59+440.2=4152.89KNm 

4.5.Tại mặt cắt L/2=17.7m: 

   a. Nội lực do lực cắt : 
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Ta tính được : y 1 = 5.0
4.35

7.174.35
m 

                       y 2 = 47.0
4.35

7.172.14.35
m 

                       y 3  = 38.0
4.35

7.173.44.35
m 

                       y 4  = 26.0
4.35

7.176.84.35
m 

                       w =1/2x17.7x0.5=4.425m 

   V tr =145(y1+ y3 ) +35 y 4  =136.7KN 

   V adT =110( y 2 + y 1 )=106.7 KN. 

    V LN  =9.3x W =41.15KN. 

    Vng=3x4.425=13.28KN 

 Suy ra :V 2/l  =136.7+41.15+13.28=191.08KN 

  b. Nội lực do Mômen : 

                       

G? I

DAH ML/2

Qng=4.5KN/M

qL=9.3KN/M

 

gối DAH Vl/2 



Trường:ĐHDL Hải Phòng                                                           Đồ án tốt nghiệp 
                                                                                                        Thiết kế cầu 

 

Gvhd1:Th.s:Phạm Văn Thái-Gvhd2:Th.s:Trần Anh Tuấn                                      Trang: 

72                                                                                                     

Svth: Nguyễn Ngọc Minh                                                                                      

 

 

 

 

Ta tính được : y 1 = 85.8
4.35

7.17)7.174.35( x
m 

                       y 2 = 25.8
4.35

7.17)7.172.14.35( x
m 

                       y 3 = y 4  = 7.6
4.35

7.17)7.173.44.35( x
m  

                       w =1/2x35.4x8.85=156.65m 

   M tr =145(y1+ y 4 ) +35 y 3  =2489.25KNm 

   M adT =110( y 2 + y 1 )=1881KNm. 

   Mng=3x156.65=469.94KNm 

   M LN  =9.3x W =1456.85KNm. 

Suy ra : M 2/l =2489.25+1456.85+469.94=4416.03KNm 

5.Tổ hợp nội lực theo các TTGH: 

5.1.TTGH cường độ 1 : 

 +Tổ hợp nội lực do mômen : 

NL= )**75.1)75.125.175.1(21 mgMngMxMxmgMMM LNTRMDWpDCpii  

 +Tổ hợp nội lực do lực cắt : 

NL= mgQngQxQxmgQQQ LNTRVDWpDCpIPI **75.1)*75.125.175.1(21   

Trong đó : 1IRD  

                1P :hệ số tĩnh tải không kể lớp phủ =1.25 

                2P :hệ số tĩnh tải do lớp phủ =1.5 

                 mg:hệ số phân phối ngang . 

 

a.Tại mặt cắt L/2: 

KNm

xxxxxM l

75.1234947.1*94.469*75.1

)85.145675.125.248925.175.1(644.0024.4015.1)06.9795.3333(25.12/

KNxxxxQl 93.33647.1*28.13*75.1)15.4175.17.13625.175.1(816.02/  

Tương tự cho các tiết diện khác Ta có bảng sau. 

Bảng tổng hợp nội lực theo TTGHCĐ1: 

 

Mặt cắt Gối L/8 L/4 3L/8 L/2 

M«men(KNm) 0 4720.47 9346.38 11595.73 12349.75 

Lực cắt (KN) 1510.64 1128.97 936.85 640.70 336.93 

 

5.2.TTGH sử dụng : 

 +Tổ hợp nội lực do mômen : 
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 NL= mgMngMxMmgMMM LNTRmDWDCipi *)25.1( . 

 +Tổ hợp nội lực do lực cắt : 

 NL= mgVngQQmgQQQ LNTRDWDCIPI *25.1  

a.Tại mặt cắt L/2: 

KNmxM l 09.864994.469*47.1)79.192625.248925.1(644.0024.40106.9795.33332/

KNxxQl 37.20328.13*47.1)43.547.13625.1(816.02/  

Tương tự cho các tiết diện khác Ta có bảng sau. 

Bảng tổng hợp nội lực theo TTGHSD: 

Mặt cắt Gối L/8 L/4 3L/8 L/2 

M«men(KNm) 0 3099.66 6307.85 7834.98 8649.09 

Lực cắt (KN) 993.95 727.61 608.22 404.99 203.37 

 

biểu đồ mô men

biểu đồ lực cắt
Gối

Gối

 

 

III.tính và bố trí cốt thép dul: 

1.Tính  cốt thép : 

   -Sử dụng tao thép 7 sợi  15.2mm ,A=140 2mm . 

        +Cường độ kéo quy định của thép UST : MPaf pu 1860 . 

        +Giới hạn chảy của thép ứng suất trước : MPaff pupy 16749.0  . 

        +Môđun đàn hồi của thép ứng suất trước : MPaEp 197000 . 

        +ứng suất sau mất mát : MPaxff yT 2.133916748.08.0 . 

  Sơ bộ chọn cốt thép:  

                                    A PS =
Zf

M

T *
   



Trường:ĐHDL Hải Phòng                                                           Đồ án tốt nghiệp 
                                                                                                        Thiết kế cầu 

 

Gvhd1:Th.s:Phạm Văn Thái-Gvhd2:Th.s:Trần Anh Tuấn                                      Trang: 

74                                                                                                     

Svth: Nguyễn Ngọc Minh                                                                                      

 

 

 Trong đó : Z= mmx
h

h
h

d
ff

P 39.1522
2

23.195
18009.0

2
9.0

2
 

                  M:mômen lớn nhất tại mặt cắt L/2–TTGH cường độ. 

                         M=M 2/l =12349.75x10 6  N.mm. 

   Suy ra : 

             A PS =
Zf

M

T *
  = 2

6

96.6058
15222.1339

1075.12349
mm

x

x
 

             Số bó = 2.6
7140

96.6058

x
 bó(7 tao 15.2) =7bó=>Aps=7.140.7 26860mm  

 2.Bố trí và uốn cốt chủ : 

35400

Gối L/8 L/4 3L/8

300

1800

15
L/2

2

3

4
5

1

 
 

Bố trí 7 bó như hình vẽ : 

1

2

5

3

2

12

1

4
3

1

2

4

5

MC GèIMC L/2

 
 Ta có : 

   -Tại mặt cắt  Gối : 

mm
f

xxf
yP 728

7

)15001300110024002200(
 

   -Tại mặt cắt giữa nhịp( L/2): 
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mm
f

xxf
yP 168

7

)3103200390(
 

2.1.Đặc trưng hình học tiết diện: 

a.T¹i MC L/2 (giữa nhịp): 

       -1.giai đoạn 1 :(không có mối nối ,trừ lỗ rỗng): 

 

Ta có : 

22

11

F0

ts

e
c

e
g

h
f

y
p

h bw

h
d

b0

b1

bmn/2 bmn/2

 

           mmbsb mn 190050024000  

           mmh f 23.195 . 

           mmbw 200 , mmhd 400  ,h=1800-15=1785mm 

           mmb 6001  , 
4

2

0
rd

nF ,n:số bó=7 0F 28274 2mm  

            mmdr 60  :đường kính lỗ rỗng . 

            py 168mm.. 

Diện tích : 

   010 )()( FhbbhbhbbA dwwfwg . 

        =(1900-200)x195.23+200x1785+(600-200)x400-28274=820617 2mm . 

Mômen tĩnh với đáy dS . 

p
d

ww

f

fwd yF
h

bb
h

b
h

hhbbS 0

2

1

2

0
2

)(
2

)
2

()( =904373567 3mm .    

mm
A

S
y

g

d
d 1102

1
mmyy dtr 6831785

11
, mmyye pdg 866

1
.

3 33
2 2 2

0 0 1 1

2

0

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
12 2 12 2 12 2

( )
2

f f d d
g w w f tr w w d w w d d

d
d

h h h hh h
I b b b b h y b b h y b b b b h y

h
F y

     

=3.35x10 11 4mm  
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  Vậy mômen quán tính với trục 1-1 : )(1035.3 411 mmxI g  

      -giai đoạn 2 :(trục 2-2) có kể đến mối nối và ct dul: 

+Diện tích tương đương : 

    2197000
820617 6860 500 185 957952.08

30358

p

c g PS mn s

c

E
A A xA b t x x mm

E
. 

+Mômen tĩnh với trục 1-1 : 

  
1 1

185 197000
500 185 ( ) 500 185 (683 ) 6860 866

2 2 30358

ps
tr PS g

c

Et
S x x y xA xe x x x x

E
 

        =15167259.62 3mm . 

  C= mm
A

S

c

1611  , mmcyy trtr 66716683122  , mmcyy dd 111812  . 

   mmcee gc 896 . 

+Mômen quán tính tương đương (GĐ 2): 

   2

2

2

2

3
2 )()

2
(

12
p

d

PS

c

pstr

smn
s

mnggc yyxxA
E

Et
ytb

t
bxcAII  

      =3.35x10 11 +820617x16 2 +500x
12

1853

+500x185x(667-
2

185
) 2 + 

          + 2197000
6860 (1118 237)

30358
x x  

      =3.87x10 11 4mm . 

b.Tại mặt cắt  gối: 

    -giai đoạn 1 : 

22

11

F0

y
tr

2

b1

ts

e
c

e
g

y
p

h

h
d

bmn/2b0bmn/2

y
tr

1
y

d
1 y
d

2

 
   Ta có: 

              mmbsb mn 190050024000   
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4

2

0
rd

nF ,n:số bó=7 0F 28274 2mm  

              h=1800-15=1785mm , mmb 6001  ,  py 728mm. 

Diện tích : 

   2

010 1357226282741785600185)2001900( mmxxFhbtbbA swg  

Mômen tĩnh với đáy dS . 

3

0

2

110 1474587230
2

)
2

()( mmyF
h

b
t

htbbS p
s

sd
 

mm
A

S
y

g

dd 10861  mmy tr 699108617851  , mmeg 6064801086 . 

)(1092.3)
2

(
12

)
2

()(
12

)( 4112

0

2

11

3

1

2

110

3

10 mmxeF
h

yhb
h

b
t

ytbb
t

bbI g

dstr

s

s

g
 

   -giai đoạn 2 : 

        PS

c

p

smngc xA
E

E
tbAA =1494560.08 2mm . 

        gPS

c

pstr

smn xexA
E

Et
ytbS )

2
( 111  

              =500x185x(699-
2

185
)-

197000
6860 606

30358
x x =28931797.53 3mm . 

        C= mm
A

S

c

2011  mmcyy trtr 6792069912 . 

         mmcyy dd 110612  , mmcee gc 626  . 

      22

2

3
2 )

2
(

12
cPS

c

pstr

smn
s

mnggc eA
E

Et
ytb

t
bcAII  

         =4.0323x10 11 +1357226x20 2 +500x
12

1853

+500x185x(679-
2

185
) 2 + 

              + 26266909
30358

197000
xx =4.0323x10 11 4mm . 

2.2.Tính toán chiều dài bó cáp(Tất cả các bó đều uốn cong dạng parabôn  bậc 2)  

a

x

y

đáy dầm

f

H

y

y

l/2l/2

x
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+Tính chiều dài và toạ độ của các bó cốt thép : 

    Chiều dài 1 bó : 

                              L=l+
l

f

3

8 2

 

-Bó 1:l=35400, 110902001f  , mm
x

x
L 35401

354003

1108
35400

2

1
  

Tương tự ta có bảng : 

 

Tên bó Số bó L(mm) 
if (mm) iL (mm) 

Bó 1 2 35400 110 35400.91 

Bó 2 2 35400 200 35403.01 

Bó 3 1 35400 1010 35437.97 

Bó 4 1 35400 1100 35448.21 

Bó 5 1 35400 1190 35459.67 

Chiều dài trung bình : 

   mm
xx

Ltb 49.35433
7

67.3545921.3544897.35437201.35403291.35400
 

+Toạ độ y và H :H=f +a –y ,với y=
2

*)(4

l

xxlf
. 

 Tại mặt cắt gối có : 

 

Tên bó a(mm) 
if (mm)  x(mm) y(mm) H(mm) 

1 90 110 0 0 200 

2 200 200 0 0 400 

3 90 1010 0 0 800 

4 200 1100 0 0 1000 

5 310 1190 0 0 1200 

 

 Tại mặt cắt L/8 có :x=4425mm. 

 

Tên bó a(mm) 
if (mm)  x(mm) y(mm) H(mm) 

1 90 110 4425 48.125 151.875 

2 200 200 4425 87.5 312.5 

3 90 1010 4425 310.625 489.375 

4 200 1100 4425 350 650 

5 310 1190 4425 389.375 810.625 

 Tại mặt cắt L/4 có :x=8850mm. 

 

Tên bó a(mm) 
if (mm)  x(mm) y(mm) H(mm) 
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1 90 110    8850 82.5 117.5 

2 200 200    8850 150 250 

3 90 1010    8850 532.5 267.5 

4 200 1100    8850 600 400 

5 310 1190    8850 667.5 532.5 

 

 Tại mặt cắt 3L/8 có :x=13275mm: 

Tên bó a(mm) 
if (mm)  x(mm) y(mm) H(mm) 

1 90 110   13275 103.125 96.875 

2 200 200   13275 187.5 212.5 

3 90 1010   13275 665.625 134.375 

4 200 1100   13275 750 250 

5 310 1190   13275 834.375 365.625 

 Tại mặt cắt L/2 có :x=17700mm. 

 

Tên bó a(mm) 
if (mm)  x(mm) y(mm) H(mm) 

1 90 110 17700 110 90 

2 200 200 17700 200 200 

3 310 1010 17700 710 90 

4 90 1100 17700 800 200 

5 200 1190 17700 890 310 

 

IV.Tính ứng suất mất mát: 

1.Mất  do ma sát  : 

                      )1( )(kx

PIPF eff  

   Trong đó : 

        - PIf :ứng suất khi căng kéo =0.8 PUf =0.8x1860=1488 MP a . 

       - K=6.6x10 7 /mm 

       - 25.0 . 

       -x :là chiều dài bó cáp tính từ đầu kích neo đến mặt cắt đang tính us mất mát .Tính 

khi kích 2 đầu : 

x1

x4

x3

x2
y4=f

y3
y2

y1

l/2l/4 3l/8l/8Gèi

0.1l 0.1l 0.1l 0.1l
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  +vậy X của tất cả các bó tại MC100 đều bằng không . 

  +X của bó tại mặt cắt 105 bằng 1 nửa chiều dài toàn bộ IL  của nó. 

  +tính X của 1 bó tại mặt cắt bất kì được tính gần đúng như sau : 

*Tại  MC L/8: 

      )()1.0(
2

1

2

1 ylX   
11 XX . 

*Tại  MC L/4: 

      
2

12

2

12 )()1.0( yylXX  

*Tại MC 3L/8: 

       
2

23

2

23 )()1.0( yylXX  

*Tại MC L/2: 

       
2

23

2

4 )()1.0( yylXX  

 

a.Tính cho bó 1: 

       22

1 125.483540X =3540mm 

       22

2 )125.485.82(3540X =3540mm. 

       22

3 )5.82125.103(3540X =3540mm. 

       22

4 )125.103110(3540X =3540mm. 

b.Tính cho bó 2 : 

      22

1 5.873540X =3541mm. 

     22

2 )5.87150(3540X =3540mm. 

     22

3 )1505.187(3540X =3540mm. 

     22

4 )5.187200(3540X =3540mm. 

c.Tính cho bó 3 : 

     22

1 625.3103540X =3553mm. 

     22

2 )625.3105.532(3540X =3547mm. 

     22

3 )5.532625.665(3540X =3542mm. 

     22

4 )625.665700(3540X =3540mm. 

d.Tính cho bó 4 : 

    22

1 3503540X =3557mm. 

    22

2 )350606(3540X =3549mm. 

    22

3 )606750(3540X =3541mm. 
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    22

4 )750800(3540X =3540mm. 

e.Tính cho bó 5 : 

    22

1 375.3893540X =3561mm. 

    22

2 )375.3895.667(3540X =3551mm. 

    22

3 )5.667375.834(3540X =3545mm. 

    22

4 )375.834890(3540X =3540mm.     

+ :là tổng giá trị tuyệt đối các góc uốn của bó ct tính từ vị trí kích đến mặt cắt : 

               x0 . 

       Với  0 :là góc tiếp tuyến với đường cong tại gốc toạ độ . 

               x :là góc giữa tiếp tuyến với đường cong tại toạ độ x . 

-đường cong bó ct : 

               y=
2

*)(4

l

xxlf
  )

2
1(

4

l

x

l

f
tg x . 

y

x

l/2

f

x
0

x

y  

Tính ,,0 x  cho các bó cáp tại các mặt cắt cần tính us mất mát: 

+Tính 0  cho các bó (x=0): 

 -bó 1 :tg 0 = )01(
35400

1104
)

2
1(

4 x

l

x

l

f
=0.012429 0 =0.71đé=0.001255rad 

 -bó 2: tg 0 = )01(
35400

2004
)

2
1(

4 x

l

x

l

f
=0.0272108 0 =1.29độ =0.022514rad 

-bó 3: tg 0 = 11412.0
35400

10104x
 0 =4.58độ =0.0799radian 

-bó 4 : tg 0 = 124293.0
35400

11004x
 0 =5.16độ =0.9radian 

-bó 5 : tg 0 = 13446.0
35400

11904x
 0 =5.74độ =0.1radian 

Lập bảng :                

Tên bó x(mm) L(mm) 
if (mm) 0  (độ) 

Bó 1    0 35400 110 0.71 

Bó 2    0 35400 200 1.29 
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Bó 3    0 35400 1010 4.58 

Bó 4    0 35400 1100 5.16 

Bó 5    0 35400 1190 5.74 

 

+Tính x  tại các mặt cắt cho các bó : 

*Tại mặt cắt L/8 có :x=4425mm. 

-bó 1 : tg x =
4 2 4 110 2 3675

(1 ) (1 ) 0.009332
35400 35400

f x x x

l l
x =0.53độ. 

 

  

 

 

 

Tương tự ta có bảng sau : 

Tên bó x(mm) L(mm) 
if (mm) x (độ) 

Bó 1 4425 35400 110 0.53 

Bó 2 4425 35400 200 0.97 

Bó 3 4425 35400 1010 3.44 

Bó 4 4425 35400 1100 3.88 

Bó 5 4425 35400 1190 4.31 

 

*Tại mặt cắt L/4 có :x=8850mm.     

     

Tên bó x(mm) L(mm) 
if (mm) x (độ) 

Bó 1 8850 35400 110 0.36 

Bó 2 8850 35400 200 0.65 

Bó 3 8850 35400 1010 2.29 

Bó 4 8850 35400 1100 2.59 

Bó 5 8850 35400 1190 2.88 

 

*Tại mặt cắt 3L/8 có :x=13275mm. 

 

Tên bó x(mm) L(mm) 
if (mm) x (độ) 

Bó 1 13275 35400 110 0.18 

Bó 2 13275 35400 200 0.32 

Bó 3 13275 35400 1010 1.15 

Bó 4 13275 35400 1100 1.29 



Trường:ĐHDL Hải Phòng                                                           Đồ án tốt nghiệp 
                                                                                                        Thiết kế cầu 

 

Gvhd1:Th.s:Phạm Văn Thái-Gvhd2:Th.s:Trần Anh Tuấn                                      Trang: 

83                                                                                                     

Svth: Nguyễn Ngọc Minh                                                                                      

 

 

Bó 5 13275 35400 1190 1.44 

 

*Tại mặt cắt L/2 thì tất cả các bó có 00x . 

 (+)Tính  cho các bó tại các mặt cắt : 

      Công thức:    x0  

-Tại mặt cắt L/8: 

Tên bó 0 (độ) x (độ) (độ) (radian) 

Bó 1 0.71 0.53 0.18 0.00314 

Bó 2 1.29 0.97 0.32 0.005582 

Bó 3 4.58 3.44 1.14 0.019887 

Bó 4 5.16 3.88 1.28 0.022329 

Bó 5 5.74 4.31 1.43 0.024946 

-Tại mặt cắt L/4: 

 

Tên bó 0 (độ) x (độ) (độ) (radian) 

Bó 1 0.71 0.36 0.35 0.006106 

Bó 2 1.29 0.65 0.64 0.011164 

Bó 3 4.58 2.29 2.29 0.039948 

Bó 4 5.16 2.59 2.57 0.044832 

Bó 5 5.74 2.88 2.86 0.049891 

-Tại mặt cắt 3L/8: 

 

Tên bó 
0 (độ) x (độ) (độ) (radian) 

Bó 1 0.71 0.18 0.53 0.009246 

Bó 2 1.29 0.32 0.97 0.016921 

Bó 3 4.58 1.15 3.43 0.059834 

Bó 4 5.16 1.29 3.87 0.06751 

Bó 5 5.74 1.44 4.3 0.075011 

 

-Tại mặt cắt L/2: 

Tên bó 
0 (độ) x (độ) (độ) (radian) 

Bó 1 0.71    0 0.71 0.012386 

Bó 2 1.29    0 1.29 0.022503 

Bó 3 4.58    0 4.58 0.079896 

Bó 4 5.16    0 5.16 0.090013 

Bó 5 5.74    0 5.74 0.100131 

 Tính ứng suất mất mát do ma sát tại các mặt cắt  lập thành bảng: 
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a.MÆt cắt L/8: 

 

Bó iL  pif  k 
x 

( iL /2) 
  kxe1  PFf (MPa) 

1 35400.
91 

1488 6.67*10^-7 
17700.46 

0.25 
0.00314 0.01245 18.52596 

2 35403.
01 

1488 6.67*10^-7 
17701.51 

0.25 
0.005582 0.013005 19.3521 

3 35437.
97 

1488 6.67*10^-7 
17718.99 

0.25 
0.019887 0.016259 24.1933 

4 35448.
21 

1488 6.67*10^-7 
17724.11 

0.25 
0.022329 0.016815 25.02022 

5 35459.
67 

1488 6.67*10^-7 
17729.84 

0.25 
0.024946 0.01741 25.90613 

 

MPaxxf tb

PF 15.197/)91.2502.2519.24235.19253.18(  

b.MÆt cắt L/4: 

 

Bó iL  pif  k 
x 

( iL /2) 
  kxe1  PFf (MPa) 

1 35400.
91 

1488 6.67*10^-7 
17700.46 

0.25 
0.006106 0.013124 19.52806 

2 35403.
01 

1488 6.67*10^-7 
17701.51 

0.25 
0.011164 0.014272 21.23643 

3 35437.
97 

1488 6.67*10^-7 
17718.99 

0.25 
0.039948 0.020787 30.93178 

4 35448.
21 

1488 6.67*10^-7 
17724.11 

0.25 
0.044832 0.02189 32.57259 

5 35459.
67 

1488 6.67*10^-7 
17729.84 

0.25 
0.049891 0.023031 34.27065 

 

MPaxxf tb

PF 43.237/)27.3457.3293.30224.21253.19(  

c.MÆt cắt 3L/8: 

Bó iL  pif  k 
x 

( iL /2) 
  kxe1  PFf (MPa) 

1 35400.
91 

1488 6.67*10^-7 
17700.46 

0.25 
0.009246 0.013836 20.58821 

2 35403.
01 

1488 6.67*10^-7 
17701.51 

0.25 
0.016921 0.015576 23.1773 

3 35437.
97 

1488 6.67*10^-7 
17718.99 

0.25 
0.059834 0.025256 37.58087 

4 35448.
21 

1488 6.67*10^-7 
17724.11 

0.25 
0.06751 0.026979 40.14424 

5 35459.
67 

1488 6.67*10^-7 
17729.84 

0.25 
0.075011 0.02866 42.64549 
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MPaxxf tb

PF 33.287/)65.4214.4058.37218.23259.20( . 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.MÆt cắt L/2: 

 

Bó iL  pif  k 
x 

( iL /2) 
  kxe1  PFf (MPa) 

1 35400.
91 

1488 6.67*10^-7 
17700.46 

0.25 
0.012386 0.014548 21.64759 

2 35403.
01 

1488 6.67*10^-7 
17701.51 

0.25 
0.022503 0.016839 25.05672 

3 35437.
97 

1488 6.67*10^-7 
17718.99 

0.25 
0.079896 0.029743 44.25806 

4 35448.
21 

1488 6.67*10^-7 
17724.11 

0.25 
0.090013 0.032002 47.61853 

5 35459.
67 

1488 6.67*10^-7 
17729.84 

0.25 
0.100131 0.034255 50.97209 

 

MPaxxf tb

PF 22.337/)97.5062.4726.44206.25265.21( . 

2.Mất do trượt neo : 

                         P

tb

PA E
l

L
f *  

     Trong đó :  lấy  mmxLneoneommL 1262,21/6 . 

                       aP MPE 197000  

                       mmltb 49.35433  

     Suy ra : aPA MP
x

f 72.66197000*
49.35433

26
 

3.Mất do nén đàn hồi bêtông (mỗi lần căng 1 bó ) 

                           cgp

CI

P
PES xf

E

E
x

N

N
f

ª2

)1(
 

    Trong đó :  N=9  bó. 

                      '4800 cici fE  ,với acci MPxff 32408.0%80 '' . 
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                      '

cif : cường độ bê tông lúc căng. 

                      aci MPE 27153   

                      148818608.08.0 xff PUPI . 

                     cgpf :ứng suất tại trọng tâm ct do lực căng đã kể đến mất us do ma sát +tụt 

neo và do trọng lượng. 

 -lực căng : tb

xPSPAPFpii xCosxAfffP . 

    Trong đó : 

                     tb

x :là góc trung bình của tiếp tuyến với các bó tại mặt cắt tính toán  

3.1.Lực căng ip  tại các mặt cắt là : 

a.MC Gối : 

  1488 66.72 0.99 6860.96 8525363.88iP x x . 

 Với  tb

x =(0.71x2+1.29x2+4.58+5.16+5.74+6.32+6.45)/9=3.58 99.0cos tb

x . 

b.MC  L/8 : 

1488 (19.15 66.72) 0.999 6860.96 8410495.08iP x x N  

c.MC L/4 : 

1488 (23.43 66.72) 0.999 6860.96 8384822.06iP x x N . 

d.MC 3L/8 : 

1488 (28.33 66.72) 0.99 6860.96 8355430.05iP x x N . 

e.MC L/2 : 

1488 (33.22 66.72) 1 6860.96 8410200.02iP x x N  

3.2.Tính cgpf  cho các mặt cắt : 

    g

g

g

g

i

g

i
cgp xe

I

M
xe

I

p

A

p
f 12    

    Với  1M  :mômen do trọng lượng bản thân 1g  tính theo TTGHSD. 

-Tại MC Gối :( 01M ). 

acgp MP
x

x
f 28.6

1035.3

60688.8525363

1357226

88.8525363
11

2

 

-Tại MC L/2 :  

 acgp MP
x

xx

x

x
f 14.10

1035.3

8661009.8649

1035.3

6.8602.8410200

820167

02.8410200
11

6

11

2

 

Vậy mất do nén đàn hồi  bêtông ( PESf ) là: 

-MC Gối : 

      aPES MP
xx

xx
f 25.20

2715392

28.6197000)19(
. 
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-MC L/2 : 

      aPES MP
xx

xx
f 63.27

2715392

57.8197000)19(
. 

4.Mất us do co ngót bêtông (kéo sau): 

-Tại tất cả các mặt cắt như nhau : 

        HfPSR 85.093  ,với H độ ẩm =80%. 

        aPSR MPxf 258.085.093 . 

5.Mất us do từ biến bêtông. 

   00.70.12 cdpcgpPCR fff . 

Trong đó : 

         - cgpf :là us tại trọng tâm ct do lực nén iP  (đã kể đến mất do ma sát ,tụt neo và nén 

đàn hồi ) ,và do trọng lượng bản thân. 

-Tính lực iP  cho các mặt cắt : 

      tb

xPSPESPAPFpii xxAffffP cos( . 

*MC Gối : 

   [1488 (66.72 20.25)] 6860.96 0.99 8403896.88iP x x N . 

  0cdpf  ,vì m«men =0. 

   PCRf =12.0x6.28=75.36 aMP . 

*MC L/2 : 

   [1488 (66.72 33.22 27.63)] 6860.96 1 8242790.96iP x x N  

  Suy ra MC L/2: 

acgp MP
x

xx

x

x
f 14.10

1035.3

8661009.8649

1035.3

86602.8410200

80167

023.8410200
11

6

11

2

 

 cdpf  :us do tĩnh tải 2 gây ra .  

  ac

c

lpa

cdp MPx
x

x
xe

I

MM
f 19.3896

1087.3

10)024.40106.979()(
11

6
2

. 

  aPCR MPxxf 35.9919.3714.100.12 . 

6.Mất ứng suất do chùng cthép : 

       
21 PRPRPR fff . 

-Căng sau  gần đúng : 0
1PRf . 

-Tính : 

       )](2.04.03.0138[3.0
2 PCRPSRPESPFPR fffff . 

*MC Gối  : 

      aPR MPxxf 95.32)]36.7525(2.025.204.003.0138[3.0
2

. 

*MC L/2 : 
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        aPR MPxxf 63.27)]35.9925(2.063.274.022.333.0138[3.0
2

                    

                                                      

                       
7. Tổng hợp các ứng suất mất mát  : 

 Mất mát tức thời : PESPAPFPT ffff 1  

Mặt cắt PFf (MPa) PAf (MPa) PESf (MPa) 
1PTf (MPa) 

Gối 0 66.72 20.25 86.97 

L/2 33.22 66.72 27.63 127.57 

 Mất mát theo thời  gian : PRPCRPSRPT ffff .2  

Mặt cắt PSRf (MPa) PCRf (MPa) 
PRf (MPa) 2PTf  (MPa) 

Gối 25 75.36 32.95 133.31 

L/2 25 99.35 27.63 151.98 

 Tổng mất mát : PTf  =  21 PTPT ff   

 

Tiết diện 1PTf  (MPa) 2PTf ( MPa) PTf  ( MPa) 

gối  86.97 133.31 220.28 

L/2 127.57 151.98 279.55 

 

V.kiểm toán theo ttgh cường độ 1 : 

1.Kiểm tra sức kháng uốn : 

*kiểm tra MC L/2 (bỏ qua cốt thép thường): 

  -Phần trên đã có : b=s=2400mm. 

  - mm
xx

h f 78.201
2002400

)23.1951800185500(
 

  - mmy p 168  , mmd p 16171681785 . 

  - 26860PSA mm  , 85.0  , 40'

cf . 

   28.0)04.1(2
pu

py

f

f
k . 

   +giả thiết trục trung hoà qua cánh : 

0.85f'c

fpsAps

a/2

ac

Aps

b

b1

h
d

bwd
p

y
p

h
f
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p

pu

psc

puPS

d

f
kAbf

fA
C

1

'85.0

=
6860.96 1860

1860
0.85 40 0.85 2400 0.28 6860.96

1617

x

x x x x x

=157.84mm< fh =195.23 

+Sức kháng danh định của tiết diện : 

          )
2

(
a

dfAM pPSPSn  ,  a= mmxxc 13484.15785.01 . 

          a

p

puPS MPxx
d

c
kff 84.1816)

1617

134
28.01(1860)1( . 

  
134

6860.96 1816.84 (1617 ) 17062.6 .
2

nM x x KN M  

     +Kiểm tra : MKNMMMM lunu .75.12349,1, 2/ đạt .           

2.Kiểm tra hàm lượng cốt thép tối đa : 

           42.0
cd

C
.         

6860.96 1816.84 1617
1617

6860.96 1816.84

PS PS p

c

PS PS

A f d x x
d mm

A f x
. 

        C=157.84mm <0.42 cd =0.42x1617=679.14mm đạt . 

3.Kiểm tra hàm lượng cốt thép tối thiểu : 

         ucrn MMM 33.1,2.1min  

Trong đó :   

          crM :mômen bắt đầu gây nứt dầm BTDUL tức là khi đó us biên dưới đạt trị số us 

kéo khi uốn là :   acr MPff 98.34063.063.0 ' . 

-phương trình crM với tiết diện nguyên căng sau (2 giai đoạn). 

  45.3
)(

22

2

1
1

1

d

c

d

c

htlpad

g

d

g

gI

g

I
r y

I

M
y

I

MMM
y

I

M
y

I

eP

A

P
f  

 + PSPTpyI AffP )8.0(   , aPTPTPT MPfff 55.27998.15157.12721 . 

 + 1M :m«men MC L/2 do tĩnh tải 1 =3333.5 KN.m(TTGHSD). 

 + aM 2 :mômen MC L/2 do tĩnh tải 2(không có lớp phủ )=979.06KN.m. 

 + lpM  :m«men MC L/2 do lớp phủ =401.024KN.m 

 + htM = mKNmgMngmgMxM MLNTR .46.3631*25.1 . 

  + M :là phần mômen thêm vào để tiết diện bắt đầu nứt. 

*thay các số liệu MC L/2 vào phương trình để tính M . 

  (0.8 0.9 1860 279.55) 6860.96 6420376.96 .IP x x x N  

cdd

c

c

d

htlpa

d

c

g

d

gI

d

c

g

I xI
yy

I
x

I

yMMM

y

I
x

I

yMeP

y

I
x

A

P
M

22

22

2

11

2

45.3)()(
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    =

mKNx
xx

x

xx

xxxxx

x

xx

.1092.6
1118

1087.345.3
10)46.3631024.40106.979(

11181035.3

1087.31102)1033335866642037696(

1118820617

1087.396.6420376

3
11

6

11

11611

 

    mKNMMMMMM htlpacr .04.1526521  

       MKNMM lu .75.123492/  

+Kiểm tra : ucrn MMmKNM 33.1,2.1min.6.17062  >min{18318.05 ,16425.17KN.m}                                                 

      mKNM n .1.164256.17062 đạt. 

4.Kiểm tra sức kháng cắt của tiết diện : 

-Tính cho tiết diện ở gần gối : 

Sức kháng cắt tiết diện  = nV  ,với 9.0  

  nV :sức kháng cắt danh định . 

               nV =
pvvc

pSc

Vdbf

VVV

'25.0
min  

  cV :sức kháng cắt do bêtông. 

      cV = vvc dbf '083.0 . 

 sV  :sức kháng cắt do cốt đai . 

        sV =
V

VVV

S

ggdfA sin)cot(cot
 ,với 090 (góc cốt đai ) 

      sV =
V

VVV

S

gdfA cot
. 

 pV :sức kháng cắt do cốt thép  DUL (xiên): 

       sinPSpip AfV  ,với pif :cường độ tính toán ctdul. 

                                    :góc trung bình . 

Trong các công thức trên : 

   vb :là chiều dày nhỏ nhất của sườn dầm -đầu dầm mmbbv 6001 . 

  vd  :chiều cao chịu cắt có hiệu của tiết diện –khoảng cách hợp lực trong miền chịu nén 

và kéo của tiết diện . 

         Đầu dầm: 



Trường:ĐHDL Hải Phòng                                                           Đồ án tốt nghiệp 
                                                                                                        Thiết kế cầu 

 

Gvhd1:Th.s:Phạm Văn Thái-Gvhd2:Th.s:Trần Anh Tuấn                                      Trang: 

91                                                                                                     

Svth: Nguyễn Ngọc Minh                                                                                      

 

 

Aps

bw

h
=

1
6
8
5d
p

y
p

h
f

 
+gần đúng chiều cao miền chịu nén ,lấy bằng chiều cao miền chịu nén MC L/2. 

        C=157.84 mm
c

dd pv 08.929
2

84.157
7771785

2
. 

Mặt khác mmd

h

d

c
d

d vp

p

v 1455

128572.0

14559.0

08.929
2

max . 

 vA :diện tích tiết diện cốt đai trong phạm vi 1 bước đai : 

svsv

cốt đai 4 nhánh 

 

  Trong đó với L=36m đầu dầm 6001b  cốt đai 14  -4 nhánh .1 nhánh 

6158.15348.153
4

1414.3

4

2
22

xAmm
xd

f vd . 

   + vf :cường độ cốt đai = aMP400 . 

   + vS :bước cốt đai (khoảng cách các cốt đai ) 

   + :là hệ số tra theo bảng lập sẵn. 

   + : là góc của ứng suất xiên tra bảng . 

*Để tra bảng tìm  và  phải tính 2 thông số là :
'

cf

V
 và x . 

-với V là ứng suất cắt : 

                        
vv

u

xdxb

V
V  

  uV :là lực cắt tính toán theo TTGHCĐ 1 , 9.0 . 
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PSp

uvu
x

AE

gVdM cot5.0/
. 

 uM :là mômen uốn tính theo TTGHCĐ1. 

Như vậy để tra bảng tìm  phải tính x  để tính x  phải biết  .Vậy phải thử dần 

theo trình tự sau : 

a.Từ biểu đồ bao mômen và lực cắt : 

0.1L=3540

Ml/8
Mu

dv

VuVgèi
Vl/8

 

- uM  và uV  lấy cách tim gối 1 đoạn vd . 

        Với :   mKNM l .47.47208/  

                   mKNVgèi .64.1510 . 

                   mKNVl .97.11288/  

                   mmd v 1455 . 

            mKNxxd
l

M
M v

l
u .19.19401455

3540

47.4720

1.0

8/ . 

             KNxxd
l

VV
VV v

lgèi

lu 84.12851455
3540

97.112864.1510
97.1128

1.0

8/

8/
. 

b.Tính ứng suất cắt : 

        a

vv

u MP
xx

x

xdxb

V
V 64.1

14556009.0

1084.1285 3

. 

       04.0
40

64.1
'

cf

V
. 

c.Gỉa thiết 0

0 40 , 192.1cot 0g tính 
1x . 

   
1

6 3
34720.47 10 /1455 0.5 1128.97 10 1.192

3.3 10
197000 6860.96

x

x x x x
x

x
. 

Theo 8.0,7.42

103.3

04.0

1

0

1

3

'

1
x

f

V

x

c . 

+so sánh 1  và 0  khác nhiều  làm lần thứ 2 : 085.17.42cot 0g . 

   
2

6 3
34720.47 10 /1455 0.5 1128.97 10 1.085

4.14 10
197000 6860.96

x

x x x x
x

x
. 
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   Theo  
'

cf

V
 và 

2x  tra bảng  '0

2 40,42  và 8.02 . 

   Vậy số liệu để tính  : '04042  và 8.0 . 

d.Bố trí cốt đai trước rồi kiểm tra : 

   Bước đai : 

       mm
xx

x

bf

fA
S

vc

yv

v 781
60040083.0

400615

083.0 '
. 

     KNxxxdbfKNV vvcu 34921455600401.01.084.1285 '  nên  

          mmdS vv 60011648.0 . 

  Vậy mmSv 600 chọn cốt đai 414 nhánh  mmSv 300 kiểm tra . 

      pscn VVVV min  và KNdbf vvc 727825.0 ' . 

     + KNxxxxdbfV vvcc 3661455600408.0083.0083.0 ' . 

     + KN
xxx

S

gdfA
V

v

vvv

s 1294
300

085.11455400615cot
. 

     + tbPSpip AfV sin . 

 -Tính góc tb  của các bó cáp tại x= mmd v 1455 . 

+bó 1: 0

1 65.0011407.0)
35400

14552
1(

35400

1104
)

2
1(

4 xx

l

x

l

f
tg . 

 Tương tự cho các bó khác  

 Lập bảng : 

 

 

 

   057.0sin31.37/04.75.698.5)18.165.0(2 0

tbtb . 

    (0.8 ) sin (0.8 0.9 1860 279.55) 6860.96 0.057 365.96 .p py PT PS tbV f f A x x x x KN   

Cuối cùng kiểm tra sức kháng cắt : 

      KNVVVKNV pxcu 36.1823)96.3651294366(9.0)(9.084.1285 đạt. 

VI.KIỂM TOÁN THEO TTGH SỬ DỤNG : 

1.Kiểm tra ứng suất MC L/2 (giữa nhịp ): 

1.1.giai đoạn căng kéo cốt thép (ngay sau khi đóng neo): 

Bã iL (mm) if (mm)  x(mm) i (độ) 

1 35400 110 1455 0.65 

2 35400 200 1455 1.18 

3 35400 1010 1455 5.98 

4 35400 1100 1455 6.5 

5 35400 1190 1455 7.04 
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  +cường độ bªt«ng: acci MPff 328.0 '' . 

  +cường độ ct dul : apupi MPxff 4.1376186074.074.0 . 

  + 2820617mmAg  

  + KNMmmymmymmemmxI trd

gg 5.3333,683,1102,866,1035.3 111

411  

a.Kiểm tra ứng suất biên dưới (us nén): 

   aci

d

g

d

g

gi

g

i
bd MPfxy

I

M
xy

I

xeP

A

P
f 2.196.0 '

1
1

1 . 

  1( ) (1376.4 279.55) 6860.96 6645770i pi PT PSP f f A x N  

  

acibd MPfx
x

x
x

x

x
f 2.196.006.161102

1035.3

105.3333
1102

1035.3

8666645770

820617

6645770 '

11

6

11
. 

b.Kiểm tra ứng suất biên trên : 

    
41.125.0

38.1

'1
1

1

ci

a
tr

g

tr

g

gi

g

i
btr

f

MP
y

I

M
y

I

eP

A

P
f  

   Thay số : 

    38.116.3
1035.3

683105.3333

1035.3

6838666645770

820617

6645770
11

6

11 abtr MP
x

xx

x

xx
f  đạt 

1.2.Giai đoạn khai thác (sau mất mát toàn bộ): 

a.kiểm tra ứng suất biên dưới :   

       apypi MPxxff 2.133918609.08.08.0 . 

 -lực nén :  ( ) (1339.2 279.55) 6860.96 6420376.96i pi PT PSP f f A x N . 

   16.35.0
)(

'

2

2

1
1

1 c

d

c

htlpad

g

d

g

gi

g

i

bd fy
I

MMM
y

I

M
y

I

eP

A

P
f . 

  

73.25.032.01118
1087.3

10)5.3333024.40106.979(

1102
1035.3

105.3333
1102

1035.3

86696.6420376

820617

96.6420376

'

11

6

11

6

11

ca

bd

fMPx
x

x

x
x

x
x

x

x
f

 

đạt. 

b.Kiểm tra ứng suất biên trên : mmymmy trtr 667,683 21  

   ac

tr

c

tr

g

tr

g

gi

g

i

btr MPxfy
I

M
y

I

M
y

I

eP

A

P
f 184045.045.0 '

2
2

1
1

1 . 

acbtr MPxfx
x

x

x

xx
x

x

x
f 5.133045.045.0667

1087.3

10584.4713

1035.3

683105.3333
683

1035.3

86696.6420376

820617

96.6420376 '

11

6

11

6

11
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= aa MPMP 5.1356.9 đạt. 

2.Kiểm tra us mặt cắt gối : 

2.1.Giai đoạn căng kéo : 

                 tb

PSTpii AffP 01 cos)(  

 -Trong đó : 

       + 05.37/)04.75.698.5218.1265.0(0 xxtb độ 

         998.0cos 0

tb . 

       + 1 0( ) cos (1376.4 86.97) 6860.96 0.998 7796979.58tb

i pi PT PSP f f A x x N  

+ 0,1086,699,606,1003.4,1357226 11

4112 MmmymmymmemmxImmA dtr

ggg  

a.Kiểm tra us biên dưới : 

         aabd MPMPx
x

x
f 2.1902.61086

1003.4

60658.7796979

1357226

58.7796979
11

đạt. 

b.Kiểm tra thớ trên : 

      a

tr

g

gi

g

i

btr MPx
x

x
y

I

eP

A

P
f 21.31086

1003.4

60658.7796979

1357226

58.7796979
111  

(nén)< kf đạt. 

2.2.Giai đoạn khai thác: 

    [1339.2 (86.97 133.31)] 6860.96 0.998 69659325iP x x N . 

    4111092.3 mmxIc  , mmymmy dtr 1106,679 22 . 

a.Kiểm tra us biên dưới : 

       a

d

g

gi

g

i

bd MPx
x

x
y

I

eP

A

P
f 21.61106

1003.4

6795.6965932

1357226

5.6965932
112 ®¹t(nÐn). 

b.Kiểm tra us biên trên : 

        a

tr

g

gi

g

i

btr MPx
x

x
y

I

eP

A

P
f 39.1679

1052.3

6065.6965932

1357226

5.6965932
112 ®¹t(nÐn). 

 

 

VII.TÍNH ĐỘ VÕNG KẾT CẤU NHỊP : 

1.Kiểm tra độ võng do hoạt tải : 

+Tính độ võng mặt cắt có toạ độ x do lực p có toạ độ a,b như hình vẽ . 
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yx

P

ba

x

 

                          )(
...6

.. 222 xbl
lIE

xbp
y

cc

x  

+Sơ đồ chất tải tính độ võng do xe tải 3  trục: 

P3P2P1

a b

4300 4300

 

   NxpppNxp 3

312

3

1 1035,,10145 tính độ võng không có hệ số : 

+Độ võng MC giữa nhịp L/2 do các lực 1p b=17700+4300=22000mm,x=17700mm. 

   mm
xxxx

xxxx
y

p

x 02.7
354001087.3303586

)177002200035400(177002200010145
11

2223

1 . 

+Độ võng MC L/2 do 2p  

     mm
xxx

xx

IE

lp
y

cc

p

x 29.7
1087.33035848

3540010145

..48

.
11

333

22 . 

+Độ vâng MC L/2 do 3p b=13400mm, x=14700mm. 

     mm
xxxx

xxxx
y

p

x 31.2
354001087.3303586

)177001340035400(17700134001035
11

2223

3  

 

+Độ võng các dầm chủ coi như  chịu lực giống nhau khi chất tất cả các làn xe . 

   -số làn xe : 31.3
3500

25.0*2500212500

3500

xB
n x

L  làn . 

   -hệ số xung kích (1+IM)=1.25. 

+Độ võng 1 dầm chủ tại MC L/2 : 

       25.1
)( 321

x
n

nyyy
y L

ppp

, với n=số dầm =5. 

       mmx
x

y 46.1225.1
5

3)31.229.702.7(
. 
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+Kiểm tra : xly
800

1
mm25.44

800

35400
46.12 đạt. 

2.Tính độ võng do tĩnh tải –lực căng trước và độ vồng (MC L/2): 

2.1.Độ võng do lực căng ctdul: 

            
gc

DUL
IE

lw

384

.5 4

. 

  Trong đó: 
2

8

l

pe
w  , 4111035.3,866 mmxImmee gg . 

                   (0.8 ) (0.8 1860 279.55) 6860.96 7321950.2pu PT PSp f f A x x N . 

             47.40
35400

8662.73219508
2

xx
w . 

            mm
xxx

xx
DUL 37.81

1035.330358384

3540047.405
11

4

. 

2.2.Độ võng do trọng lượng bản thân dầm(giai đoạn 1):do mmNg /28.211  

    
4 4

1
1 11

.5 5 21.28 35400
. 43.54

384 . 384 30358 3.35 10g

g l x x
g mm

E I x x x
. 

2.3.Độ võng do tĩnh tải 2 : 2 6.25 2.56 8.79 /g N mm . 

     
4 4

2
2 11

.5 5 8.79 35400
. 15.02

384 . 384 30358 3.87 10c

g l x x
g mm

E I x x x
. 

*Độ võng do lực căng +tĩnh tải :gọi là độ võng tính Ty . 

         81.37 43.54 15.02 22.81Ty mm . 

Vậy dầm có độ vồng khi khai thác là :22.81mm. 
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Chương iii: tính toán  trụ cầu 

I.1.SỐ liệu tính toán : 

I.2.Yêu cầu thiết kế : 

    - Tính toán  trụ T1 : phương án 1 . 

    - Tải trọng  : HL93,đoàn người 300(kg/m2) 

    - Kết cấu nhịp trên trụ  : 

 + Nhịp trái    : dầm bªt«ng  CT dài 36m : ltt = 36 (m) 

   + Nhịp phải :  dầm bªt«ng   CT dài  42m : ltt = 42 (m) 

    - Khổ cầu : 

             B = (8+2x1.5)+2x0.25+2x0.5 = 12.5 (m) 

    - Mặt cắt ngang gồm 5 dầm BTCT cách nhau 2,4m. 

    - Sông thông thuyền cấp IV. 

I.3.Quy trình thiết kế : 

- Quy trình thiết kế 22TCN 272-05. 

I.4.Kích thước trụ :        

    

Sơ đồ cầu : 

-12.26

-16.26

-20.26

-11.25

6 C? C KN D=1M

l=40m;h=6m

L=25 M

6 C? C KN D=1M

L=20 M

42.0036.00

+8.2

+5.7

-18.8

+0.8

-18.3
-19.2

+14.8

+17.0

-1.7

1

T2

T1

 

 

 Sơ đồ trụ : 
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260

15
0

25
0200

100 300 100

20
0

100 300

10
0

30
0

10
0

800

100 100

440

280

1160

90 240

25

75

100

40
0

10
00

 

1.Vị trí cao độ : 

     -Cao độ MNCN:+10.70 

     -Cao độ MNTT:+6.00 

     -Cao độ MNTN:+2.00 

2.Các lớp địa chất : 

-lớp 1 :sét pha cát. 

-lớp 2 :cát cuội sỏi. 

-lớp 3 :đá vôi. 

3.Tải trọng tác dụng : 

3.1.Tĩnh tải  tác dụng (không hệ số): 
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3.1.1.Tĩnh tải Theo phương dọc cầu :

vfv

 

+ tr

DCV :phản lực gối trái do trọng lượng k/c nhịp(KN). 

+ f

DCV :phản lực gối phải do trọng lượng k/c nhịp (KN). 

+ tr

DWV :phản lực gối trái do lớp phủ (KN). 

+ f

DWV :phản lực gối phải do lớp phủ (KN). 

Với  

 - tr

dcg :trọng lượng k/c nhịp trái (không kể lớp phủ)/1m dài cầu (KN/m). 

 - f

dcg :trọng lượng k/c nhịp phải (không kể lớp phủ)/1m dài cầu (KN/m). 

 - tr

dwg :trọng lượng lớp phủ –nhịp trái /1m.(KN/m) 

 - f

dwg :trọng lượng lớp phủ –nhịp phải /1m.(KN/m) 

Tĩnh tải tác dụng lên trụ có thể chia thành các tải trọng như sau: 

a) Tĩnh tải bản thân trụ : 

Bao gồm toàn bộ tải trọng bản thân của kết cấu trụ cũng như của bệ móng. 

Công thức xác định:   Pi = Vi i  

Trong đó: 

       + Pi : tải trọng bản thân thành phần thứ i của trụ 

       + Vi : thể tích khối thành phần thứ i của trụ 

       + i : trọng lượng riêng tương ứng thành phần thứ i. 

-Trọng lượng (mũ trụ +đá tảng):  

      KNTxVxP btmt 5.110225.1105.21.44  

-Trọng lượng phần thân trụ (từ I-I đến II-II) : 

      KNTxVxP bttr 75.3569975.3565.279.142 . 

-Trọng lượng bệ móng :  

      KNTxxVP btmm 25002505.2100  

b) Tĩnh tải kết cấu phần trên 

- Tĩnh tải phần 1: bao gồm trọng lượng bản thân của kết cấu nhịp dầm g1 = 

21.28 KN/m 

- Tĩnh tải phần 2: bao gồm toàn bộ trọng lượng bản thân của các các lớp phủ 

mặt cầu, lan can, gờ chắn cũng như một số thiết bị, công trình phục vụ trên cầu 
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+Tĩnh tải ,dầm ngang, mối nối, lan can: phân bố đều trên toàn chiều dài 

đường ảnh hưởng với cường độ 6.25KN/m 

+Tĩnh tải lớp phủ mặt cầu: phân bố đều trên toàn chiều dài đường ảnh 

hưởng với cường độ 2.56 KN/m 

 g tr
DC = 21.28+6.25 = 27.53KN/m  

 g f DC = 23.45+6.29 = 29.74KN/m  

 gDW = 2.56  KN/m  

               KNx
l

gV trtr

DC

tr

DC 54.495
2

36
53.27

2
 

              KNx
l

gV
ff

DC

f

DC 54.624
2

42
74.29

2
. 

              KNx
l

gV trtr

DW

tr

DW 08.46
2

36
56.2

2
 

              KNx
l

gV
ff

DW

f

DW 76.53
2

42
56.2

2
 

4.Hoạt tải thẳng đứng : 

4.1.Dọc cầu : 

     + tr

htV :phản lực gối trái do hoạt tải . 

     + f

htV :phản lực gối phải do hoạt tải . 

 Trường hợp 1: Xe đặt bên trái 

36m 42m

35 145 145

Y3
Y2 Y1

4300 4300

 
-Do xe tải 3 trục : 

 321 35)(145)
100

1( yyyx
IM

xxmnV LLL

tr

ht            

  Trong đó : 

        + L :hệ số tải trọng  xe tải tk , 75.1L . 

        +IM:lực xung kích của xe ,khi tính mố trụ đặc thì 25.1)
100

1(
IM

 

         + Ln :số làn chất tải . 

         + Lm :hệ số làn xe. 1 làn xe 2.1Lm ;   

                                           2 làn xe 1Lm .                                          

      KNxxxxxV tr

ht 4.78576.035)88.01(14575.125.12.11  

 Trường hợp 2 : Xe đặt bên phải 
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Tương tự ta cũng có phản lực gối phải do xe tải 3 trục : 

         

36m 42m

35145145

Y1
Y3

Y2

43004300

 
          

          321 35)(145)
100

1( yyyxx
IM

xxmnV LLL

tr

ht  

      KNxxxxxV tr

ht 467.795795.035)898.01(14575.125.12.11  

 Trường hợp3 chất tải cả hai nhịp (2 làn xe ): 

  (vì hai nhịp khác nhau tính cho các tổ hợp sau ) 

a.Tr­êng hợp (max)tr

htV  và f

htV : 

36m 42m

35 145 145

Y1
Y2 Y3

4300 4300

35 145 145

4300 4300

Y4
Y6

Y5

qng=3KN/m
qL=3KN/m

1500

§AH Vh

 

+ htV :do xe tải 3 trục : 

     )(35)(145)
100

1(9.0 416532 yyyyyyxx
IM

xxmxnV LLL

tr

ht  

KNxxxxxV tr

ht 17514)643.0795.0(35)438.054.01898.0(14575.125.1129.0  

+ htV :do tải trọng làn : 

    KNxxxxxxxmxlxnxqV LNLLLN

LN

ht 01.228575.112)4236(3.99.09.0 . 

+ htV :do tải trọng người : 

    KNxxxxxxxmxlxnxqV NgLLNg

Ng

ht 1.73775.112)4236(39.09.0  

b.Tr­êng hợp  (max)f

htV  và tr

htV : 

 

35 145 145

4300 4300

Y3
Y1

Y2

qng=3KN/m
qL=3KN/m

1500

§AH Vh

36m 42m

35 145 145

Y4Y5Y6

4300 4300
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     )(35)(145)
100

1(9.0 416532 yyyyyyxx
IM

xxmxnV LLL

f

ht  

KNxxxxxV f

ht 34.1734)583.0795.0(35)344.0463.01898.0(14575.125.1129.0  

4.2.Phương ngang cầu(gồm 5 dầm T đặt cách nhau 2.4m) : 

   -Gần đúng xem như các tải trọng trực tiếp tác dụng lên mũ trụ ,tuỳ theo cấu tạo mặt 

cắt ngang  có các sơ đồ tác dụng của tải trọng : 

a.Chất 2 làn xe +2 làn người :  

Bn 0.6 1.8 1.2 1.8 0.6

ex

Bn
qLn

VLn Vtr

Bx=8

Gờ chắn bánh

0.25

 
Ta tính : 

               m
B

e x

x 16.08.16.0
2

 

b.Chất 2 làn xe +1 làn người : 

Bn 0.6 1.8 1.2 1.8 0.6

ex

qLn

VLn Vtr

Bx=8

Gờ chắn bánh

0.25

 
Ta tính : 

               m
B

e x

x 16.08.16.0
2

 

               m
BB

e nx
n 5

2
25.0

2
 

5.Lực hãm xe (lực nằm ngang theo phương dọc cầu): LW (có hệ số). 

  -  Được lấy theo điều 3.6.4 (22TCN 272-05) 

  -  Lực hãm xe đựơc truyền từ kết cấu trên xuống trụ qua gối đỡ. Tuỳ theo từng loại 

gối cầu và dạng liên kết mà tỉ lệ truyền của lực ngang xuống trụ khác nhau.Do các tài 

liệu tra cứu không có ghi chép về tỉ lệ ảnh hưởng của lực ngang xuống trụ nên khi tính 

toán, lấy tỉ lệ truyền bằng 100%. 
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  - Lực hãm được lấy bằng 25% trọng lượng của các trục xe tải hay xe hai trục thiết kế 

cho mỗi làn được đặt trong tất cả các làn thiết kế được chất tải theo điều 3.6.1.1.1 và 

coi như đi cùng một chiều. Các lực này được coi như tác dụng theo chiều nằm ngang 

cách phía trên mặt đường 1800mm theo cả hai chiều dọc để gây ra hiệu ứng lực lớn 

nhất. Tất cả các làn thiết kế phải được chất tải đồng thời đối với cầu và coi như đi cùng 

một chiều trong tương lai. 

 -  Phải áp dụng hệ số làn quy định trong điều 3.6.1.1.2 

  + LW :đặt cách mặt đường 1800mm. 

              LLiL mnpW .).(25.0  

 

Trong đó: 

          ip :là tổng trọng lực của tất cả các trục xe tải 3 trục. 

            +Nếu dọc cầu chỉ xếp 1 xe thì 

KNxpi 325145235 . 

            +Nếu dọc cầu xếp 2 xe tải thì  : 

KNxxpi 5.29213259.0 . 

   KNxxxmnpW LLiL 125.73115.29225.0.).(25.0    

Kết quả tính toán như sau: 

 

Tiết diện Chân trụ Bệ móng 

h(m) 14.6 17.1 

Hy 73.125 73.125 

Mx 1067.625 1350.44 

 

6.Lực gió (gió ngang ): 

6.1.Dọc cầu : 

a.Gió tác dụng lên trụ : 

 

       )(.8.1...0006.0 2 KNACAVW tdt

D

Ti  

Trong đó: 

   + tA :Diện tích chắn gió ( 2m ) 

   + dC :Hệ số cản với trụ đặc dC =1. 

Vì diện tích chắn gió thay đổi chia nhỏ để tìm trọng tâm . 

WL

M§

1
8

0
0
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800

100 100

440

280

1160

90 240

4
0

0
1

0
0

0

25

7
5

100

H
o

H
t

II

IIII

IIIIII

 

 

 

  Theo điều 3.8.1.1 quy trình 22TCN-272-05 

  Tốc độ gió thiết kế V phải được xác định theo công thức: 

                    V= BV xS. 

        +V: vận tốc gió . 

        + BV :vận tốc gió tra theo vùng quy định của việt nam (m/s). 

            lấy ở vùng III có BV =53 (m/s). 

       +S : Hệ số điều chỉnh với khu đất chịu gió và độ cao mặt cầu theo quy định, tra 

bảng 3.8.1.1-2 
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          Tra S = 1.12, với khu vực mặt thoáng nước, độ cao mặt cầu so với mặt nước là 

12.5 m. 

      Vậy ta có tải trọng gió thiết kế là:  

 V= BV xS=53x1.12=59.36(
s

m
). 

Từ hình vẽ :       

tA =(4.4x13.6+3.14x1.6 2 /4x2+11.6x0.75+1/2x2x2.8x0.75+2x0.80x0.75)=62.75( 2m ). 

Suy ra : 

       )(95.112.8.166.132175.6236.590006.0...0006.0 22 KNAKNxxxCAVW tdt

D

Ti  

   thoả mãn. 

b.Gió dọc cầu tác dụng lên xe : 

          BqW D

G

D

X .  

Trong đó : 

      +B:là chiều rộng toàn bộ cầu . 

      + D

Gq :cường độ gió dọc tác dụng lên xe =0.75KN/m. 

      + D

XW :tác dụng cách cao độ mặt đường 1800mm. 

KNxBqW D

G

D

X 375.95.1275.0. . 

6.2.Theo phương ngang cầu : 

a.Gió tác dụng lên trụ : 

 

     tt

N

T AAVW 8.1...0006.0 2  

 Trong đó : 

     + tA :diện tích chắn gió . 

Từ hình vẽ : tt BHA .0  

     + 0H :là chiều cao từ mực nước đến đỉnh trụ. 

     + tB :chiều rộng trụ (dọc cầu ). 

)(96.212)6.116(1.12. 2

0 mxBHA tt  

KNAKNxxAVW tt

N

T 328.3838.123.45096.21236.590006.0...0006.0 22     

   thoả mãn.`` 

b.Gío ngang tác dụng vào kết cấu nhịp : n

nW      
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Wn

H
n
/2

H
n
/2

H
lc

=
8
6
5

H
d
=

1
8
0
0

H
n
=

2
6
6
5

H
n
/2

H
n
/2

qn

  

  + n

Gq :tải trọng gió phân bố đều (KN/m) theo phương ngang cầu. 

            n

n

G HVq ..0006.0 2  .  Với dlcn hhH . 

Công thức này xem  lan can  là đặc ,dầm dặc . 

       lch :chiều cao lan can . 

       dh :chiều cao dầm chủ . 

  + n

nW :là lực tập trung ,đặt tại giữa chiều cao của nH ,tác dụng theo phương ngang cầu 

khi 2 nhịp dầm đơn giản . 

        KNxxx
ll

qW
ptrn

G

n

n 89.204
2

)4236(
)8.1865.0(36.590006.0

2

)(
. 2  

c.Gió ngang cầu tác dụng lên xe : 

     n

XW  đặt ở cao độ cách mặt đường xe chạy 1800mm. 

     KNx
ll

xW
ptrn

X 5.58
2

4236
5.1

2

)(
5.1   

       (Với 1.5 kn/m là tải trọng theo tiêu chuẩn) 

7.Tải trọng do nước : 

a.áp  lực đẩy nổi : 

  Tác dụng thẳng đứng theo chiều từ dưới lên trụ dnp  . 

       Vpdn .81.9        

  Với V : là thể tích trụ bị chìm trong nước –từ mực nước tính toán đến mặt cắt trụ 

( 3m ). 

 Sơ đồ : 
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Từ hình vẽ  

  +Nếu tính nội lực tại mặt cắt II-II: 

      3
2

1 32.6024)4.4
4

214.3
( mxx

x
VV  

  +Nếu tính nội lực tại mặt cắt III-III: 
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      3
2

21 32.160585.224)4.4
4

214.3
( mxxxx

x
VVV  

KNxVp II

dn 7.59132.6081.9.81.9  

KNxVp III

dn 74.157232.16081.9.81.9  

8. Lực ma sát (FR): 

  Lực do ma sát chung gối cầu phải được xác định trên cơ sở các giá trị cực đại của 

các hệ số ma sát giữa các mặt trượt. Khi thích hợp cần xét đến các tác động của  độ 

ẩm và khả năng giảm phẩm chất hoặc nhiễm bẩn của mặt trượt hay xoay đối với hệ số 

ma sát. Và trong các tổ hợp thì không thể lấy đồng thời tải trọng hãm và lực ma sát 

mà phải lấy giá trị lớn hơn, tuy nhiên ở trụ T3 có đặt gối cố định với giả thiết là lực 

hãm sẽ truyền xuống trụ theo tỷ lệ 100% nên trong tinh toán coi như lực ma sát không 

đáng kể. 

II.Tính nội lực: 

   Để tính  thân trụ ,móng nội lực thường tính ít nhất 3 mặt cắt.Yêu cầu đồ án ta đi tính 

tại mặt cắt II-II và III-III. 

II.1.Theo phương dọc cầu :mặt cắt II-II và III-III. 

1.Dọc cầu :TTGH CĐ 1: 

  -các hệ số tải trọng tĩnh : 1,5.1,25.1 DWDC . 

  -hoạt tải 2 nhịp +lực hãm ,2 xe tải dọc cầu +làn +người. 

  -mực nước cao nhất:+13.7. 

a. Mặt cắt II-II: 

 Tổng lực dọc : 
II

dn

Ng

ht

LN

ht

tr

ht

f

DW

tr

DW

f

DC

tr

DCtrmtII VVVxxVVVVVppN 25.1)(75.125.175.1)(5.1)(25.1

1.25(11025 3569.75 495.54 624.54) 1.5(46.08 53.76) 17514 1.75 1.25 1.75(2285.01 737.1)

1.25 60.32

IIN x x

x
 

KNN II 21.12356  

 Tổng mômen : lực hãm tác dụng từ trái sang phải và mômen theo chiều kim 

đồng hồ là (+) và ngược lại là (-) 

    IILf

f

DW

f

DCt

tr

DW

tr

DCII xHxWxeVVeVVM 25.175.1).5.125.1().5.125.1( .  

91.1850.29225.175.15.0)76.535.154.62425.1(5.0)08.465.154.49525.1( xxxxxxxxxM II

    mKNM II .01.11153  

 Tổng lực ngang :` 

    KNxxxWxW LII 84.63950.29225.175.125.175.1  

Trong đó : 

     IIH : là khoảng cách từ điểm đặt lực hãm LW  đến mặt cắt II-II. 

Theo hình vẽ : 

     mmHHHHH lpdchgtII 91.188.111.08.16.06.148.1  
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Với : lpH :chiều dày lớp phủ mặt cầu (m). 

        gH : chiều cao gối +đá tảng (m). 

       dchH :chiều cao dầm chủ (m) 

b. Mặt cắt III-III: 

 Tổng Lực dọc: 

          m

dnmIIIII VPNN 25.125.1  ,với 310055.28 mxxVV m

m

dn  (thể tích bệ móng). 

     KNxxN III 21.1535610025.1250025.121.12356  

 Tổng  Mômen : 

              mLIIIII xHxxWMM 25.175.1 . 

         mKNxxxM III .62.127525.225.175.150.29201.11153  

 Tổng Lực ngang : 

              KNWW IIIII 84.639 . 

2.Dọc cầu TTGH sử dụng : 

a. Mặt cắt II-II: 

 Tổng Lực dọc: 

   II

dn

Ng

ht

LN

ht

TR

ht

f

DW

tr

DW

f

DC

tr

DCtrmt

SD

II VVVVVVVVPPN .25.1  

32.601.73701.22854.175125.176.538.4654.62454.49575.35695.1102 xN SD

II

KNN SD

II 93.11043  

 Tổng Mômen : 

    IILf

f

DW

f

DCt

tr

DW

tr

DC

SD

II HWeVVeVVM ..25.1).().(  

mKNxxxxM SD

II .31.689291.1850.29225.15.0)76.5354.624(5.0)08.4654.495(  

 Tổng  Lực ngang : 

     KNxWW L

SD

II 62.36550.29225.1.25.1  

b. Mặt cắt III-III: 

 Tổng Lực dọc: 

     m

dnm

SD

II

SD

III VPNN  

 KNN SD

III 93.13443100250093.11043     

 Tổng Mômen : 

      mL

SD

II

SD

III HWMM ..25.1  

  mKNxxM SD

III .37.78065.250.29225.131.6892     

 Tổng Lực ngang : 

       SD

II

SD

III WW  

   KNW SD

III 62.365  
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3.Ngang cầu TTGH cường độ 1 : 

   +hệ số tĩnh tải >1 , 1. 

   +hoạt tải 2 nhịp (2 làn xe +1 người lệch tâm về bên trái) . 

   +mực nước cao nhất . 

a.MÆt cắt II-II: 

    Tương tự như dọc cầu –trừ đi 1 nửa phản lực gối do tải trọng người. 

 Tổng Lực dọc: 

     
2

75.1
Ng

ht
II

N

II

V
xNN  ,   Với IIN  : dọc cầu TTGH CĐ1 

 KNxN N

II 25.11711
2

1.737
75.121.12356  

 Tổng Mômen : 

     
n

Ng

ht
x

LN

ht

TR

ht

N

II xe
V

xxexVxVxM
2

75.1)75.175.125.1(  

mKNxxxxxxM N

II .66.89635
2

1.737
75.1101.228575.1467.79575.125.1(  

 Tổng Lực ngang : 

   0N

IIW  

b.MÆt cắt III-III: 

 Tổng Lực dọc: 

     m

dnm

N

II

N

III xVxPNN 25.125.1  

KNxxN N

III 25.1408610025.1250025.125.11711  

 Tổng Mômen : 

    mKNMM N

II

N

III .66.8963  

 Tổng Lực ngang : 

    OW N

III  

4.Ngang cầu TTGH sử dụng 1 : 

a. Mặt cắt II-II: 

 Tổng Lực dọc: 

    
2

Ng

htSD

II

NSD

II

V
NN   , Với  SD

IIN  : theo dọc cầu TTGH SD. 

KNN NSD

II 93.10675
2

1.737
93.11043  

 Tổng Mômen : 

    mKNMM N

II

NSD

II .66.8963  

 Tổng Lực ngang : 

     0NSDW  
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b. Mặt cắt III-III: 

 Tổng Lực dọc: 

    m

dnm

NSD

II

NSD

III VPNN  

KNN NSD

III 93.13443100250093.11043  

 Tổng Mômen : 

    mKNMM NSD

II

NSD

III .66.8963  

 Tổng Lực ngang : 

    0NSD

IIIW  

                           5. BẢNG TỔNG HỢP NỘI  LỰC  

 

Mặt    

                   Mặt cắt 

                              Phương dọc cầu        Phương ngang  cầu 

           TTGH C§1              TTGH C§1 

  N(KN) M(KN.m) W(KN)  N(KN) M(KN.m) W(KN) 

II-II 12356.21 11153.01 639.84 11711.25 8963.66    0 

III-III 15356.21 12752.62 639.84 14086.25 8963.66    0 

Mặt cắt            TTGH SD              TTGH SD 

II-II 11043.93 6892.31 365.62 10675.93 8963.66    0 

III-III 13443.93 7806.37 365.62 13443.93 8963.66    0 

 

III.Kiểm tra tiết diện thân trụ theo TTGH: 

1.Kiểm tra sức kháng tiết diện trụ MC II-II (TTGH CĐ1): 

1.1.Xét hiệu ứng độ mảnh của trụ : 
r

LK u.
 

A2

B
3

YY

A2/6

A
2

xx

B2

B3

Tiết diện trụ dọc cầu ngang cầu(quy đổi)

 
 

  Gần đúng quy đổi tiết diện trụ về hình chữ nhật có chiều rộng là 2A  ,chiều dài là 3B . 

     Với  
3

2
223

A
ABB . 

a.Theo dọc cầu : 

   +K :hệ số =1. 
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   + uL :chiều dài chịu nén = tH . 

   + xr : bán kính quán tính  
F

J
r x

x . 

   + xJ : Mômen quán tính  
12

3

2
3

A
xBJ x

. 

   + 23xABF . 

      Nếu tỷ số : 22
.

r

LK u  bỏ qua hiệu ứng về độ mảnh . 

Số liệu : mB 62  , mA 0.22  , trụ cao mH t 6.14 . 

Suy ra : 

       mB 67.4
3

2
263  

      2

23 34.9267.4 mxxABF  

     4
33

2
3 13.3

12

2
67.4

12
mx

A
xBJ x

 

     m
F

J
r x

x 68.0
34.9

13.3
 

2247.21
68.0

6.141. x

r

LK u  bỏ qua hiệu ứng về độ mảnh . 

b.Theo phương ngang cầu : 

             22
.

r

LK u  

 Ta có : 

    4
33

3
2 9.16

12

67.4
2

12
mx

B
xAJ y  

    m
F

J
r

y

y 35.1
34.9

9.16
 

   228.10
35.1

6.141. x

r

LK u  thoả mãn. 

2. Kiểm tra ứng suất tại mặt cắt II – II 

Nmax =12356.21 KN, Mmax =11153.01 (KN.m) 

 -Công thức kiểm tra:  = 
mm

W

M

F

N

¦
  Rn  

Trong đó: Rn là cường độ của bêtông M300 (Rn = 15000 KN/m2) 

  F – Diện tích đáy móng (Fm = 9.34( m2) 

  W – Mô men chống uốn của tiết diện  
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W = 
6

2*67.4

6

* 22ba
 = 3.11 (m3) 

 max = 
11.3

01.11153

34.9

21.12356

W

M

F

N
 = 5152.24 (KN/m2) 

 = 5152.24 KN/m2 < Rn = 15000 (KN/m2) đạt 

Vậy kích thước đáy móng chọn đạt yêu cầu . 

  

4. Giả thiết cốt thép trụ: 

    Trong Thiết kế kết cấu bê tông côt thép theo tiêu chuẩn ACI’ trang 517 cho rằng 

vùng hiệu quả nhất của t là từ 1-2%, trong đó t là tỉ lệ cốt thép trong tiết diện cột. 

Nhưng vì trụ cầu chịu tải trọng và mô men uốn lớn, do đó ta giả thiết lượng cốt thép 

trong trụ lấy t = 0.015 

 Như vậy diện tích cốt thép trong trụ là : 

  1401001034.9015.0 6xAA gtst  mm2 

Bố trí cốt thép theo cả hai phương ta chọn đường kính cốt thép là 25 

 Số lượng thanh cốt thép bố trí : n= 285

4

14.3
252

stA
thanh 

 Vậy bố trí 290 thanh cốt thép D25 

 Chọn chiều dày lớp bảo vệ cốt thép là 10cm 

 Bố trí cốt thép chịu lực theo 2 hàng  

 Chọn cốt đai có đường kính 16. 

5.Quy đổi tiết diện tính toán: 

  + Tiết diện trụ chọn được bo tròn theo một bán kính bằng 0.8m, khi tính toán quy 

đổi tiết diện về hình chữ nhật để gần với mô hình tính toán theo lý thuyết. 

  + Cách quy đổi ra một hình chữ nhật có chiều rộng bằng chiều rộng trụ, chiều dài 

lấy giá trị sao cho diện tích mặt cắt quy đổi bằng diện tích thực. Diện tích cốt thép 

theo 2 cạnh của tiết diện quy đổi vẫn như cũ. 

2
0
0

4930

6000
802

x x

y

 

6.Kiểm tra sức kháng uốn theo 2 phương MC II-II: 
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 Xác định tỷ số khoảng cách giữa các tâm của lớp thanh cốt thép ngoài biên lên chiều 
dày toàn bộ cột. 
 Chọn cốt đai có đường kính 16 

 Chọn lớp bảo vệ cốt thép từ mép đến tim của cốt thép chịu lực là 100mm 

  Cốt thép chiu lực chọn 25 khoảng cách từ mép tiết diện đến tim cốt thép là : 100mm 

Tính toán tỉ số khoảng cách tâm lớp thanh cốt thép đến biên ngoài : 
Thay cho việc tính dựa trên cơ sở cân bằng và tương thích biến dạng cho trường hợp 

uốn hai chiều, các kết cấu không tròn chịu uốn hai chiều và chịu nén có thể tính theo 

các biểu thức gần đúng sau : 

So sánh : 

    +Nếu lực dọc : gc AfN ...1.0 '  thì kiểm tra : 

             1
ry

uy

rx

ux

M

M

M

M
 

    +Nếu lực dọc : gc AfN ...1.0 '  thì kiểm tra : 

         u

ryrx

rxy

ryrxrxy

P

PPP

P
PPPP

0

0
111

11111
 

Trong đó : 

  + : hệ số sức kháng ck chịu nén dọc trục : 9.0 . 

  + gA : diện tích tiết diện trụ . 

  + uxM : m«men uèn theo trôc x (N.mm). 

  + uyM : mômen uốn theo trục y (N.mm). 

  + rxM : sức kháng uốn tiết diện theo trục x  

  +. ryM : sức kháng uốn tiết diện theo trục y. 

  + rxyP : sức kháng dọc trục khi uốn theo 2 phương ( lực dọc tiết diện chịu được ). 

  + rxP  : sức kháng dọc trục khi chỉ có độ lệch tâm  ye  (N) 

  + ryP  : sức kháng dọc trục khi chỉ có độ lệch tâm  xe  (N)  

  + xe   : độ lệch tâm theo phương x
u

uy

x
P

M
e  (mm) 

  + ye   : độ lệch tâm theo phương y 
u

ux
y

P

M
e  (mm) 

  + uP  : lực dọc tính theo TTGH CĐ1 (lực dọc N) 

  + yststgc fAAAfP )(85.0 '

0  (N) 

  + )
2

(
a

dfxAM sysrx . 

Ta có : 0,10  f 'c Ag = 0,1 0,9 40 9.34 1000 = 33624KN 
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   Giá trị này lớn hơn tất cả các giá trị lực nén dọc trục Nz ở trong các tổ hợp ở 

TTGHCĐ, vì thế công thức kiểm toán là : 

                 0,1
ry

uy

rx

ux

M

M

M

M
        

Xác định Mrx, Mry: sức kháng tính toán theo trục x,y (Nmm) 

        Mrx = . As . fy . (ds - 
a
2
 ) 

Tương tự với Mry 

Trong đó:   

    +ds: khoảng cách từ trọng tâm cốt thép tới mép ngoài cùng chịu nén (trừ đi lớp 

bêtông bảo  vệ và đường kính thanh thép). 

    +fy: giới hạn chảy của thép.  

    +As: bố trí sơ bộ rồi tính diện tích thép cần dùng theo cả hai phương. 

                 44.0
67.4.40.85,0.85,0

420.1401,0

...85,0

.
'1

xC

ys

bf

fA
c  

                 02.1
2.40.85,0.85,0

420.1401,0

...85,0

.
'2

yC

ys

bf

fA
c  

                 374.085,0.44.0. 111 ca   

                 867.085,0.02.1. 122 ca  

KNmM rx 39.230419
2

374.0
132,067.4.10.420.1401,0.9,0 3   

KNmM ry 96.75967
2

867.0
132,02.10.420.1401,0.9,0 3   

      + 85,01  

      +b : bề rộng mặt cắt (theo mỗi phương là khác nhau). 

Kiểm tra sức kháng nén của trụ theo uốn 2 chiều: 

 

Tổ 

hợp 
N Mx My Mrx Mry 

0,1
ry

uy

rx

ux

M

M

M

M
 

  

Kết 

Luận Tải 

trọng 
KN KNm KNm KNm KNm 

CĐ1 12356.21 11153.01 8963.66 230419.4 75967.96 0.166395 đạt 

TTSD 11043.93 6892.31 8963.66 230419.4 75967.96 0.1479046 đạt 

 

 

7.Tính Toán Mũ Trụ: 
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Sơ đồ:  

12500

500 500 500

2800

2
0

6
6

5800

1000 24002400

3
0

6
6

3066

7
5
0

7
5
0

500

 
  - Mũ trụ làm việc như ngàm công xôn          

 ltt = 2.8 + 
3

R
 = 2.8+ 

3

8,0
 = 3.066 ( m) 

- Tải trọng tác dụng lên phần công xôn là: 

+ Do trọng lượng bản thân: g1 = )/(75251)25.1(1)2( mKNxxxxxxhtb  

+ Do tĩnh tải phần bên trên : )/(47.1453 mKNPPP lplcdndct . 

+ Do hoạt tải:  

36m 42m

35 145 145

Y1
Y2 Y3

4300 4300

35 145 145

4300 4300

Y4
Y6

Y5

qng=3KN/m
qL=9.3KN/m

1500

§AH Vh

 

     )(35)(145)
100

1(9.0 416532

3 yyyyyyxxmgx
IM

xxmP trLL

tr

ht  

KNxxxxP tr

ht 36.521)643.0752.0(35)438.0540.01884.0(145644.075.125.19.03  

KNxxxxmgxxP lan

lan

ht 32.966816.0
2

)4236(
3.975.1

2

)4236(
3.975.1  

KNxxxxmgxxP ng

ng

ht 25.21247.1
2

)4236(
375.1

2

)4236(
375.1  

7.4
2

066.3066.3 x
M  

KNPPPP ng

ht

lan

ht

tr

htht 93.169925.21232.96636.5213  
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M«men: 

mKNxxxxyPPxgxwM httM .32.7564)93.169947.1453(066.27.47525.1)(25.1  

7.1. Tính và bố trí cốt thép: 

Sơ đồ: 

hf

A's

As

d'

d

15

60
60

H

 

 - chiều dày mũ trụ h=1500mm,lớp bảo vệ 15mm mmh f 1485151500  

 -sơ bộ chọn: d=1485-45=1440mm. 

- bêtông có ,40' MPafc  cốt thép MPaf y 400  

    sA =
1440330

10*32.7564

330d

3

x

M
 =15.9(cm2) 

Để an toàn ta chọn 15 thanh 22  , a = 15 cm. 

 IV.Tính toán móng cọc khoan nhồi.: 

    Theo quy trình 22TCN 272-05, việc kiểm toán sức chịu tải của cọc quy định trong 

điều 10.5 theo trạng thái giới hạn sử dụng và trạng thái giới hạn cường độ. Trong phạm 

vi đồ án, chỉ thực hiện kiểm toán sức chịu tải của cọc theo khả năng kết cấu và đất nền. 

   Với nội lực đầu cọc xác định được, ta sẽ tiến hành kiểm tra khả năng chịu tải của cọc 

theo vật liệu làm cọc và khả năng chịu tải của lớp đá gốc đầu mũi cọc. 

Số liệu tính toán: 

 

§­ờng kính thân cọc 1000 mm 

Cao độ đỉnh bệ cọc +0.8 m 

Cao độ đáy bệ cọc -1.7 m 

Cao độ mũi cọc (dự kiến) -18.3 m 

Chiều dài cọc (dự kiến) 20 m 

Đường kính thanh cốt thép dọc  30 mm 

Cường độ bê tông cọc 40 Mpa 

Cường độ cốt thép cọc 420 Mpa 

Cự li cọc theo phương dọc cầu 3000 mm 

Cự li cọc theo phương ngang cầu  3000 mm 

Bố trí cọc trên mặt bằng 
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x

y

100300300100

351

624

1
0

0
1

0
0

5
0

0

800

3
0

0

 
 

1.Xác định sức chịu tải cọc: 

+ Chọn cọc khoan nhồi bằng BTCT đường kính D = 1,0m, khoan xuyên qua các lớp đất 

dính có góc ma sát ( f )i và lớp cát sỏi cuội có góc ma sát f = 45
0
. 

+ Bê tông cọc mác #300. 

+ Cốt thép chịu lực 20 25 có cường độ 420MPa. Đai tròn 10 a200. 

1.1.Xác định sức chịu tải trọng nén của cọc nhồi theo vật liệu làm cọc: 

- Bê tông cấp 40   có  fc’ =300 kg/cm2  

- Cốt thép chịu lực AII có Ra=2400kg/cm2 

 Sức chịu tải của cọc theo vật liệu 

Sức chịu tải của cọc D=1000mm  

Theo điều A5.7.4.4-TCTK sức chịu tải của cọc theo vật liệu làm cọc tính theo công 

thức sau 

 PV = .Pn . 

Với Pn = Cường độ chịu lực dọc trục danh định có hoặc không có uốn tính theo công 

thức : 

 Pn = .{m1.m2.fc’.(Ac - Ast) + fy.Ast}= 0,75.0.85{0,85. fc’.(Ac - Ast) + fy.Ast}  

Trong đó : 

 = Hệ số sức kháng, =0.75 

m1,m2 : Các hệ số điều kiện làm việc. 

fc’ =40MPa: Cường độ chịu nén nhỏ nhất của bêtông  

fy =420MPa: Giới hạn chảy dẻo quy định của thép  

Ac: Diện tích tiết diện nguyên của cọc 

Ac=3.14x10002/4=785000mm2
 

Ast: Diện tích của cốt thép dọc (mm2). 

Hàm lượng cốt thép dọc thường hợp lý chiếm vào khoảng 1.5-3%. với hàm lượng 2% 

ta có: 
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Ast=0.02xAc=0.02x785000=15700mm2 

Vậy sức chịu tải của cọc theo vật liệu là: 

PV =0.75x0,85x(0,85x30x(785000-15700)+ 420x15700) = 16205.3x103(N). 

Hay PV = 16205.3 (T). 

 

1.2.Xác định sức chịu lực nén của cọc đơn theo cường độ đất nền: 

Số liệu địa chất: 

- Lớp 1: sét pha cát. 

- Lớp 2: cát cuội sỏi. 

- Lớp 3: Đá vôi. 

Theo điều 10.7.3.2 sức kháng đỡ của cọc được tính theo công thức sau: 

QR= Qn= qpQp 

Với Qp=qpAp;  

Trong đó: 

Qp            :Sức kháng đỡ mũi cọc 

qp    : Sức kháng đơn vị mũi cọc  (Mpa) 

qp   : Hệ số sức kháng qp=0.55  (10.5.5.3) 

Ap    : Diện tích mũi cọc (mm2)  

Xác định sức kháng mũi cọc  : 

qp=3qu Ksp d   (10.7.3.5) 

Trong đó :  

Ksp  : khả năng chịu tải không thứ nguyên. 

d  : hệ số chiều sâu không thứ nguyên. 
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                qu : Cường độ chịu nén dọc trục trung bình của lõi đá (Mpa), qu = 35 Mpa 

Ksp : Hệ số khả năng chịu tải không thứ nguyên . 

Sd  : Khoảng cách các đường nứt (mm).Lấy  Sd = 400mm. 

td  : Chiều rộng các đường nứt (mm). Lấy td=6mm. 

D  : Chiều rộng cọc (mm); D=1000mm. 

Hs  : Chiều sâu chôn cọc trong hố đá(mm). HS = 1800mm. 

Ds  : Đường kính hố đá (mm). DS = 1200mm. 

Tính được :     d     =1.52 

  KSP  = 0.145 
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 Vậy qp = 3 x30 x0,145x1,6=19.36Mp = 1936T/m2 

Sức chịu tải tính toán của cọc (tính theo công thức 10.7.3.2-1) là : 

                      QR = .Qn = qP.Ap = 0.5 x 1936 x 3.14 x 10002/4  =  759.9x106N 

=759.9 T 

Trong đó: 

QR  : Sức kháng tính toán của các cọc. 

  : Hệ số sức kháng đối với sức kháng mũi cọc được quy định trong 

bảng 10.5.5-3 

As  : Diện tích mặt cắt ngang của mũi cọc  

Từ  các  kết quả tính được  chọn sức chịu tải của cọc  là  [ Pc ] =  min );( QPv =  7599 

(KN) 

2.Tính toán nội lực tác dụng lên các cọc trong móng: 

   Đối với móng cọc đài thấp thì tải trọng nằm ngang coi như đất nền chịu, nội lực tại 

mặt cắt đáy móng 

Công thức kiểm tra: 

cPPmax  

Trong đó: 

- Pmax : Tải trọng tác động lên đầu cọc 

- Pc : Sức kháng của cọc dã được tính toán ở phần trên 

Tải trọng tác động lên đầu cọc được tính theo công thức 

n

i

y

n

i

x

x

xM

y

yM

n

P
P

1

2

max

1

2

max
max

..
 

Trong đó : 

- P        : tổng lực đứng tại đáy đài . 

- n : số cọc, n = 6 

- xi, yi  : toạ độ của cọc so với hệ trục quán tính chính trung tâm 

- Mx , My : tổng mômen của tải trọng ngoài so với trục đi qua trọng tâm của tiết diện 

cọc tại đáy đài theo 2 phương x, y. 
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Kiểm toán cọc với Pc=8195KN  

Trạng thái GHCĐ I 

 

                                                                                 NZ= 12356.21KN 

                                                                                   MX= 11153.01KNm 

                                                                                    MY =8963.66KNm 

Cọc Xi  (m) Yi  (m) X2i  (m2) Y2i  (m2) Ni  (KN) Yêu cầu 

1 -3.0 1.5 9 2.25 6506.82 đạt 

2 0 -1.5 0 2.25   5375.97      đạt 

3 3 1.5 9 2.25 7032.36      đạt 

4 -3 -1.5 9 2.25 7532.36      đạt 

5 0 1.5 0 2.25 5375.97      đạt 

6 3 -1.5 9 2.25 5965.69      đạt 

         

1. Kết luận: Ni< Pc=7599KN => cọc chịu được tải trọng kết cấu. 
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PHần III:  

thiết kế thi công 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chương I: Thiết kế thi công trụ  

I. Yêu cầu thiết kế: 

Trong đồ án này em thiết kế phục vụ thi công trụ T2 cho đến móng.  

Các số liệu tính toán như sau: 
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Số liệu địa chất : 

-lớp 1 :cát cuội sỏi 

-lớp 2 :sét dẻo cứng . 

-lớp 3 :đá vôi ít nứt nẻ . 

ii. Trình tự thi công: 

II.1 Thi công trụ: 

Bước 1 :  Xác định chính xác vị trí tim cọc, tim đài  

- Xây dựng hệ thống cọc định vị, xác định chính xác vi trí tim cọc, tim trụ tháp 

- Dựng giá khoan Leffer hạ ống vách thi công cọc khoan nhồi 

Bước 2 : Thi công cọc khoan nhồi 

- Lắp đặt hệ thống cung cấp dung dịch Bentonite, hệ thống bơm thải vữa mùn khi 

khoan cọc 

- Dùng máy khoan tiến hành khoan cọc 

- Hạ lồng côt thép, đổ bê tông cọc 

Bước 3 : Thi công vòng vây cọc ván 

- Lắp dựng cọc ván thép loại Lassen bằng giá khoan 

- Lắp dựng vành đai trong và ngoài 

- Đóng cọc đến độ sâu thiết kế 

- Lắp đặt máy bơm xói hút trên hệ nổi, xói hút đất trong hố móng đến độ sâu thiết kế 

Bước 4 : Thi công bệ móng 

- Xử lý đầu cọc khoan nhồi. 

- Đổ bê tông bịt đáy, hút nước hố móng  

- Lắp dựng ván khuôn, cốt thép, đổ bê tông bệ móng 

Bước 5 : Thi công trụ cầu 

- Chế tạo, lắp dựng đà giáo ván khuôn thân trụ lên trên bệ trụ 

- Lắp đặt cốt thép thân trụ, đổ bê tông thân trụ từng đợt một.  

- Cao độ đỉnh trụ: +16.3 m 

- Cao độ đáy trụ: -1.2 m 

- Cao độ đáy đài: -3.7 m 

- Cao độ mực nước thi công: + 2.00 m 

- Cao độ đáy sông:                 -1.12 m 

- Chiều rộng bệ trụ : 5.0 m 

- Chiều dài bệ trụ   : 8 m 

- Chiều rộng móng 7 m 

- Chiều dài móng  10 m 
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Bước 6 : Hoàn thiện  

- Tháo dỡ toàn bộ hệ đà giáo phụ trợ 

- Hoàn thiện trụ 

II.2 Thi công kết cấu nhịp: 

Bước 1 :  Chuẩn bị phương tiện  

-Tập kết sẵn nhịp dầm chủ trên đường đầu cầu  

- Lắp dựng giá ba chân ở đường đầu cầu  

- Tiến hành lao lắp giá ba chân  

Bước 2:  Lao lắp nhịp dầm chủ 

- Dùng giá ba chân cẩu lắp dầm ở hai đầu cầu   

- Lao dầm vào vị trí gối cầu. 

- Tiến hành đổ bê tông dầm ngang. 

- Đổ bê tông bản liên kết giữa các dầm 

-Di chuyển giá ba chân thi công các nhịp tiếp theo 

Bước 3: Hoàn thiện 

-Tháo lắp giá ba chân  

- Đổ bê tông mặt đường 

- Lắp dựng vỉa chắn ô tô lan can, thiết bị chiếu sáng  

- Lắp dựng biển báo 

iii. Thi công móng: 

   Móng cọc khoan nhồi đường kính cọc 1.0m, tựa trên nền cát sét. Toàn cầu có 2 mố 

(M1, M2) và 5 trụ ( T1, T2, T3, T4,T5). 

 

 

 

Các thông số móng cọc 

 

 M1 T1 T2 T3 T4 T5 M2 

Số lượng cọc trong móng ( cọc) 
6 6 6 6 

6 

 
6 6 

Đường kính thân cọc(m) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Chiều cao bệ cọc (m) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

Cao độ đỉnh bệ  cọc(m) +8.2 +0.8 -1.2 -1.2 -1.4 +0.8 +8.2 

Cao độ đáy bệ  cọc(m) +5.7 -1.7 -3.7 -3.7 -3.9     -1.7 +5.7 

Cao độ mũi cọc dự kiếm (m) -18.8 -18.3 -19.2 -19.2 -14.1 -12.8 -14.3 

Chiều dài cọc dự kiến (m) 25 17 16 16 12 10 20 

Cự li cọc theo phương dọc cầu 

(m) 
3.0 3.0 3.0 3.0 

   3.0 
3.0 3.0 

Cự li cọc theo phương ngang cầu 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 
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(m) 

III.1. Công tác chuẩn Bị: 

           Cần chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị phục vụ thi công. Quá trình thi công 

móng liên quan nhiều đến điều kiện địa chất, thuỷ văn, thi công phức tạp và hàm chứa 

nhiều rủi ro. Vì thế đòi hỏi công tác chuẩn bị kỹ lưỡng và nhiều giải pháp ứng phó kịp 

thời và các tình huống có thể xảy ra. Công tác chuẩn bị cho thi công  bao gồm một số 

nội dung chính sau: 

          Kiểm tra vị trí lỗ khoan, các mốc cao độ. Nếu cần thiết có thể đặt lại các mốc 

cao độ ở vị trí mới không bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công cọc. 

           Chuẩn bị ống vách, cốt thép lồng cọc như thiết kế. Chuẩn bị ống đổ bê tông dưới 

nước. 

          Thiết kế cấp phối bê tông, thí nghiệm cấp phối bê tông theo thiết kế, điều chỉnh 

cấp phối cho phù hợp với cường độ và điều kiện đổ bê tông dưới nước. 

          Dự kiến khả năng và phương pháp cung cấp bê tông tươi liên tục cho thi công đổ 

bê tông dưới nước. 

Chuẩn bị các lỗ chừa sẵn tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra chất lượng cọc 

khoan sau này. 

III.2 Công tác khoan tạo lỗ: 

III.2.1 Xác định vị trí lỗ khoan 

         Định vị cọc trên mặt bằng cần dựa vầo các mốc đường chuẩn toạ độ được xác 

định tại hiện trường. 

         Sai số cho phép của lỗ cọc không được vượt quá các giá trị sau: 

         Sai số đường kính cọc: 5% 

         Sai số độ thẳng đứng : 1% 

         Sai số về vị trí cọc: 10cm 

         Sai số về độ sâu của lỗ khoan : ±10cm  

III.2.2 Yêu cầu về gia công chế tạo lắp dựng ống vách 

          ống vách phải được chế tạo như thiết kế. Bề dày  ống vách sai số không quá 

0.5mm so với thiết kế. ống vách phải đảm bảo kín nước ,đủ độ cứng.Trước khi hạ ống 

vách cần phải kiểm tra nghiệm thu chế tạo ống vách. 

           Khi lắp dựng ống vách cần phải có giá định hướng hoặc máy kinh vĩ để đảm bảo 

đúng vị trí và độ nghiêng lệch. 

           ống vách có thể được hạ bằng phương pháp đóng, ép rung hay kết hợp với đào 

đất trong lòng ống. 

III.2.3 Khoan tạo lỗ 

           Máy khoan cần được kê chắc chắn đảm bảo không bị nghiêng hay di chuyển 

trong quá trình khoan. 
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           Cho máy khoan quay thử không tải nếu máy khoan bị xê dịch hay lún phải tìm 

nguyên nhân xử lí kịp thời. 

           Nếu cao độ nước sông thay đổi cần phải có biện pháp ổn định chiều cao cột 

nước trong lỗ khoan. 

           Khi kéo gầu lên khỏi lỗ phải kéo từ từ  cân bằng ổn định không được va vào ống 

vách. 

           Phải khống chế tốc độ khoan thích hợp với địa tầng, trong đất sét khoan với tốc 

độ trung bình, trong đất cát sỏi khoan với tốc độ chậm. 

           Khi chân ống vách chạm mặt đá dùng gầu lấy hết đất trong lỗ khoan, nếu gặp đá 

mồ côi hay mặt đá không bằng phẳng phải đổ đất sét kẹp đá nhỏ đầm cho bằng phẳng 

hoặc cho đổ một lớp bê tông dưới nước cốt liệu bằng đá dăm để tạo mặt phẳng cho búa 

đập hoạt động. Lúc đầu kéo búa với chiều cao nhỏ để hình thành lỗ ổn định, tròn thẳnh 

đứng, sau đó có thể khoan bình thường. 

           Nếu sử dụng dung dịch sét giữ thành phải phù hợp với các qui định sau : 

           Độ nhớt của dung dịch sét phải phù hợp với điều kiện địa chất công trình và 

phương pháp sử dụng dung dịch.Bề mặt dung dịch sét trong lỗ cọc phải cao hơn mực 

nước ngầm 1,0m trở lên. Khi có mực nước ngầm thay đổi thì mặt dung dịch sét phải 

cao hơn mực nước ngầm cao nhất là 1,5m. 

           Trong khi đổ bê tông , khối lượng riêng của dung dịch sét trong khoảng 50 cm 

kể từ đáy lỗ <1,25T/m3, hàm lượng cát <=6%, độ nhớt <=28 giây. Cần phải đảm bảo 

chất lượng dung dịch sét theo độ sâu của từng lớp đất đá, đảm bảo sự ổn định thành lỗ 

cho đến khi kết thúc việc đổ bê tông. 

III.2.4 Rửa lỗ khoan 

           Khi đã khoan đến độ sâu thiết kế tiến hành rửa lỗ khoan, có thể dùng máy bơm 

chuyên dụng hút mùn khoan từ đáy lỗ khoan lên . Cũng có thể dùng máy nén khí để 

đưa mùn khoan lên cho đến khi bơm ra nước trong và sạch. Chọn loại máy bơm, quy 

cách đầu xói phụ thuộc vào chiều sâu và vật liệu cần xói hút. 

           Nghiêm cấm việc dùng phương pháp khoan sâu thêm thay cho công tác rửa lỗ 

khoan. 

III.2.5 Công tác đổ bê tông cọc 

           Đổ bê tông cọc theo phương pháp ống rút thẳng đứng. 

           Một số yêu cầu của công tác đổ bê tông cọc: 

         +  Bê tông phải được trộn bằng máy. Khi chuyển đến công trường phải được kiểm 

tra độ sụt và độ đồng nhất. Nếu dùng máy bơm bê tông thì bơm trực tiếp bê tông vào 

phễu của ống dẫn. 

         +  Đầu dưới của ống dẫn bê tông cách đáy lỗ khoan khoảng 20-30 cm. 

ống dẫn bê tông phải đảm bảo kín khít. 

         +  Độ ngập sâu của ống dẫn trong bê tông không được nhỏ hơn 1,2m và không 

được lớn hơn 6m. 
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         +  Phải đổ bê tông liên tục, rút ngắn thời gian tháo ông dẫn, ống vách để giảm 

thời gian đổ bê tông . 

         +  Khi ống dẫn chứa đầy bê tông phải đổ từ từ tránh tạo thành các túi khí trong 

ống dẫn. 

         + Thời gian ninh kết ban đầu của bêtong không được sớm hơn toàn bộ thời gian 

đúc cọc khoan nhồi. Nếu cọc dài , khối lượng bê tông lớn có thể cho thêm chất phụ gia 

chậm ninh kết. 

         +  Đường kính lớn nhất của đá dùng để đổ bê tông không được lớn hơn khe hở 

giữa hai thanh cốt thép chủ gần nhau của lồng thép cọc. 

III.2.6 Kiểm tra chât lượng cọc khoan nhồi 

          Kiểm tra bê tông phải được thực hiện trong suốt quá trình của dây chuyền đổ bê 

tông dưới nước. 

          Các mẫu bê tông phải được lấy từ phễu chứa ống dẫn để kiểm tra độ linh động, 

độ nhớt và đúc mẫu kiểm tra cường độ. 

        +  Trong quá trình đổ bê tông cần kiểm tra và ghi nhật ký thi công các số liệu 

sau : 

        +  Tốc độ đổ bê tông  

        +  Độ cắm sâu của ống dẫn vào vữa bê tông . 

        +  Mức vữa bê tông dâng lên trong hố khoan. 

III.3 Thi công vòng vây cọc ván thép: 

          Trình tự thi công cọc ván thép: 

        +   Đóng cọc định vị  

        +   Liên kết thanh nẹp với cọc định vị thành khung vây. 

        +   Xỏ cọc ván từ các góc về giữa. 

        +   Tiến hành đóng cọc ván đến độ chôn sâu theo thiết kế. 

          Thường xuyên kiểm tra để có biện pháp xử lí kịp thời khi cọc ván bị nghiêng 

lệch. 

III.4 Công tác đào đất bằng xói hút : 

           Các lớp đất phía trên mặt đều là dạng cát, sét nên thích hợp dùng phương pháp 

xói hút để đào đất nơi  ngập nước. 

           Tiến hành đào đất bằng máy xói hút. Máy xói hút đặt trên hệ phao chở nổi. Khi 

xói đến độ sâu cách cao độ thiết kế 20-30cm thì dừng lại, sau khi bơm hút nước tiến 

hành đào thủ công đến cao độ đáy móng để tránh phá vỡ kết cấu phía dưới. Sau đó san 

phẳng, đầm chặt đổ bê tông bịt đáy. 

III.5 Đổ bê tông bịt đáy : 

III.5.1 Trình tự thi công: 

Chuẩn bị ( vật liệu, thiết bị...) 

Bơm bêtông vào thùng chứa. 

Cắt nút hãm 
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Nhấc ống đổ lên phía trên 

Khi nút hãm xuống tới đáy, nhấc ống đổ lên để nút hãm bị đẩy ra và nổi lên. Bê 

tông phủ kín đáy. Đổ liên tục. 

Kéo ống lên theo phương thẳng đứng, chỉ được di chuyển theo chiều đứng. 

Đến khi bê tông đạt 50% cường độ thì bơm hút nước và thi công các phần khác. 

III.5.2 Nguyên tắc và yêu cầu khi đổ bê tông: 

Nguyên tắc và yêu cầu khi đổ bê tông bịt đáy. 

Bêtông tươi trong phễu tụt xuống liên tục, không đứt đoạn trong hố móng ngập 

nước dưới tác dụng của áp lực do trọng lượng bản thân. 

ống chỉ di chuyển theo chiều thẳng đứng, miệng ống đổ luôn ngập trong bê tông 

tối thiểu 0.8m. 

Bán kính tác dụng của ống đổ R=3.5m 

Đảm bảo theo phương ngang không sinh ra vữa bê tông quá thừa và toàn bộ diện 

tích đáy hố móng được phủ kín bêtông theo yêu cầu. 

Nút hãm: khít vào ống đổ, dễ xuống và phải nổi. 

Bêtông:        +Có mác thường cao hơn thiết kế một cấp 

+ Có độ sụt cao: 16 - 20cm. 

+ Cốt liệu thường bằng sỏi cuội. 

Đổ liên tục, càng nhanh càng tốt. 

Trong quá trình đổ phải đo đạc, kĩ lưỡng. 

III.5.3 Tính toán chiều dày lớp bê tông bịt đáy 

a) Các số liệu tính toán: 

     Xác định kích thước đáy hố móng. 

5
0

0
0

8000
10000

7
0

0
0

Bệ trụ
Hố móng

 
 

            Ta có :                 L= 8 + 2 = 10 m 

                                        B = 5 + 2 =7 m 

     Gọi  hb  :là chiều dày lớp bê tông bịt đáy . 

             t   :là chiều sâu chôn cọc ván ( t 2m ) 
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      Xác định kích thước vòng vây cọc ván ta lấy rộng về mỗi phía của bệ cọc là 1 m. 

Cọc ván sử dụng là  cọc ván thép . 

 

5
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1
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0
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1
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Sơ đồ bố trí cọc ván như sau: 

0
,5
m

0
,5
m

H
h
b

t

H

h
b

t

 

b) Tính toán chiều dày lớp bê tông bịt đáy 

*Điều kiện tính toán: 

    áp lực đẩy nổi của nước phải nhỏ hơn ma sát giữa bê tông và cọc + trọng lượng của 

lớp bê tông bịt đáy. 

)..(......... 2211 bnbbbb hHmhukhuhn   

bh m
mukun

H

nb

n 1
......

..

2211

 

- Cao độ đỉnh trụ: +16.3 m 

- Cao độ đáy trụ: -1.2 m 

- Cao độ đáy đài: -3.7 m 

- Cao độ mực nước thi 

công: + 2.00 m 

- Cao độ đáy sông: -1.12 m 

- Chiều rộng bệ trụ : 5.0 m 

- Chiều dài bệ trụ   : 8 m 

- Chiều rộng móng 7 m 

- Chiều dài móng  10 m 
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 Trong đó : 

              H : Khoảng cách MNTC tới đáy đài = 6.5 m  

hb : Chiều dầy lớp bê tông bịt đáy 

m = 0,9  hệ số điều kiện làm việc. 

n = 0,9 hệ số vượt tải. 

b : Trọng lượng riêng của bê tông bịt đáy b = 2,4T/m2. 

n : Trọng lượng riêng của nước n =1 T/m2. 

u2: Chu vi cọc = 3,14 1 = 3,14 m 

2 : Lực ma sát giữa bê tông bịt đáy và cọc . 

                                     2 = 4T/m2. 

k: Số cọc trong móng k =6 (cọc) 

 : Diện tích hố móng. ( Mở rộng thêm 1m ra hai bên thành để thuận lợi cho 

thi công). 

= 10  7 =  70 m2 . 

1 : Lực ma sát giữa cọc ván với lớp bê tông 

1 = 3T/m2. 

u1: Chu vi tường cọc ván =(10 + 7)  2  = 34 m 

bh mm
xxxxxx

xx
101.2

1709,0).414,363344,2709,0(

705.61
 

              Vậy ta chọn hb=2 m 

*Kiểm tra cường độ lớp bê tông bịt đáy: 

   Xác định hb theo điều kiện lớp bê tông chịu uốn.  

Ta cắt ra 1 dải có bề rộng là 1m theo chiều ngang của hố móng để kiểm tra.  

Coi như dầm đơn giản nhịp l = 7m. 

Sử dụng bê tông mác 200 có Ru = 65 T/m2. 

Tải trọng tác dụng vào dầm là q (t/m) 

                     q = Pn – qbt  = n.(H+hb ) – hb. bt  

                     q = 1.(4,5 + hb) - 2,4.hb  = 4,5 - 1,4.hb 

+ Mô men lớn nhất tại tiết diện giữa nhịp là : 

Mmax = b

b h
hlq

.575.85625.27
8

7)..4,15,4(

8

.
22

 

+ Mômen chống uốn :  

W = 
66

.1

6

.
222

bb hhhb
 

 

 

+ Kiểm tra ứng suất :           
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max =   65
)575.85625.27.(6

2

max

b

b

h

h

W

M
 T/m2  

Ta có phương trình bậc hai: 

0375.16545.51.65 2

bb hh    

Giải ra ta có: hb = 1,24 m > 1m 

Vậy chọn chiều dày lớp bê tông bịt đáy hb = 2 m làm số liệu tính toán. 

 III.5.4 Tính toán cọc ván thép: 

1.Tính độ chôn sâu cọc ván. 

- Khi đã đổ bê tông bịt đáy xong, cọc ván được tựa lên thành bê tông và thanh 

chống (có liên kết) nên cọc ván lật xoay quanh điểm o  

Đất dưới đáy móng: 

¸ sét   : 0=1.8 (T/m2); tt=150; . 

Hệ số vượt tải n1=1.2 đối với áp lực chủ động. 

Hệ số vượt tải n2=0.8 đối với áp lực bị động. 

Hệ số vượt tải n3=1.0 đối với áp lực nước. 

    a) Tính độ chôn sâu của cọc ván thép 
Sơ đồ : 

En

En

Edc

Edc

h
b

H
t

Pdc Pn Pbd

0
.5

m

 
Theo sơ đồ trên ta có: 

Sử dụng cọc ván với một thanh chống tính hợp lực mô men tại điểm O: 
Ta có: 

0,

bd

d

cd

nd MM (1) 

+ Hợp lực áp lực đất chủ động: 

E®c®  = 
2

)(
.

2

)(
.

thH
P

thhH
P b

dc
bn

dc  

(hn= 0 do đổ đất lấn tới cao độ mực nước thi công dÓ tiến hành thi công cọc ván) 

     Với: Pđc = )
2

45()..( 02tgthH bdn  

=180   P®c = ).(795,0 thH b
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3

)(
.795,0

3

).(2
.

2

).(795,0 32 thHthHthH
M bbbcd

d
 

+ Hợp lực áp lực đất bị động: 

E®b®  = 23975,0
2

..795,0
2

. t
t

t
t

Pdb  

)
3

2
.(3975,0 2 t

hHtM b

cd

d  

+ Hợp lực áp lực nước chủ động: 

Pn1=
2

)5,0(
.

2

)5,0(
.)5,0.(

2

11

HH
PEH nnnn

 

3

)5,0(2
.

2

)5,0(
.

3

)5,0(2
.

2

11

HHH
EM nnn

 

Pn2= )5,0).(5,0.()5,0.()5,0.( 11 bnbnnn htHhtPEH  

2

5,0
5,0).5,0).(5,0.(2

b
bnn

ht
HhtHM  

Thay các biểu thức trên vào 1 ta có phương trình bậc 3, triệt tiêu các giá trị thu 

được phương trình bậc 2 sau: 

0606,68016,188746,21747,0 23 ttt  

Giải ra ta có: t = 2,69m 
Để an toàn ta chọn độ chôn sâu t = 3,0m 
Chiều dài của một thanh cọc ván Laxen IV là L = 8m 

    b) tính toán cường độ cọc ván : 

Cọc ván coi như dầm chịu uốn kê hai đầu: 
+ một đầu là thanh nẹp 
+ một đầu kê lên điểm cách đỉnh lớp bê tông bịt đáy 1 khoảng là 0,5m. 
+ cọc ván sử dụng là cọc ván thép laxsen dài: 

                   L = 8m 

                W = 2200 cm3 

Tường cọc ván có một tâng chống (nẹp gồm 2I400, thanh chống ngang gồm 
2I400) 

 

 

 

Biểu đồ chịu tải : 
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Edc

h
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H
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Pdc
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m

En

Pn
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1
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0
0

5
1

0
0

 

Tính toán áp lực ngang: 

áp lực ngang của nước :      Pn = n. H1 = 1.5,1 = 5,1 (t/m) 

áp lực đất bị động :      Pb =  đn.H1. tg
2 (450 - /2). 

=>   Pb = 1,5.5,1.tg2(450 - 90)  =4,038(t/m) 
 

      Tìm Mmax ? 

5.1

A

Pd

Pn

Ra Rb

B

 
 

         Theo sơ đồ : 

3

1,5.2
.

2

1,5
.

3

1,5.2
.

2

1.5
.1.50 dnAB PPRM  

 )(31.13
3

1,5
).1.573.2(

1.5*3

1,5
).(

2

TPPR ndA  

3

1,5*2
1,5

2

1,5
).(1,50 dnBA PPRM  

 )(65.6
3

1,5*2
1,5

2

1,5
.

1,5

1.573.2
TRB  

Giả sử vị trí Q=0 nằm cách gối một đoạn 0 < x < 5.1m 

Ta có:  
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1

xHxhqxqq
xRxHRM xx

ABX
  (1’) 

Với : 
1

1 ).(

H

xHq
qx  , )/(83.773.21.5 mtppq dn . 

3

)(
.

).(
).(.).(

2

1

1

1

1

2

1

1

1

xH

H

xHq

H

x
xH

H

q
qxRxHR AB  

Thay số vào (1’ )ta có phương trình bậc 3: 

XM = 0.12x3 – 1.09x2 + 3.01x + 25.9(1) 

001.313.234.00 2 xx
dx

Md X  

Giải phương trình trên ta có: 

x = 4 và x = 2  

Chọn x = 4 làm trị số để tính, thay vào (1) ta có: 

MMax=28.18Tm 

Kiểm tra:  

Công thức : 
ycW

M max Ru = 2000 kG/cm2 . 

+ Với cọc ván thép laxsen IV dài L = 8 m, có W = 2200 cm3 

Do đó )/(9.1280
2200

10.18.28 2
5

cmkG Ru = 2000 (kG/cm2 ). 

III.5.5 Tính toán nẹp ngang : 

Nẹp ngang được coi như dầm liên tục kê trên các gối chịu tải trọng phân bố đều 

+ Các gối là các thanh chống với khoảng cách giữa các thanh chống là:    

l = 2-3m  (theo chiều ngang)  

l1 = 3 m (theo chiều dọc). 

+ Tải trọng tác dụng lên thanh nẹp là phản lực gối RB tính cho 1m bề rộng. RB = 6.65 T 

Sơ đồ tính :  
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Mômen lớn nhất Mmax được tính theo công thức gần đúng sau :  

Mmax  = 98.5
10

365.6

10

. 22 xlq
(Tm). 

Chọn tiết diện thanh nẹp theo công thức :  

ycW

M max

max Ru = 2000 (kg/cm2 ) 

u

yc
R

M
W max  = 

2000

1098.5 5x
 = 299 cm3. 

Chọn thanh nẹp ngang định là thép chữ I có: 

Wx  > Wyc = 299 cm3. 

III.5.6 tính toán thanh chống: 

        Thanh chống chịu nén bởi lực tập trung. 

         Lực phân bố tam giác: 138.9038.41.5dn ppq (T) 

+ Phản lực tại A lấy mô men đối với điểm B: 

3

.
.

2
..0 2

HH
qLRM BA  

(L2 = H =3,1m) 

)(7.7
3*2

1,5*138.9

3*2

.

3

.
.

2 2

T
hqH

L

qH
RB  

RB= B = 7.7 (T) 

+ Duyệt thanh chịu nén: 

ngF

A

.
 

Với lo = 2.l1 = 6m (chiều dài thanh chịu nén) 
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       Chọn nẹp đứng có:  I =7080 cm4 

      Fng = 46,5 cm2 
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A

ng

 

        Với : )/(1700)/(43.204 22 cmkGcmkG nen  

Thanh chống đạt yêu cầu 

III.6. Bơm hút nước: 

        Do có cọc ván thép và bê tông bịt đáy nên nước không thấm vào hố móng trong 

quá trình thi công, chỉ cần bố trí máy bơm để hút hết nước còn lại trong hố móng. 

Dùng hai máy bơm loại C203 hút nước từ các giếng tụ tạo sự khô ráo cho bề mặt hố 

móng. 

III.7. Thi công đài cọc: 

        Trước khi thi công đài cọc cần thực hiện một công việc có tính bắt buộc đó là 

nghiệm thu cọc, xem xét các nhật ký chế tạo cọc, nghiệm thu vị trí cọc, chất lượng bê 

tông và cốt thép của cọc. 

        Tiến hành đập đầu cọc. 

        Dọn dẹp vệ sinh hố móng. 

        Lắp dựng ván khuôn và bố trí các lưới cốt thép. 

        Tiến hành đổ bê tông bằng ống đổ. 

        Bảo dưỡng bê tông khi đủ f’C thì tháo dỡ ván khuôn. 

IV. Thi công trụ: 

  Các kích thước cơ bản của trụ và đài như  sau: 
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IV.1 Yêu cầu khi thi công: 

        Theo thiết kế kỹ thuật trụ thiết kế là trụ đặc bê tông toàn khối, do đó công tác chủ 

yếu của thi công trụ là công tác bê tông cốt thép và ván khuôn. 

        Để thuận tiện cho việc lắp dựng ván khuôn ta dự kiến sử dụng ván khuôn lắp 

ghép.  Ván khuôn được chế tạo từng khối nhỏ trong nhà máy được vận chuyển ra vị trí 

thi công, tiến hành lắp dựng thành ván khuôn. 

        Công tác bê tông được thực hiện bởi  máy trộn C284-A công suất 40 m3/h, sử 

dụng đầm dùi bê tông bán kính tác dụng R = 0.75m. 

IV.2 Trình tự thi công như sau: 

     Chuyển các khối ván khuôn ra vị trí trụ,lắp dựng ván khuôn theo thiết kế. 

     Đổ bê tông vào ống đổ, trước khi đổ bê tông phải kiểm tra ván khuôn lại một lần 

nữa, bôi dầu lên thành ván khuôn tránh hiện tượng dính kết bê tông vào thành ván 

khuôn sau này. 



Trường:ĐHDL Hải Phòng                                                           Đồ án tốt nghiệp 
                                                                                                        Thiết kế cầu 

 

Gvhd1:Th.s:Phạm Văn Thái-Gvhd2:Th.s:Trần Anh Tuấn                                      Trang: 

139                                                                                                     

Svth: Nguyễn Ngọc Minh                                                                                      

 

 

    Đổ bê tông thành từng lớp dầy 40cm, đầm ở vị trí cách nhau không quá 1.75R, thời 

gian đầm là 50 giây một vị trí, khi thấy nước ximăng nổi lên là được.Yêu cầu khi đầm 

phải cắm sâu vào lớp cũ 4 -5cm, đổ đầm liên tục trong thời gian lớn hơn 4h phải đảm 

bảo độ toàn khối cho bê tông tránh hiện tượng phân tầng. 

    Bảo dưỡng bê tông :Sau 12h từ khi đổ bê tông có thể tưới nước, nếu trời mát tưới 3-4 

lần/ngày, nếu trời nóng có thể tưới nhiều hơn. Khi thi công nếu gặp trời mưa thì phải 

có biện pháp che chắn. 

    Khi cường độ đạt 55%f’c cho phép tháo dỡ ván khuôn. Quá trình tháo dỡ ngược với 

quá trình lắp dựng. 

IV.3 tính ván khuôn trụ: 

IV.3.1 Tính ván khuôn đài trụ. 

   Đài có kích thước a  b  h = 8 x 5 x 2.5 (m). 

   áp lực tác dụng lên ván khuôn gồm có: 

        + áp lực bê tông tươi. 

        + Lực xung kích của đầm. 

Chọn máy trộn bê tông loại C284-A có công suất đổ 40m3/h.  

Và đầm dùi có bán kính tác dụng là 0,75m. 

Diện tích đài: 8 x 5 = 40 m2. 

Sau 4h bê tông đó lên cao được: z 

 )(75.0)(4
40

4404
mm

F

Q
h  

Giả sử dùng ống vòi voi để đổ lực xung kích 0,4T/m2. 

áp lực ngang tác dụng lên ván khuôn là: 

+ Do áp lực ngang của bê tông tươi: 

 q1 = 400 (Kg/m 2 ) = 0.4 (T/m 2 )    ,n = 1.3 

+ Lực xung kích do đầm bê tông: h > 0,75 m nên 

q2
23 /18001075.04.2 mKg  

Biểu đồ áp lực thay đổi theo chiều cao đài nhưng để đơn giản hóa tính toán và thi công 

ta coi áp lực phân bố đều:  

 qtc= )/(25.1671
4

440045.21800
2

75.01800

2mkg  

 qtt =1.3  1671.25=2172.62 kg/m2 
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Chọn ván khuôn như sau: 

Nẹp đứng 16x16cm

Thanh căng 14

Ván khuôn đứng 20x4cm
16 1616

Nẹp ngang 12x14cm

4

2
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IV.3.2. Tính ván đứng: 

  Tính toán với 1m bề rộng của ván 

  Sơ đồ tính toán: 

1m
8080

q

0
.0

4
m

 

Mômen uốn lớn nhất: 

Mmax= 139
10

8.062,2172

10

22ql
kgm 

Kiểm tra theo điều kiện nén uốn của ván :  
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 uR
W

Mmax  

Với  
6

04.01

6

22b
W =0,000267 (m3)    

 =>  =
000267.0

10139 4

= 52.06 (kg/cm2) < Ru = 130 (kg/cm2)    

=> Thoả mãn điều kiện chịu lực 

Kiểm tra độ võng :  

f = 
250384

5 4 l

EJ

ql
 

Trong đó :  

- E  : môđun đàn hồi của gỗ Edh= 90.000 (kg/cm2) 

- l  : chiều dài nhịp tính toán  l = 80 cm 

- J  : mômen quán tính 1m rộng ván khuôn  

 
12

04.01

12

33b
J =  5.33x10-6 (m4) = 533 (cm4)  

- q là tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên ván khuôn. 

 q = 16.71 (kg/cm) 

 => f =
533109384

8071.165
4

4

x

x
=0.185cm <

250

80
= 0.32cm  

=>Vậy đảm bảo yêu cầu về độ võng. 

IV.3.3. Tính nẹp ngang. 

   Nẹp ngang được tính toán như 1 dầm liên tục kê trên các gối là các thanh nẹp đứng. 

Tải trọng tác dụng lên ván đứng rồi truyền sang nẹp ngang.  

Với khoảng cách nẹp ngang lớn nhất là 1.5m  ta quy đổi tải trọng từ ván đứng sang nẹp 

ngang. 

qnÑp ngang = qtt l1 = 2172.62 x 0.8 = 1738.1 (Kg/m) 

Sơ đồ tính: 

 
Mômen lớn nhất trong nẹp ngang: 

kgm
ql

M 07.391
10

5.11.1738

10

22

max  

Chọn nẹp ngang kích thước (12  14cm) 

3
22

392
6

1412

6

.
cm

h
W  

Kiểm tra ứng suất: 
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+Duyệt độ võng: 
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.
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48
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4
33

2744
12

1412

12

.
cm
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J  

mkGlqq tc

vong /8.13368.01671. 1        

cmcm
xJE

lq
f 6,0

250

150
0038,0

2744109

150368.13
.

48

1

.

.
.

48

1
4

33

2      

Kết luận: nẹp ngang đủ khả năng chịu lực 

IV.3.4. Tính nẹp đứng: 

Nẹp đứng được tính toán như 1 dầm đơn giản kê trên 2 gối, chịu lực tập trung đặt ở 

giữa nhịp do tải trọng từ nẹp ngang truyền xuống  

Ptt= 15.26075.11.17382lq (kg) 

Sơ đồ tính toán: 

8080

p

1
6

16
 

M«men 

Kgm
lP

M 24.695
6

6.115.2607

6

.
max  

Chọn nẹp đứng kích thước (16x16) cm.  

2
22

7.682
6

1616

6
cm

h
W  

Kiểm tra ứng suất: 

22 /130/101
7.682

69524
cmkgcmkg

W

M
  

Duyệt độ võng: 

JE

lq
f

..48

. 3

 

4
33

5461
12

1616

12

.
cm

hb
J  

mkGxxlqq tc

vong /2.20055.18.13362        

cmcm
xJE

lq
f 4,0

400

160
00348,0

546110948

16005.20

..48

.
4

33

     

Kết luận: nẹp đứng đủ khả năng chịu lực 
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IV.3.5. Tính thanh căng: 

   Lực trong dây căng : R = ( p + q )l2 x l1 = (200+1800)x0.8x1.5 = 2400Kg 

   Khoảng cách thang căng: c = 1.5m 

   Dùng thăng căng là thép CT3 có R = 1900kg/cm2. 

 Diện tích yêu cầu   

2263.1
1900

2400
cm

R

S
F  

Dùng thanh căng 14 có F = 1.54 cm2  

IV.3.6.. Tính toán gỗ vành lược. 

áp lực phân bố của bê tông lên thành ván: pbt = 2.4 0.75=1.8(T/m2) 

áp lực ngang do đầm bê tông: pđ = 0.2T/m2 

Tải trọng tổng hợp tính toán tác dụng lên ván: 

13005.03.1)2.08.1(5.03.1)( dtxv ppq Kg/m2 

Lực xé ở đầu tròn: 

 1950
2

31300

2

Dq
T

tt

v (Kg) 

Tính  toán vành lược chịu lực kéo T: 

Kiểm tr a theo công thức: kR
F

T
 

    Trong đó: 

          F: diện tích đã giảm yếu của  tiết diện vành lược 

          Rk : cường độ chịu kéo của gỗ vành lược Rk = 100kg/cm2 

=>  F= b. 250.19
100

1950
cm

R

T

k

 

  Từ đó chọn tiết diện gỗ vành lược : cm4 ,b=12cm. Có F= 4 12=48cm2 

                              



Trường:ĐHDL Hải Phòng                                                           Đồ án tốt nghiệp 
                                                                                                        Thiết kế cầu 

 

Gvhd1:Th.s:Phạm Văn Thái-Gvhd2:Th.s:Trần Anh Tuấn                                      Trang: 

144                                                                                                     

Svth: Nguyễn Ngọc Minh                                                                                      

 

 

CHƯƠNG 2 :THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP. 

I. Yêu cầu Chung: 

 -Sơ đồ cầu gồm 6 nhịp trong đó có 4 nhịp 42m và 2 nhịp biên 36m . 

 -Chọn tổ hợp giá lao cầu để thi công lao lắp dầm . 

  -Với nội dung đồ án thi công nhịp 30m , mặt cắt ngang cầu gồm 5 dầm T chiều cao 

dầm H = 1.8m, khoảng cách giữa các dầm = 2.4m 

II. Tính toán sơ bộ giá lao nút thừa: 

Các tổ hợp tải trọng được tính toán xem xét tới sao cho giá lao nút thừa đảm bảo ổn 

định, không bị lật trong quá trình di chuyển và thi công lao lắp, đồng thời đảm bảo khả 

năng chiu lực 

- Trường hợp 1: Tổ hợp tải trọng bao gồm trọng  lượng bản thân giá lao nút thừa . 

Trong quá trình di chuyển giá nút thừa bị hẫng ở vị trí bất lợi nhất. Phải kiểm tra 

tính toán ổn định trong trường hợp này. 

- Trường hợp 2: Tổ hợp tải trọng tác dụng bao gồm trọng lượng bản thân gía lao nút 

thừa và trọng lượng phiến dầm. Trong quá trình lao lắp cần tính toán ổn định các 

thanh biên dàn 

1.Xác định các thông số cơ bản của giá lao nút thừa: 

- Chiều dài giá lao nút thừa :  

 L1 = 2/3 LdÇm  = 24.0 m 

 L2 = 1.1 LdÇm  = 1.1x36 = 39.6m chän L2 = 39 m. 

- Chiều cao chọn h1 = 4 m, h2 = 6 m 

Sơ đồ giá lao nút thừa 

 
- Trọng lượng giá lao nút thừa trên 1 m dài = 1.25T/m 

- Trọng lượng bản thân trụ tính từ trái sang phảI là : G1 = 0.5 T 

                                                                                       G2 = 0.6 T 

 -Trọng lượng bản thân trụ phụ đầu nút thừa :               G3 = 0.5 T 

khi tổ hợp giá lao cầu di chuyển từ nhịp này sang nhịp khác trụ phụ của giá lao cầu 

chuẩn bị hạ xuống mũ trụ . Khi đó dầm tự hẫng Sơ đồ xác định đối trọng P như sau:  

 

2m L1=32m L2=46m 

h1=4m 
h2=6m 

2m 
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24 39

P+G1=P+0.5

q=1.25T/m
G2=0.6T

G3=0.5T

  

2.Kiểm tra điều kiện ổn định của giá lao nút thừa quay quanh điểm B: 

     Ta có M1 ≤ 0.8 Mcl (1) 

+ M1= G3 x L2 + qxL2xL2/2 = 0.5x39 + 1.25x392/2 = 970.125(T.m) 

+ Mcl = (P+ 0.5) x L1 + qxL2
1/2 = (P+0.5)x24 + 1.25x 242/2 =24P+288(T.m) 

Thay các dữ kiện vào phương trình (1) ta có : 

 970.125 ≤ 0.8 x (24P + 288)  P 38.53T  

chän P = 39 T 

- Xét mômen lớn nhất tại gối B : MB = 970.125 (T.m) 

- Lực dọc tác dụng trong các thanh biên : 

            Nmax = 
2

125.970max

h

M B

= 400.06 T  

                (h=2 chiều cao dàn)  

*Kiểm tra điều kiện ổn định của thanh biên: 

        )/(1900
*

2

0
cmkgR

F

N
 

    Trong đó : N là lực dọc trong thanh biên N = 400.06 T 

 : hệ số uốn dọc phụ thuộc vào độ mảnh  

                   với  = l0 / r min : l0 chiều dài tính toán theo hai phương làm việc = 2 m 

                   Chọn thanh biên trên dàn được gép từ 4 thanh thép góc (250x160x18) 

(M201) 

                   Diện tích : F = 4 x 71.1= 284.4 cm2 

                   Bán kính quán tính rx = 7.99, ry = 4.56 chọn rmin = ry = 4.56 cm 

              
56.4

200

min

0

max
r

l
= 43.86 : Tra bảng có  = 0.868 

Thay vào công thức : max =
F

N

*
 = 

4,284*868,0

400600
= 1622.79 (kG/cm2) 

                            Vậy max ≤  R = 1900 Kg/cm2  đảm bảo. 
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III. Trình tự thi công kết cấu nhịp: 

- Lắp dựng tổ hợp giá lao nút thừa, lắp dựng hệ thống đường ray của tổ hợp giá lao nút 

thừa và xe goòng vận chuyển 

- Di chuyển tổ hợp giá lao nút thừa đến vị trí trụ T1  

- Đánh dấu tim dầm, sau đó vận chuyển dầm BTCT bằng xe goòng ra vị trí sau mố để 

thực hiện lao lắp dầm ở nhịp 1  

- Vận chuyển dầm đến tổ hợp giá lao nút thừa dùng balăng , kích nâng dầm và kéo về 

phía trước ( vận chuyển dầm theo phương dọc cầu) 

- Khi dầm đến vị trí cần lắp đặt dùng hệ thống bánh xe và balăng xích đặt lên 2 dầm 

ngang của tổ hợp giá lao nút thừa, di chuyển dầm theo phương ngang cầu và đặt vào vị 

trí gối cầu   

Trong quá trình đặt dầm xuống gối cầu phải thường xuyên kiểm tra hệ thống tim tuyến 

dầm và gối càu. Công việc lao lắp dầm được thực hiện thứ tự từ ngoài vào trong  

- Sauk hi lắp xong toàn bộ số dầm trên nhịp 1 tiến hành liên kết tạm chúng với nhau và 

di chuyển giá lao để lao lắp nhịp tiếp theo. Trình tự thi công lao lắp tiến hành tuần tự 

như nhịp 1 

- Sau khi lao lắp xong toàn bộ cầu thì tiến hành lắp đặt ván khuôn,côt thép đổ bêtông 

mối nối và dầm ngang  

- Lắp đặt ván khuôn , cốt thép thi công gờ chắn xe , làm khe co giãn các lớp mặt đường 

và lan can. 

 

 


